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tóm tắt 

     Luận án này trình bày một số kết quả mới về tính ổn định nghiệm và độ nhạy 

nghiệm của các bài toán tối ưu véctơ có tham số. Luận án có 4 chương. Hai 

chương đầu nghiên cứu tính ổn định nghiệm của các bài toán tối ưu véctơ nửa 

vô hạn. Hai chương sau khảo sát độ nhạy nghiệm của một số bài toán tối ưu 

véctơ dạng tổng quát. 

     Chương 1 nghiên cứu các điều kiện cần và đủ cho tính chất nửa liên tục trên 

và nửa liên tục dưới của ánh xạ nghiệm hữu hiệu trong bài toán tối ưu véctơ nửa 

vô hạn.  

     Chương 2 thiết lập điều kiện đủ cho tính chất giả-Lipschitz của ánh xạ 

nghiệm hữu hiệu trong bài toán tối ưu véctơ nửa vô hạn lồi.  

     Chương 3 đưa ra các công thức tính đạo hàm trên-đồ-thị Clarke suy rộng của 

hàm giá trị tối ưu cho bài toán tối ưu véctơ trong các trường hợp sau: a) bài toán 

không có ràng buộc, b) bài toán có ràng buộc tổng quát, c) bài toán tối ưu nửa 

vô hạn. 

     Chương 4 thiết lập các công thức tính đối đạo hàm Fréchet của hàm giá trị 

tối ưu trong các bài toán tối ưu véctơ thuộc các dạng sau: a) bài toán có tập ràng 

buộc được xác định bởi một ánh xạ đa trị, b) bài toán có ràng buộc toán tử, c) 

bài toán có tập ràng buộc được mô tả bởi hữu hạn hoặc vô hạn các hàm số thực. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

     This thesis presents some new results on stability analysis and sensitivity 

analysis in parametric vector optimization problems. The thesis consists of four 

chapters. The first two chapters of the thesis deal with the stability analysis of 

semi-infinite vector optimization problems. The last two chapters of the thesis 

investigate the sensitivity analysis of some general vector optimization 

problems. 

     Chapter 1 studies necessary and sufficient conditions for the lower and upper 

semicontinuity properties of efficient solution maps in semi-infinite vector 

optimization problems.  

     Chapter 2 establishes sufficient conditions for the pseudo-Lipschitz property 

of efficient solution maps in convex semi-infinite vector optimization problems. 

     Chapter 3 gives formulae for computing the generalized Clarke epiderivative 

of marginal functions in vector optimization problems in the following cases: a) 

unconstrained problems, b) general constrained problems, c) semi-infinite 

optimization problems. 

     Chapter 4 establishes formulae for computing the Fréchet coderivative of 

marginal functions in vector optimization problems in the following cases: a) 

the constraint set is defined by a multifunction, b) operator constraints are 

included, c) the constraint set is defined by an arbitrary (possibly infinite) 

number of real functions. 
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Một số ký hiệu

F : X ⇒ Y ánh xạ đa trị từ X vào Y

Rn không gian Euclide n-chiÒu

Rn
+ tập các véctơ không âm của Rn

Rn
− tập các véctơ không dương của Rn

R tập các số thực

R := R ∪ {±∞} tập các số thực suy rộng

X∗ không gian đối ngẫu tôpô của không gian X

〈x∗, x〉 cặp đối ngẫu giữa X∗ và X

‖x‖ chuẩn của vÐct¬ x

‖x‖n chuẩn của véctơ x trong không gian Rn

|x| giá trị tuyệt đối của x ∈ R
BX hình cầu đơn vị đóng trong X

Bρ(x) hình cầu mở tâm x ∈ X bán kính ρ trong X

{xi}, {xi}∞i=1 dãy số thực, hoặc dãy véctơ

∅ tập rỗng

0 số 0, hoặc véctơ 0 trong không gian véctơ cho trước

0X véctơ 0 trong không gian X

0n véctơ 0 trong không gian Rn

A ⊂ B A là tập con của B

A * B A không là tập con của B

A ∩B giao của hai tập hợp A và B

A ∪B hợp của hai tập hợp A và B

AÌB tích Descartes của hai tập hợp A và B

∃x tồn tại x

∀x với mọi x

A \B hiệu của hai tập hợp A và B

A+B tổng véctơ của hai tập hợp A và B

clA bao đóng tôpô của tập A

intA phần trong tôpô của tập A

co(M) bao lồi của tập M

cone(M) bao nón lồi của tập M

argmin{f(x) | x ∈ Ω} tập nghiệm của bài toán tối ưu vô hướng
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COK [Rn,Rm] tập hợp tất cả các hàm véctơ K-lồi từ Rn vào Rm

C[Ω,Rn] tập hợp tất cả các hàm véctơ liên tục từ Ω vào Rn

E(A|K) tập các điểm hữu hiệu của tập A đối với nón K

TC(A;x) nón tiếp tuyến Clarke của A tại x

TB(A;x) nón tiếp tuyến Bouligand của A tại x

N̂(x;A) nón pháp tuyến FrÐchet của A tại x

∇f(x) đạo hàm Fréchet của f tại x

∂f(x) dưới vi phân Mordukhovich (= dưới vi phân của

hàm lồi) của hàm f tại x

∂̂f(x) dưới vi phân FrÐchet của hàm f tại x

DCF (x, y) đạo hàm trên-đồ-thị Clarke suy rộng của F tại (x, y)

D̂∗F (x, y) đối đạo hàm FrÐchet của F tại (x, y)

A := B A được định nghĩa bằng B

2 kết thúc chứng minh
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Mở đầu

Bài toán tối ưu véctơ dạng chuẩn là bài toán tìm cực trị một hàm f : X → Y ,

ở đó X và Y là các không gian véctơ tôpô, dưới một số ràng buộc. Khái niệm

cực trị ở đây được xác định theo một thứ tự bộ phận trong không gian Y . Thứ tự

này thường được định nghĩa qua một nón lồiK ⊂ Y : y1 �K y2 ⇔ y2−y1 ∈ K.
Như vậy, bài toán tối ưu véctơ là sự mở rộng của bài toán quy hoạch toán học,

ở đó Y = R và K = R+.

Tối ưu véctơ (Vector optimization) ra đời vào cuối thế kỷ 19, với khái niệm

nghiệm được đề xuất bởi F. Y. Edgeworth (1881) và V. Pareto (1896). Mô hình

bài toán tối ưu véctơ cho phép nghiên cứu một số vấn đề về phúc lợi xã hội

(social welfare) và cân bằng kinh tế (economic equilibrium). Ngoài ra, mô hình

này cũng hữu ích trong việc giải quyết những bài toán ra quyết định chứa đựng

nhiều lợi ích không tương thích hoặc đối kháng thường gặp trong các vấn đề

liên quan đến thiết kế kĩ thuật, môi trường, tài chính,... Tối ưu véctơ là một

bộ phận quan trọng của Lý thuyết tối ưu (Optimization theory). Tối ưu véctơ

xuất hiện như một chuyên ngành toán học độc lập sau bài báo của H. W. Kuhn

và A. W. Tucker (1951) về các điều kiện cần và đủ cho một véctơ thỏa các

ràng buộc là nghiệm hữu hiệu. Đến nay, đã có rất nhiều cuốn sách chuyên

khảo về Tối ưu véctơ và ứng dụng: Ehrgott [21], Jahn [28], Luc [34], Sawaragi,

Nakayama và Tanino [46], Steuer [48], Zeleny [54],...

ở Việt Nam, tính đến nay, Tối ưu véctơ được quan tâm nghiên cứu đã hơn

30 năm. Các tác giả sau đây đã có nhiều đóng góp cho lý thuyết này: TS. Lâm

Quốc Anh, TS. Trương Quang Bảo, PGS. TS. Nguyễn Định, PGS. TS. Trương

Xuân Đức Hà, TS. Nguyễn Xuân Hải, TS. Trần Ninh Hoa, TS. Nguyễn

Quang Huy, GS. TSKH. Phan Quốc Khánh, PGS. TS. Nguyễn Thị Bạch Kim,

GS. TSKH. Đinh Thế Lục, TS. Lê Minh Lưu, PGS. TS. Nguyễn Bá Minh,

GS. TSKH. Lê DũngMưu, PGS. TS. Trần Huệ Nương, PGS. TS. Tạ Duy Phượng,
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GS. TSKH. Phạm Hữu Sách, PGS. TS. Phạm Tiến Sơn, GS. TSKH. Nguyễn

Xuân Tấn, TS. Phan Thiên Thạch, PGS. TS. Phan Nhật Tĩnh, TS. Nguyễn Đình

Tuấn, TS. Hoàng Quang Tuyến, PGS. TSKH. Hà Huy Vui, GS. TSKH. Nguyễn

Đông Yên,...

Bên cạnh sự tồn tại nghiệm, điều cần và đủ cực trị, tính chất của tập nghiệm

và các thuật toán tìm nghiệm, tính ổn định nghiệm (solution stability/stability

analysis) và độ nhạy nghiệm (solution sensitivity/sensitivity analysis) là những

vấn đề cơ bản của lý thuyết Tối ưu véctơ và ứng dụng.

Nghiên cứu tính ổn định nghiệm tức là khảo sát các tính chất liên tục của

ánh xạ nghiệm hữu hiệu hoặc hàm giá trị tối ưu theo tham số của bài toán đã

cho, như tính nửa liên tục trên, tính nửa liên tục dưới, tính giả-Lipschitz, tính

Lipschitz, và tính liên tục Hölder,... Những kết quả đầu tiên theo hướng này

thuộc về Naccache [41], Tanino và Sawaragi [51]. Một số kết quả tổng quát

hơn về tính ổn định nghiệm của các bài toán tối ưu véctơ có trong các cuốn

sách chuyên khảo của Luc và của Sawaragi, Nakayama và Tanino vừa được

trích dẫn ở trên. Tính liên tục Lipschitz-Hölder của ánh xạ nghiệm trong các

bài toán tối ưu véctơ lồi mạnh phụ thuộc tham số đã được khảo sát lần đầu tiên

trong bài báo của Lee, Kim, Lee và Yen [32].

Phân tích độ nhạy nghiệm trong Tối ưu véctơ có nghĩa là tính toán đạo hàm

(theo nghĩa cổ điển hoặc theo nghĩa suy rộng), đối đạo hàm (đối đạo hàm

Fréchet, đối đạo hàm Mordukhovich,...) của ánh xạ nghiệm hữu hiệu hoặc hàm

giá trị tối ưu của các bài toán phụ thuộc tham số. Đôi khi, người ta cũng coi

các kết quả về tính liên tục của ánh xạ nghiệm như các kết quả thuộc vào chủ

đề phân tích độ nhạy nghiệm. Ngoài ra, cũng cần nói thêm rằng một số kết quả

về tính khả vi hay các đánh giá vi phân của hàm giá trị tối ưu được trình bày

dưới tiêu đề "tính ổn định vi phân" (differential stability) của bài toán được xét.

Tanino [49,50] đã phân tích dáng điệu của hàm giá trị tối ưu bằng cách sử dụng

"đạo hàm tiếp liên" (contingent derivative). Người ta cũng đã nghiên cứu độ

nhạy nghiệm bằng các loại đạo hàm suy rộng khác: Bednarczuk và Song [3],

và mới đây là Song và Wan [47], đã sử dụng "đạo hàm tiếp liên trên-đồ-thị suy

rộng" (generalized contingent epiderivative); Lee và Huy [31] sử dụng "tiền

đạo hàm" (proto-derivative). Mỗi loại đạo hàm suy rộng đều được xây dựng

qua những nón tiếp tuyến nào đó của đồ thị của ánh xạ đa trị tại điểm đang



7

khảo sát: đạo hàm tiếp liên được xây dựng qua nón tiếp tuyến Bouligand, tiền

đạo hàm được xây dựng qua nón tiếp tuyến Bouligand và nón tiếp tuyến trung

gian... Phương pháp nghiên cứu sử dụng các đạo hàm suy rộng thường được

gọi là phương pháp tiếp cận bằng không gian nền (the primal space approach).

Sử dụng nón pháp tuyến tại một điểm cho trước trên đồ thị của ánh xạ đa trị,

Mordukhovich [35] đã xây dựng khái niệm đối đạo hàm (coderivative) - đó là

một ánh xạ đa trị giữa các không gian đối ngẫu. Phương pháp nghiên cứu sử

dụng đối đạo hàm được gọi là phương pháp tiếp cận bằng không gian đối ngẫu

(the dual space approach). Trong nhiều tình huống mà ở đó nón pháp tuyến

(không nhất thiết phải là nón lồi) không là đối ngẫu của bất cứ loại nón tiếp

tuyến nào, phương pháp tiếp cận bằng không gian đối ngẫu thường chiếm ưu

thế hơn phương pháp tiếp cận bằng không gian nền.

Luận án này trình bày một số kết quả mới về tính ổn định nghiệm và độ

nhạy nghiệm của các bài toán tối ưu véctơ có tham số. Luận án bao gồm phần

mở đầu, 4 chương, phần kết luận, và danh mục tài liệu tham khảo. Hai chương

đầu nghiên cứu tính ổn định nghiệm của các bài toán tối ưu véctơ nửa vô hạn.

Hai chương sau khảo sát độ nhạy nghiệm của một số bài toán dạng tổng quát.

Chương 1 "Tính nửa liên tục của nghiệm bài toán tối ưu véctơ nửa vô hạn

tổng quát" nghiên cứu các tính chất nửa liên tục trên và nửa liên tục dưới của

ánh xạ nghiệm hữu hiệu trong bài toán tối ưu véctơ nửa vô hạn dưới phép

nhiễu hàm của hàm mục tiêu và tập ràng buộc. Một bài toán tối ưu có tập

ràng buộc được cho bởi một họ (có thể vô hạn) các đẳng thức/bất đẳng thức

được gọi là bài toán tối ưu nửa vô hạn (a semi-infinite optimization problem),

hay còn được gọi là một quy hoạch nửa vô hạn (a semi-infinite program). Các

bài toán quy hoạch nửa vô hạn xuất hiện trong các mô hình thực tế như điều

khiển sự ô nhiễm không khí, phân phối nước từ hệ thống các bể chứa, sản

xuất và phân phối điện năng; xem [23,43]. Tính ổn định nghiệm của bài toán

tối ưu nửa vô hạn một mục tiêu đã được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu

(xem [4--7, 18--20, 22--24, 33, 43]..., và các tài liệu được trích dẫn trong đó).

Đối với bài toán tối ưu véctơ nửa vô hạn, các kết quả về tính ổn định nghiệm

còn khá ít ỏi. Cho đến năm 2008, bài báo của Chen và Craven [9], ở đó các tác

giả thu được một vài điều kiện đủ cho tính nửa liên tục trên và nửa liên tục dưới

của ánh xạ nghiệm hữu hiệu địa phương yếu, là tài liệu duy nhất chúng tôi được
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biết khi bắt đầu nghiên cứu về vấn đề này. Các kết quả thu được trong Chương

1 phát triển một số kết quả của Xiang và Zhou [52], của Xiang và Yin [53] về

tính ổn định nghiệm trong bài toán tối ưu véctơ không có ràng buộc.

Chương 2 "Tính giả-Lipschitz của nghiệm bài toán tối ưu véctơ nửa vô hạn

lồi" trình bày các điều kiện đủ để có tính giả-Lipschitz (một tính chất chặt hơn

tính nửa liên tục dưới) của ánh xạ nghiệm hữu hiệu dưới phép nhiễu hàm của

hàm mục tiêu và phép nhiễu liên tục bên phải của các hàm ràng buộc đối với

bài toán tối ưu véctơ nửa vô hạn lồi. ở đây chúng ta xét lớp bài toán hẹp hơn

lớp được xét trong Chương 1 dưới tác động của loại nhiễu đặc biệt hơn: các bài

toán tối ưu véctơ nửa vô hạn lồi dưới nhiễu hàm của hàm mục tiêu và nhiễu

liên tục bên phải của các hàm ràng buộc. Nhờ khai thác cấu trúc đặc biệt của

lớp bài toán và của phép nhiễu, chúng ta có thể thiết lập các điều kiện đủ cho

tính giả-Lipschitz của ánh xạ nghiệm hữu hiệu. Theo hiểu biết của chúng tôi,

các kết quả ở Chương 2 là những kết quả đầu tiên về tính giả-Lipschitz của ánh

xạ nghiệm hữu hiệu.

Chương 3 "Đạo hàm trên-đồ-thị Clarke suy rộng của hàm giá trị tối ưu trong

tối ưu véctơ" sử dụng đạo hàm trên-đồ-thị Clarke suy rộng để phân tích độ

nhạy nghiệm. Năm 2002, Chen [8] đã sử dụng khái niệm đạo hàm trên-đồ-thị

Clarke suy rộng (generalized Clarke epiderivative) để thu được các điều kiện

tồn tại nghiệm cho tối ưu đa trị. Vì hàm giá trị tối ưu của bài toán tối ưu véctơ

phụ thuộc tham số là ánh xạ đa trị, nên ta có thể tìm cách áp dụng khái niệm

đạo hàm trên-đồ-thị Clarke suy rộng của Chen để phân tích độ nhạy nghiệm

trong tối ưu véctơ. Trong Chương 3 chúng ta đưa ra một số công thức để tính

chính xác hoặc đánh giá đạo hàm trên-đồ-thị Clarke suy rộng của hàm giá trị

tối ưu cho bài toán tối ưu véctơ trong các trường hợp sau: a) bài toán không có

ràng buộc, b) bài toán có ràng buộc tổng quát, c) bài toán tối ưu véctơ nửa vô

hạn.

Chương 4 "Đối đạo hàm Fréchet của hàm giá trị tối ưu trong tối ưu véctơ"

khảo sát độ nhạy nghiệm bằng cách sử dụng đối đạo hàm Fréchet. ý tưởng sử

dụng đối đạo hàm để phân tích độ nhạy nghiệm trong tối ưu véctơ đã được thực

hiện trong bài báo của Huy, Mordukhovich và Yao [26], ở đó các tác giả đã

đánh giá đối đạo hàm Mordukhovich (còn được gọi là đối đạo hàm chuẩn tắc)

cho hàm giá trị tối ưu trong các bài toán phụ thuộc tham số. Bên cạnh đối đạo
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hàm Mordukhovich, đối đạo hàm Fréchet là một khái niệm cơ bản trong Giải

tích biến phân và Phép tính vi phân suy rộng. Đối đạo hàm Fréchet là một ánh

xạ đa trị có đồ thị lồi đóng. Các quy tắc tính toán đối đạo hàm Fréchet đã được

trình bày một cách có hệ thống trong cuốn chuyên khảo [36]. ở Chương 4,

chúng ta nghiên cứu độ nhạy nghiệm của bài toán tối ưu véctơ bằng cách sử

dụng đối đạo hàm Fréchet. Các kết quả chính của chương này bao gồm một số

công thức tính toán đối đạo hàm Fréchet của hàm giá trị tối ưu trong các bài

toán tối ưu véctơ thuộc các dạng sau: a) bài toán có tập ràng buộc được xác

định bởi một ánh xạ đa trị, b) bài toán có ràng buộc toán tử, c) bài toán có tập

ràng buộc được mô tả bởi hữu hạn hoặc vô hạn các hàm số thực.

Bản thảo đầu tiên của luận án có trình bày các kết quả thu được bởi GS.

Jen-Chih Yao, GS. Nguyễn Đông Yên và tác giả luận án [17] về tính nửa liên

tục dưới của hàm giá trị tối ưu trong bài toán tối ưu véctơ tổng quát phụ thuộc

tham số. Do khuôn khổ của luận án, bản hoàn thiện này không bao gồm các

kết quả đó.

Các kết quả của luận án đã được báo cáo tại Xêmina phòng Giải tích số và

Tính toán khoa học (Viện Toán học), The 9th International Symposium on Gen-

eralized Convexity and Generalized Monotonicity (Kaohsiung, Taiwan, July

21-25, 2008), International Symposium on Variational Analysis and Optimiza-

tion (Kaohsiung, Taiwan, November 28-30, 2008), International Symposium on

Optimization and Optimal Control (Kaohsiung, Taiwan, February 2-6, 2009),

The 8th International Spring School and Workshop on Optimization and its

Applications (Nha Trang, Vietnam, March 1-3, 2010), và CIMPA-UNESCO-

VIETNAM SCHOOL, Variational Inequalities and Related Problems (Hanoi,

Vietnam, May 10-21, 2010).

Các kết quả của luận án đã được công bố trong 5 bài báo được đăng ở Journal

of Global Optimization [11], European Journal of Operational Research [13],

Nonlinear Analysis [14], Taiwanese Journal of Mathematics [15], và Journal

of Optimization Theory and Applications [16].

Luận án này được hoàn thành tại Viện Toán học (Viện Khoa học và Công

nghệ Việt Nam). Trong thời gian làm nghiên cứu sinh, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình

của GS. J.-C. Yao, tác giả luận án đã có cơ hội đến học tập và nghiên cứu tại

Đại học Quốc gia Tôn Trung Sơn (National Sun Yat-sen University, Kaohsiung,
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Đài Loan) từ tháng 10/2007 đến tháng 10/2009. Tác giả xin chân thành cám

ơn GS. TSKH. Nguyễn Đông Yên, TS. Nguyễn Quang Huy, và GS. Jen-Chih

Yao đã tận tình hướng dẫn để có được những kết quả trong luận án này.

Xin chân thành cám ơn GS. Franco Giannessi, GS. Boris Mordukhovich,

GS. Xi Yin Zheng, GS. TSKH. Hoàng Xuân Phú, GS. TSKH. Phạm Hữu Sách,

PGS. TS. Trần Văn Ân, PGS. TS. Tạ Duy Phượng, PGS. TS. Nguyễn Năng

Tâm, TS. Bùi Trọng Kiên, và các thành viên của phòng Giải tích số và Tính

toán khoa học đã giúp đỡ tác giả trong quá trình nghiên cứu.

Tác giả xin được cám ơn PGS. TS. Trương Xuân Đức Hà, PGS. TS. Nguyễn

Thị Bạch Kim, và Hội đồng chấm luận án cấp phòng về những nhận xét và

những ý kiến bổ ích, giúp hoàn thiện luận án.

Tác giả xin được bày tỏ lòng biết ơn Ban lãnh đạo Viện Toán học, Trung

tâm Đào tạo Sau đại học, và tập thể cán bộ công nhân viên của Viện Toán học

về sự quan tâm giúp đỡ.

Xin chân thành cám ơn Ban lãnh đạo trường Đại học Đồng Tháp và trường

Đại học Sài Gòn, các thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp ở Khoa Toán trường

Đại học Đồng Tháp và Khoa Toán-ứng dụng trường Đại học Sài Gòn đã luôn

động viên giúp đỡ tác giả.

Xin cám ơn các bạn nghiên cứu sinh, gia đình và bạn bè đã luôn khuyến

khích giúp đỡ tác giả trong quá trình học tập, nghiên cứu.
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Chương 1

Tính nửa liên tục của nghiệm bài toán
tối ưu véctơ nửa vô hạn tổng quát

Chương này thiết lập các điều kiện cần và đủ cho tính nửa liên tục trên và

nửa liên tục dưới của ánh xạ nghiệm hữu hiệu trong bài toán tối ưu véctơ nửa

vô hạn dưới phép nhiễu hàm của cả hàm mục tiêu và tập ràng buộc.

Mục 1.1 đưa ra một số khái niệm cơ bản, đặc biệt là bài toán tối ưu véctơ

nửa vô hạn, và một số ký hiệu cần thiết. Mục 1.2 khảo sát tính nửa liên tục

trên/dưới của ánh xạ tập ràng buộc trong bài toán tối ưu véc tơ nửa vô hạn.

Mục 1.3 thiết lập các điều kiện cần và đủ cho tính nửa liên tục dưới của ánh

xạ nghiệm hữu hiệu trong bài toán tối ưu véc tơ nửa vô hạn. Mục 1.4 trình bày

các điều kiện cần và đủ cho tính nửa liên tục trên của ánh xạ nghiệm hữu hiệu

trong bài toán tối ưu véc tơ nửa vô hạn.

Chương này được viết trên cơ sở bài báo [11]. Các kết quả chính được trình

bày ở đây mở rộng một số kết quả tương ứng của Xiang và Zhou [52], Xiang

và Yin [53] về tính ổn định nghiệm của bài toán tối ưu véctơ không có ràng

buộc.
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1.1 Các ký hiệu và khái niệm cơ bản

Cho Θ là một tập con compắc của một không gian tôpô Hausdorff và cho

C[Θ,Rn] là không gian các hàm véctơ liên tục từ Θ vào Rn được trang bị bởi

chuẩn

||f || := max
x∈Θ
‖f(x)‖n ∀f ∈ C[Θ,Rn],

ở đó ký hiệu || · ||n được dùng để chỉ chuẩn trong không gian Euclide n-chiều

Rn. Chuẩn trong không gian tích X × Y của các không gian định chuẩn X và

Y nào đó được định nghĩa bởi

||(x, y)|| := ||x||+ ||y|| ∀(x, y) ∈ X × Y.

Cho Ω là tập con compắc khác rỗng của một không gian mêtric (X, d) và

cho T là tập con compắc khác rỗng của một không gian tôpô Hausdorff nào đó.

Bài toán tối ưu véctơ nửa vô hạn phụ thuộc tham số (parametric semi-infinite

vector optimization), viết tắt là PSVO, được định nghĩa như sau:

Cho không gian tham số P := C[Ω,Rs] × C[Ω × T,Rm] × C[T,Rm]. Với

mỗi tham số p := (f, g, b) ∈ P , ta xét bài toán tối ưu véctơ nửa vô hạn

(SVO)p : minRs
+
f(x) với ràng buộc x ∈ C(p), (1.1.1)

ở đây

C(p) := {x ∈ Ω | g(x, t)− b(t) ∈ −Rm
+ ∀t ∈ T} (1.1.2)

là tập ràng buộc và

Rk
+ := {x = (x1, ..., xk) ∈ Rk |xi ≥ 0 ∀i = 1, ..., k}, k = 1, 2, ...

ký hiệu cho tập các véctơ không âm của Rk.
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ánh xạ đa trị C : P ⇒ Ω, gán mỗi điểm p ∈ P với tập C(p) ở trong (1.1.2),

được gọi là ánh xạ tập ràng buộc của bài toán (PSVO).

Xuyên suốt luận án này, ta ký hiệu phần trong tôpô và bao đóng tôpô của

tập con A của một không gian tôpô Y tương ứng là intA và clA. Ký hiệu N (y)

được dùng để chỉ tập tất cả các lân cận của y ∈ Y .

Định nghĩa 1.1.1. (i) Ta viết x̄ ∈ S(p) để chỉ rằng x̄ là nghiệm hữu hiệu (hay

nghiệm Pareto) của bài toán (SVO)p nếu x̄ ∈ C(p) và không tồn tại x ∈ C(p)

thỏa mãn f(x) − f(x̄) ∈ −Rs
+\{0s}. ở đây 0s là véctơ 0 của Rs. ánh xạ

S : P ⇒ Ω, gán mỗi điểm p ∈ P với tập S(p), được gọi là ánh xạ nghiệm hữu

hiệu (hay ánh xạ nghiệm Pareto) của bài toán (PSVO).

(ii) Ta viết x̄ ∈ Sw(p) để chỉ rằng x̄ là nghiệm hữu hiệu yếu (hay nghiệm Pareto

yếu) của bài toán (SVO)p nếu x̄ ∈ C(p) và không tồn tại x ∈ C(p) thỏa mãn

f(x) − f(x̄) ∈ −intRs
+. ánh xạ Sw : P ⇒ Ω, gán mỗi điểm p ∈ P với tập

Sw(p), được gọi là ánh xạ nghiệm hữu hiệu yếu (hay ánh xạ nghiệm Pareto

yếu) của bài toán (PSVO).

Cho F : Y ⇒ Z là ánh xạ đa trị giữa các không gian tôpô. Tập hợp

domF := {y ∈ Y | F (y) 6= ∅} là miền hữu hiệu của F.

Định nghĩa 1.1.2. ánh xạ đa trị F : Y ⇒ Z được gọi là

(i) nửa liên tục trên tại y0 ∈ Y nếu với mọi tập mở V ⊂ Z thỏa mãn F (y0) ⊂ V

tồn tại U ∈ N (y0) sao cho F (y) ⊂ V với mọi y ∈ U.

(ii) nửa liên tục dưới tại y0 ∈ domF nếu với mọi tập mở V ⊂ Z thỏa mãn

V ∩ F (y0) 6= ∅ tồn tại U ∈ N (y0) sao cho V ∩ F (y) 6= ∅ với mọi y ∈ U.

(iii) liên tục tại y0 ∈ domF nếu F đồng thời là nửa liên tục trên và nửa liên
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tục dưới tại y0.

Nhận xét 1.1.1. Nếu Y và Z là các không gian mêtric, thì ta có các định nghĩa

tương đương về tính nửa liên tục trên/dưới của một ánh xạ đa trị như sau: F là

nửa liên tục dưới tại y0 ∈ domF khi và chỉ khi với bất kỳ z0 ∈ F (y0) và bất kỳ

dãy {yi} ⊂ domF, yi → y0, tồn tại dãy {zi} ⊂ Z, zi ∈ F (yi) sao cho zi → z0

(xem [2, Definition 1.4.2]). F là nửa liên tục trên tại y0 ∈ domF khi và chỉ khi

với bất kỳ dãy {yi} ⊂ Y, yi → y0, và bất kỳ dãy {zi} ⊂ Z, zi ∈ F (yi)\F (y0)

với mọi i, tồn tại dãy {zij} ⊂ {zi} thỏa mãn zij → z0 ∈ F (y0) (xem [25,

Proposition 2.5.5]).

Để khảo sát tính nửa liên tục trên/dưới của ánh xạ nghiệm hữu hiệu S trong

các mục sau, chúng ta cần nhắc lại các tính chất lồi theo nón và tựa lồi chặt

theo nón của một hàm véctơ.

Định nghĩa 1.1.3. (Xem [34, Definition 6.1]) Cho Θ là tập lồi khác rỗng của

một không gian véctơ tôpô và cho f : Θ → Rs là một hàm véctơ. Giả sử

K ⊂ Rs là nón lồi. Ta nói rằng

(i) f là lồi theo nón K (hay K-lồi) trên Θ nếu với mọi x1, x2 ∈ Θ, với mọi

t ∈ [0, 1],

f(tx1 + (1− t)x2) ∈ tf(x1) + (1− t)f(x2)−K,

(ii) f là tựa lồi chặt theo nón K (hay K-tựa lồi chặt) trên Θ, khi intK 6= ∅,

nếu với mọi y ∈ Rs, với mọi x1, x2 ∈ Θ, x1 6= x2, với mọi t ∈ (0, 1),

f(x1), f(x2) ∈ y −K kéo theo f(tx1 + (1− t)x2) ∈ y − intK.
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1.2 Tính liên tục của ánh xạ tập ràng buộc

Mục này khảo sát các tính chất nửa liên tục trên và nửa liên tục dưới của

ánh xạ tập ràng buộc C : P ⇒ Ω.

Phát biểu đầu tiên khẳng định rằng ánh xạ tập ràng buộc C luôn luôn nửa

liên tục trên tại mọi điểm p ∈ domC.

Mệnh đề 1.2.1. Cho p0 := (f0, g0, b0) ∈ domC. Khi đó ánh xạ tập ràng buộc

C là nửa liên tục trên tại p0.

Chứng minh. Giả sử
{
pk := (fk, gk, bk)

}∞
k=1
⊂ P là dãy tùy ý thỏa mãn

pk → p0 khi k → ∞ và giả sử {xk}∞k=1 ⊂ Ω là dãy tùy ý thỏa mãn

xk ∈ C(pk)\C(p0) với mọi k ∈ {1, 2, ...}. Do Ω là compắc, bằng cách lấy

một dãy con nếu cần, ta có thể giả sử rằng xk → x0 khi k →∞. Chứng minh

sẽ kết thúc nếu chúng ta chỉ ra được rằng x0 ∈ C(p0).

Vì pk → p0 khi k → ∞ nên ta có với mỗi ε > 0, tồn tại k0 sao cho

||pk − p0|| < ε
3 với mọi k ≥ k0. Do đó, ||gk − g0|| < ε

3 , ||bk − b0|| < ε
3 với mọi

k ≥ k0. Điều này dẫn đến

g0(x, t)− gk(x, t)−
1

3
εm ∈ −Rm

+ ∀x ∈ Ω, t ∈ T, k ≥ k0, (1.2.1)

bk(t)− b0(t)− 1

3
εm ∈ −Rm

+ ∀x ∈ Ω, t ∈ T, k ≥ k0, (1.2.2)

ở đó εm := (ε, ε, ..., ε) ∈ Rm. Do tính liên tục của g0 và tính compắc của T ,

tồn tại δ > 0 sao cho với mọi x ∈ Ω mà d(x, x0) < δ,

||g0(x, t)− g0(x0, t)||m <
ε

3
∀t ∈ T.
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Suy ra

g0(x0, t)− g0(x, t)− 1

3
εm ∈ −Rm

+ ∀t ∈ T. (1.2.3)

Vì xk → x0 khi k → ∞, nên tồn tại k1 ≥ k0 sao cho d(xk, x0) < δ với mọi

k ≥ k1. Do đó, từ (1.2.3), (1.2.1) và (1.2.2) suy ra

g0(x0, t)− b0(t)− εm ∈ −Rm
+ ∀t ∈ T.

Do tính liên tục của g0 và b0, và do tính đóng của Rm
+ , ta có

g0(x0, t)− b0(t) ∈ −Rm
+ ∀t ∈ T.

Vì vậy, x0 ∈ C(p0). 2

Nhận xét 1.2.1. Như ta đã thấy ở trên, ánh xạ C luôn luôn nửa liên tục trên tại

mọi điểm p ∈ domC, nhưng khẳng định này nhìn chung là không đúng đối

với tính nửa liên tục dưới của C (xem Ví dụ 1.3.1 ở Mục 1.3 dưới đây). Kết

quả tiếp theo đưa ra một điều kiện đủ để C có tính nửa liên tục dưới tại một

điểm cho trước.

Mệnh đề 1.2.2. Cho Ω là tập lồi compắc khác rỗng của một không gian lồi

địa phương và p0 := (f0, g0, b0) ∈ P . Giả sử rằng các điều kiện sau đây được

thỏa mãn:

(i) Với mọi t ∈ T , g(·, t) là Rm
+ -lồi trên Ω;

(ii) Điều kiện Slater đúng cho C(p0), có nghĩa là tồn tại x̂ ∈ Ω sao cho

g0(x̂, t)− b0(t) ∈ −intRm
+ ∀t ∈ T.

Khi đó C là nửa liên tục dưới tại p0.

Chứng minh. Giả sử W là tập lồi mở thỏa mãn W ∩ C(p0) 6= ∅. Do (ii), tồn
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tại x̂ ∈ C(p0) sao cho

g0(x̂, t)− b0(t) ∈ −intRm
+ ∀t ∈ T. (1.2.4)

Lấy tùy ý x0 ∈ W ∩ C(p0) và r ∈ (0, 1]. Đặt

xr := x0 + r(x̂− x0) ∈ W.

Từ (i) suy ra C(p0) là lồi. Do đó, xr ∈ W ∩ C(p0). Bởi tính lồi theo nón của

hàm g0(ã, t) và (1.2.4) ta có

g0(xr, t) = g0((1− r)x0 + rx̂, t) ∈ (1− r)g0(x0, t) + rg0(x̂, t)− Rm
+

⊂ b0(t)− intRm
+ ∀t ∈ T.

Vì vậy, ta có thể chọn ε > 0 sao cho

g0(xr, t)− b0(t) + εm ∈ −Rm
+ ∀t ∈ T, (1.2.5)

ở đó εm := (ε, ε, ..., ε) ∈ Rm. Ta khẳng định rằng, với mỗi p := (f, g, b) ∈ P

thỏa mãn ||p− p0|| < ε
2 , W ∩ C(p) 6= ∅. Thật vậy, ta có

g(x, t)− g0(x, t)− 1

2
εm ∈ −Rm

+ ∀x ∈ Ω, t ∈ T, (1.2.6)

b0(t)− b(t)− 1

2
εm ∈ −Rm

+ ∀x ∈ Ω, t ∈ T. (1.2.7)

Từ (1.2.5), (1.2.6) và (1.2.7) ta nhận được

g(xr, t)− b(t) ∈ −Rm
+ ∀t ∈ T.

Do đó, xr ∈ C(p) và W ∩ C(p) 6= ∅. Vậy C là nửa liên tục dưới tại p0. 2

Nhận xét 1.2.2. Mệnh đề 1.2.1 và Mệnh đề 1.2.2 ở trên mở rộng các kết quả

tương ứng của Chen và Craven [9, Lemma 3.1] trong trường hợp Ω là tập lồi

compắc khác rỗng của một không gian hữu hạn chiều. Đặc biệt hơn, khi g(ã, t)
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là hàm (vô hướng) lồi với mọi t ∈ T , ta có khẳng định: tính nửa liên tục dưới

của ánh xạ tập ràng buộc C tại một điểm cho trước là tương đương với sự thỏa

mãn của điều kiện Slater tại điểm đó (xem [33, Theorem 4.1(i)(v)]).

1.3 Tính nửa liên tục dưới của ánh xạ nghiệm hữu hiệu

Trong mục này chúng ta trình bày các điều kiện cần và đủ cho tính nửa liên

tục dưới của ánh xạ nghiệm hữu hiệu S tại một điểm cho trước.

Định lý 1.3.1. Cho p0 := (f0, g0, b0) ∈ P. Nếu S là nửa liên tục dưới tại

p0, thì với mỗi x0 ∈ S(p0) và với mỗi V (x0) ∈ N (x0) ở trong Ω, tồn tại

x̄ ∈ V (x0) ∩ S(p0) sao cho

f−1
0 (f0(x̄)) ∩ C(p0) ⊂ V (x0). (1.3.1)

Hơn nữa, nếu thêm vào đó ánh xạ tập ràng buộc C là nửa liên tục dưới tại p0,

thì khẳng định ngược lại cũng đúng.

Chứng minh. Trước hết ta chứng minh khẳng định thứ nhất của định lý. Giả

sử ngược lại rằng tồn tại x0 ∈ S(p0) và V (x0) ∈ N (x0) ở trong Ω sao cho

f−1
0 (f0(x)) ∩ C(p0) * V (x0) ∀x ∈ V (x0) ∩ S(p0). (1.3.2)

Giả sử V1(x0), V2(x0) là các lân cận mở của x0 thỏa mãn

clV1(x0) ⊂ V2(x0) ⊂ clV2(x0) ⊂ V (x0).

Theo Bổ đề Urysohn (xem [30, Lemma 4, p. 115]) tồn tại một hàm liên tục α

ở trên Ω sao cho α(x) = 0 nếu x ∈ clV1(x0) và α(x) = 1 nếu x ∈ Ω\V2(x0).

Với mỗi số nguyên dương k > 1, ta định nghĩa uk := (1
k , ...,

1
k) ∈ Rs và

fk(x) := f0(x)− α(x)uk ∀x ∈ Ω.
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Khi đó fk ∈ C[Ω,Rs] với mọi k > 1. Đặt pk := (fk, g0, b0) ∈ P. Nhận xét

rằng

V1(x0) ∩ S(pk) = ∅ ∀k > 1. (1.3.3)

Thật vậy, với x ∈ V1(x0) được lấy tùy ý, có ba khả năng sau.

(a) Nếu x ∈ V1(x0) ∩ S(p0), thì do (1.3.2) tồn tại zx ∈ C(p0)\V (x0) sao

cho f0(zx) = f0(x). Do đó,

fk(zx)− fk(x) =f0(zx)− f0(x)− (α(zx)− α(x))uk

=f0(zx)− f0(x)− uk

=− uk ∈ −intRs
+ ⊂ −Rs

+\{0s}.

Điều này có nghĩa là x /∈ S(pk) với mọi k > 1.

(b) Nếu x ∈ (V1(x0) ∩ C(p0))\S(p0), thì tồn tại zx ∈ C(p0) sao cho

f0(zx)− f0(x) ∈ −Rs
+\{0s}.

Do đó,

fk(zx)− fk(x) =f0(zx)− f0(x)− (α(zx)− α(x))uk

=f0(zx)− f0(x)− α(zx)u
k ∈ −Rs

+\{0s}.

Vì vậy, x /∈ S(pk) với mọi k > 1.

(c) Nếu x ∈ V1(x0)\C(p0) thì ta có x /∈ S(pk), bởi vì C(pk) = C(p0) với

mọi k > 1.

Tóm lại (1.3.3) nghiệm đúng. Trong khi đó, dễ thấy rằng pk → p0 khi

k →∞. Điều này mâu thuẫn với giả thiết S là nửa liên tục dưới tại p0. Khẳng

định thứ nhất của định lý đã được chứng minh.
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Bây giờ ta chứng minh khẳng định thứ hai. Giả sử C là nửa liên tục dưới tại

p0. Nếu S không là nửa liên tục dưới tại p0, thì tồn tại một điểm x0 ∈ S(p0),

một tập mở V (x0) ∈ N (x0) và một dãy {pk := (fk, gk, bk)} ⊂ P thỏa mãn

pk → p0 và

S(pk) ∩ V (x0) = ∅, ∀k ≥ 1. (1.3.4)

Chọn một tập mở V ′(x0) ∈ N (x0) sao cho clV ′(x0) ⊂ V (x0). Do giả thiết của

định lý, tồn tại x̄ ∈ V ′(x0) ∩ S(p0) sao cho

f−1
0 (f0(x̄)) ∩ C(p0) ⊂ V ′(x0). (1.3.5)

Vì C là nửa liên tục dưới tại p0 nên tồn tại dãy {vk} sao cho vk → x̄ và

vk ∈ C(pk) với mọi k ≥ 1. Do V ′(x0) là tập mở chứa x̄, nên không mất tính

tổng quát ta có thể giả sử vk ∈ V ′(x0) với mọi k ≥ 1. Với mỗi k ≥ 1, ta đặt

Wk(x̄) :=

{
x ∈ C(pk) ∩ V ′(x0) | d(x, x̄) < d(vk, x̄) +

1

k

}
.

Dễ thấy vk ∈ Wk(x̄) với mọi k ≥ 1. Suy ra Wk(x̄) 6= ∅ với mọi k ≥ 1.

Ta khẳng định rằng tồn tại k0 ≥ 1, xk ∈ Wk(x̄) và zk ∈ C(pk)\V ′(x0) sao

cho

fk(zk)− fk(xk) ∈ −Rs
+\{0s} ∀k ≥ k0. (1.3.6)

Thật vậy, nếu khẳng định vừa nêu là sai, thì tồn tại dãy con {kl} ⊂ {k}, để

cho gọn ta vẫn ký hiệu dãy con này là {k}, sao cho với mỗi k ≥ 1, với mọi

x ∈ Wk(x̄) và mọi z ∈ C(pk)\V ′(x0), ta có

fk(z)− fk(x) 6∈ −Rs
+\{0s}. (1.3.7)

Ký hiệu S(A, fk) là tập các nghiệm hữu hiệu của bài toán

minRs
+
{fk(x) | x ∈ A},
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trong đó A là một tập con của C(pk). Do tính compắc của C(pk)∩ clV ′(x0) và

tính liên tục của fk ta có S(C(pk) ∩ clV ′(x0), fk) 6= ∅. Xét hai khả năng sau.

(a) Nếu S(C(pk) ∩ clV ′(x0), fk) ∩Wk(x̄) 6= ∅, thì tồn tại

z̄ ∈ S(C(pk) ∩ clV ′(x0), fk) ∩Wk(x̄).

Khi đó z̄ ∈ S(pk). Thật vậy, nếu z̄ 6∈ S(pk), thì do z̄ ∈ S(C(pk)∩clV ′(x0), fk),

tồn tại z ∈ C(pk)\V ′(x0) sao cho fk(z) − fk(z̄) ∈ −Rs
+\{0s}. Quan hệ này

mâu thuẫn với (1.3.7). Vậy z̄ ∈ S(pk) và do đó,

z̄ ∈ S(pk) ∩Wk(x̄) ⊂ S(pk) ∩ V ′(x0) ⊂ S(pk) ∩ V (x0).

Điều này mâu thuẫn với (1.3.4).

(b) Nếu S(C(pk) ∩ clV ′(x0), fk) ∩Wk(x̄) = ∅, thì ta chọn

ȳ ∈ Wk(x̄)\S(C(pk) ∩ clV ′(x0), fk).

Khi đó tồn tại zȳ ∈ C(pk) ∩ clV ′(x0) sao cho

fk(zȳ)− fk(ȳ) ∈ −Rs
+\{0s}. (1.3.8)

§Æt D := {x ∈ C(pk) ∩ clV ′(x0) | fk(x) − fk(zȳ) ∈ −Rs
+}. Dễ thấy rằng

S(D, fk) 6= ∅ và

S(D, fk) ⊂ S(C(pk) ∩ clV ′(x0), fk).

Lấy tùy ý z̄ ∈ S(D, fk). Khi đó, z̄ ∈ S(pk). Thật vậy, nếu z̄ 6∈ S(pk), thì do

z̄ ∈ S(C(pk) ∩ clV ′(x0), fk), tồn tại y ∈ C(pk)\V ′(x0) sao cho

fk(y)− fk(z̄) ∈ −Rs
+\{0s}. (1.3.9)

Do z̄ ∈ D, ta cã fk(z̄)−fk(zȳ) ∈ −Rs
+. Kết hợp điều này với (1.3.8) và (1.3.9),



22

ta nhận được

fk(y)− fk(ȳ) ∈ −Rs
+\{0s},

mâu thuẫn với (1.3.7). Vì vậy, z̄ ∈ S(pk). Bao hàm thức z̄ ∈ D kéo theo

z̄ ∈ S(pk) ∩ clV ′(x0) ⊂ S(pk) ∩ V (x0).

Điều này mâu thuẫn với (1.3.4). Tóm lại khẳng định ở (1.3.6) là đúng.

Do Ω là compắc, không mất tính tổng quát ta có thể giả sử rằng zk → z0 ∈

Ω\V ′(x0). Lập luận như ở trong chứng minh của Mệnh đề 1.2.1 (với chú ý

rằng ở trong chứng minh đó ta vẫn kết luận được x0 ∈ C(p0) nếu xk ∈ C(pk)

với mọi k), ta thu được z0 ∈ C(p0). Bây giờ, cho k →∞ ở trong (1.3.6), ta có

f0(z0)− f0(x̄) ∈ −Rs
+.

Do đó, f0(z0) = f0(x̄), bởi vì x̄ ∈ S(p0). Từ (1.3.5) suy ra

z0 ∈ f−1
0 (f0(x̄)) ∩ C(p0) ⊂ V ′(x0),

điều này mâu thuẫn với z0 ∈ Ω\V ′(x0). Khẳng định thứ hai của định lý đã

được chứng minh. 2

Nhận xét 1.3.1. Nếu ánh xạ tập ràng buộc C không là nửa liên tục dưới tại

điểm được khảo sát thì điều kiện ở trong Định lý 1.3.1 nói chung không phải

là điều kiện đủ để có được tính nửa liên tục dưới của ánh xạ điểm hữu hiệu S

tại điểm đó.

Ví dụ 1.3.1. Lấy Ω = {(x1, x2) ∈ R2 | x1 ≤ 0, 0 ≤ x2 ≤ x1 +1}, T = [0, 1] ⊂

R. Cho f0 : Ω → R, g0 : Ω × T → R và b0, bk : T → R là các hàm số được

định nghĩa như sau.

f0(x) = x1 ∀x = (x1, x2) ∈ Ω, g0(x, t) = −tx1 + tx2 ∀(x, t) ∈ Ω× T,
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b0(t) = t ∀t ∈ T, bk(t) =

{
k+1
k tư 1

k nếu t ∈ [ 1
k+1 , 1]

0 nếu t ∈ [0, 1
k+1 ], k ≥ 1.

Dễ thấy rằng g0(ã, t) là lồi với mọi t ∈ T và bk → b0. Đặt p0 :=

(f0, g0, b0), pk := (fk, gk, bk), ở đây fk := f0, gk := g0 với mọi k ≥ 1. Ta

có pk → p0 và

C(p0) = Ω,S(p0) = Sw(p0) = {(−1, 0)},

C(pk) = {(0, 0)},S(pk) = {(0, 0)} ∀k ≥ 1.

Dễ thấy rằng bao hàm thức (1.3.1) nghiệm đúng và C không là nửa liên tục

dưới tại p0. Trên thực tế, S không là nửa liên tục dưới tại p0.

Ví dụ tiếp theo chỉ ra tầm quan trọng của bao hàm thức (1.3.1) trong điều

kiện đủ cho tính nửa liên tục dưới của S. Cụ thể hơn, nếu (1.3.1) bị vi phạm

thì ta không có tính nửa liên tục dưới của S tại điểm được xét, mặc dầu C là

nửa liên tục dưới tại điểm đó.

VÝ dô 1.3.2. LÊy Ω = {(x1, x2) ∈ R2 |x1 ≥ 0, 0 ≤ x2 ≤ 1− x1}, T = [0, 1] ⊂

R. Cho f0 : Ω → R, g0 : Ω× T → R và b0, bk : T → R, k ≥ 1 là các hàm số

được định nghĩa như sau.

f0(x) = x1 ∀x = (x1, x2) ∈ Ω, g0(x, t) = (t−1)x1 + tx2 ∀(x, t) ∈ Ω×T,

b0(t) = t ∀t ∈ T, bk(t) =

{
k+1
k tư 1

k nếu t ∈ [ 1
k+1 , 1]

0 nếu t ∈ [0, 1
k+1 ].

Dễ thấy rằng g0(ã, t) là lồi với mọi t ∈ T và bk → b0. Đặt p0 :=

(f0, g0, b0), pk := (fk, gk, bk), ở đây fk := f0, gk := g0 với mọi k ≥ 1. Rõ

ràng rằng pk → p0. Với x̂ := (1
4 ,

1
4) ∈ Ω, ta có

g0(x̂, t) =
1

2
tư 1

4
< t = b0(t) ∀t ∈ T.
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Điều này có nghĩa là điều kiện Slater đúng cho C(p0). Từ Mệnh đề 1.2.2 suy

ra rằng C là nửa liên tục dưới tại p0. Ta có

C(p0) = Ω, C(pk) ={(x1, x2) | 0 ≤ x1 ≤
1

k + 1
, 0 ≤ x2 ≤ kx1}∪

{(x1, x2) |x1 ≥
1

k + 1
, 0 ≤ x2 ≤ 1− x1} ∀k ≥ 1,

S(p0) = {(0, x2) | 0 ≤x2 ≤ 1}, S(pk) = {(0, 0)} ∀k ≥ 1.

NÕu ta lÊy x0 := (0, 1
2) ∈ S(p0) vµ V (x0) := B 1

4
(x0) ∩ Ω, ở đây B 1

4
(x0) :=

{x ∈ R2 | ||x− x0||2 < 1
4}, thì bao hàm thức (1.3.1) không nghiệm đúng. Trên

thực tế, S không là nửa liên tục dưới tại p0.

Bằng cách đặt g(x, t) := (0, ..., 0) ∈ Rm và b(t) := (1, ..., 1) ∈ Rm với mọi

x ∈ Ω, với mọi t ∈ T , từ Định lý 1.3.1 ta nhận được kết quả sau.

Hệ quả 1.3.1. (Xem [52, Theorem 4.2], [53, Theorem 3.3]) Cho p0 ∈ P . Nếu

C(p) = Ω với mọi p ∈ P , thì S là nửa liên tục dưới tại p0 khi và chỉ khi với mỗi

x0 ∈ S(p0) và với mỗi V (x0) ∈ N (x0) ở trong Ω, tồn tại x̄ ∈ V (x0) ∩ S(p0)

sao cho

f−1
0 (f0(x̄)) ∩ [Ω \ V (x0)] = ∅.

Hai kết quả tiếp theo đưa ra một số điều kiện đủ để có tính nửa liên tục dưới

của S tại một điểm cho trước trong những bài toán cụ thể hơn (có dữ liệu bao

gồm các hàm lồi/tựa lồi theo nón).

Hệ quả 1.3.2. Cho p0 := (f0, g0, b0) ∈ P. Giả sử rằng ánh xạ tập ràng buộc

C là nửa liên tục dưới tại p0. Nếu một trong hai điều kiện sau đây được thỏa

mãn, thì S là nửa liên tục dưới tại p0.
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(i) Ω là tập lồi compắc khác rỗng của một không gian véctơ tôpô và f0 là

Rs
+-tựa lồi chặt trên Ω.

(ii) f0 là đơn ánh, có nghĩa là f0(x1) 6= f0(x2) mỗi khi x1 6= x2.

Chứng minh. Lấy tùy ý x0 ∈ S(p0) và V (x0) ∈ N (x0). Theo Định lý 1.3.1,

để chứng minh tính nửa liên tục dưới của S tại p0, ta chỉ cần kiểm tra rằng

f−1
0 (f0(x0)) ∩ C(p0) = {x0}. (1.3.10)

Rõ ràng (ii) kéo theo (1.3.10). Bây giờ ta giả sử rằng (i) đúng và (1.3.10) sai.

Khi đó tồn tại x1 ∈ C(p0)\{x0} sao cho f0(x1) = f0(x0). Hiển nhiên,

f0(x0) ∈f0(x0)− Rs
+,

f0(x1) ∈f0(x1)− Rs
+ = f0(x0)− Rs

+.

Vì C(p0) là lồi, nên ta có z0 = x0+x1

2 ∈ C(p0). Từ tính tựa lồi chặt theo nón

của f0 suy ra

f0(z0) = f0

(
x0 + x1

2

)
∈ f0(x0)− intRs

+

⊂ f0(x0)− Rs
+\{0s}.

Điều này mâu thuẫn với x0 ∈ S(p0) và do đó (1.3.10) nghiệm đúng. Chứng

minh kết thúc. 2

Hệ quả 1.3.3. Cho Ω là một tập con lồi compắc khác rỗng của một không gian

lồi địa phương và cho p0 := (f0, g0, b0) ∈ P. Giả sử rằng các điều kiện sau

đây đúng:

(i) Với mỗi t ∈ T , g(·, t) là Rm
+ -lồi trên Ω;

(ii) Điều kiện Slater đúng cho C(p0);
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(iii) Với mỗi x0 ∈ S(p0), tồn tại σ ∈ intRs
+ sao cho

argmin{〈σ, f0(x)〉 | x ∈ C(p0)} = {x0},

ở đó 〈·, ·〉 ký hiệu cho tích vô hướng ở trong Rs.

Khi đó S là nửa liên tục dưới tại p0.

Chứng minh. Vì g(ã, t) là Rm
+ -lồi trên Ω với mọi t ∈ T và điều kiện Slater

đúng cho p0, nên từ Mệnh đề 1.2.2 suy ra C là nửa liên tục dưới tại p0. Ta

khẳng định rằng (1.3.1) nghiệm đúng. Thật vậy, giả sử ngược lại rằng, tồn tại

V (x0) ∈ N (x0) sao cho với mỗi x̄ ∈ V (x0) ∩ S(p0) ta có

f−1
0 (f0(x̄)) ∩ C(p0) 6⊂ V (x0).

Khi đó nếu ta lấy x̄ = x0, thì tồn tại x1 ∈ C(p0) sao cho f0(x1) = f0(x0)

và x1 6∈ V (x0). Điều này mâu thuẫn với giả thiết (iii). Vì vậy, (1.3.1) nghiệm

đúng. áp dụng Định lý 1.3.1 ta thu được kết quả mong muốn. 2

Nhận xét 1.3.2. Quan sát chứng minh của Hệ quả 1.3.3 ta thấy rằng (1.3.1)

là một dạng "nới lỏng" giả thiết duy nhất nghiệm kiểu như ở trong điều

kiện (iii). Trong trường hợp đặc biệt, khi m = s = 1, Hệ quả 1.3.3 mở

rộng [7, Proposition 4(iv)]- ở đó hàm mục tiêu là lồi và được nhiễu tuyến tính,

hàm lồi ở tập ràng buộc được nhiễu bên phải, đồng thời S(p0) = {x0}.

Nhận xét thêm rằng, các điều kiện đủ trong Hệ quả 1.3.3 là tương tự với các

điều kiện đủ cho tính nửa liên tục dưới của ánh xạ nghiệm hữu hiệu yếu Sw

đã được đưa ra trong [9, Theorem 3.2], ở đó điều kiện (iii) được thay bởi điều

kiện bức như sau: Với mỗi x0 ∈ Sw(p0), tồn tại σ ∈ intRs
+ và hàm đơn điệu
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tăng τ : [0,+∞)→ [0,+∞) (phụ thuộc vào σ và x0) với τ(0) = 0 sao cho

σ(f0(x)− f0(x0)) ≥ τ(||x− x0||n) ∀x ∈ Ω.

Dễ thấy rằng điều kiện bức kéo theo (iii).

1.4 Tính nửa liên tục trên của ánh xạ nghiệm hữu hiệu

Mục này được dành để trình bày các điều kiện cần và đủ cho tính nửa liên

tục trên của ánh xạ nghiệm hữu hiệu S tại một điểm cho trước.

Định lý 1.4.1. Cho p0 := (f0, g0, b0) ∈ P. Nếu S là nửa liên tục trên tại p0, thì

S(p0) = Sw(p0). Hơn nữa, nếu thêm vào đó ánh xạ tập ràng buộc C là nửa

liên tục dưới tại p0, thì khẳng định ngược lại cũng đúng.

Chứng minh. Trước hết ta chứng minh khẳng định thứ nhất của định lý. Giả

sử ngược lại rằng S(p0) 6= Sw(p0). Khi đó tồn tại x̄ ∈ Sw(p0)\S(p0), bởi vì

S(p0) ⊂ Sw(p0). Lấy tùy ý tập mở W sao cho S(p0) ⊂ W và x̄ /∈ W. Đặt

α(x) =
1

1 + d(x, x̄)
∀x ∈ Ω.

Hiển nhiên, α là liên tục trên Ω. Với mỗi k > 1, đặt uk := (1
k , ...,

1
k) ∈ Rs và

fk(x) := f0(x)− α(x)uk ∀x ∈ Ω.

Khi đó, fk ∈ C[Ω,Rs] với mọi k > 1. Vì vậy, pk := (fk, g0, b0) ∈ P với mọi

k > 1. Rõ ràng rằng pk → p0 khi k →∞. Ta có

x̄ ∈ S(pk) ∀k > 1. (1.4.1)

Thật vậy, giả sử ngược lại tồn tại k0 > 1 sao cho x̄ /∈ S(pk0). Khi đó ta tìm

được z ∈ C(p0) sao cho

fk0(z)− fk0(x̄) ∈ −Rs
+\{0s}.
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Suy ra,

f0(z)− f0(x̄) + (1− α(z))uk0 ∈ −Rs
+\{0s}.

Do đó,

f0(z)− f0(x̄) ∈ −intRs
+,

mâu thuẫn với x̄ ∈ Sw(p0). Vậy bao hàm thức (1.4.1) nghiệm đúng. Khẳng

định này cùng với tính nửa liên tục trên của S tại p0 suy ra x̄ ∈ W , mâu thuẫn

với cách chọn tập W ở trên. Khẳng định thứ nhất của định lý đã được chứng

minh.

Bây giờ ta chứng minh khẳng định thứ hai. Giả sử rằng ánh xạ tập ràng buộc

C là nửa liên tục dưới tại p0. Nếu S không là nửa liên tục trên tại p0, thì tồn

tại tập mở W chứa S(p0), tồn tại dãy {pk := (fk, gk, bk)} ⊂ P hội tụ đến p0

và xk ∈ S(pk) sao cho xk 6∈ W với mọi k ≥ 1. Do Ω là compắc, bằng cách

lấy một dãy con nếu cần, ta có thể giả sử rằng xk → x0. Lập luận như ở trong

chứng minh của Mệnh đề 1.2.1 (với chú ý rằng trong chứng minh đó ta vẫn kết

luận được x0 ∈ C(p0) nếu xk ∈ C(pk) với mọi k), ta thu được x0 ∈ C(p0). Rõ

ràng x0 /∈ W. Do đó, từ S(p0) = Sw(p0) kéo theo x0 /∈ Sw(p0). Điều này có

nghĩa là tồn tại z0 ∈ C(p0) sao cho

f0(z0)− f0(x0) ∈ −intRs
+.

Vì C là nửa liên tục dưới tại p0, nên tồn tại zk ∈ C(pk) sao cho zk → z0 khi

k →∞. Vì vậy,

fk(zk)− fk(xk) ∈ −intRs
+ ⊂ −Rs

+\{0s},

với k đủ lớn, mâu thuẫn với xk ∈ S(pk) với mọi k ≥ 1. Khẳng định thứ hai

của định lý đã được chứng minh. 2
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Nhận xét 1.4.1. Điều kiện cần cho tính nửa liên tục trên của ánh xạ nghiệm

hữu hiệu S ở trong Định lý 1.4.1 không trở thành đủ nếu tính nửa liên tục dưới

của C bị loại bỏ. Thật vậy, ở trong Ví dụ 1.3.1, C không là nửa liên tục dưới

tại p0. Ta thấy rằng S không là nửa liên tục trên tại p0.

Bằng cách đặt g(x, t) := (0, ..., 0) ∈ Rm và b(t) := (1, ..., 1) ∈ Rm với mọi

x ∈ Ω, với mọi t ∈ T , từ Định lý 1.4.1 ta nhận được kết quả sau.

Hệ quả 1.4.1. (Xem [52, Theorem 3.1]) Cho p0 ∈ P. Nếu C(p) = Ω với mọi

p ∈ P, thì S là nửa liên tục trên tại p0 khi và chỉ khi S(p0) = Sw(p0).

Hai kết quả sau đưa ra một số điều kiện đủ để có tính nửa liên tục trên của

S tại một điểm cho trước trong những bài toán cụ thể hơn (có dữ liệu bao gồm

các hàm lồi/tựa lồi theo nón).

Hệ quả 1.4.2. Cho Ω là tập lồi compắc khác rỗng của một không gian véctơ

tôpô và cho p0 := (f0, g0, b0) ∈ P. Giả sử rằng ánh xạ tập ràng buộc C là nửa

liên tục dưới tại p0. Nếu f0 là Rs
+-tựa lồi chặt trên Ω, thì S là nửa liên tục trên

tại p0.

Chứng minh. Từ [34, Proposition 5.13] suy ra S(p0) = Sw(p0). Để kết thúc

chứng minh ta chỉ cần áp dụng Định lý 1.4.1. 2

Hệ quả 1.4.3. Cho Ω là tập con lồi compắc khác rỗng của một không gian lồi

địa phương và cho p0 := (f0, g0, b0) ∈ P. Giả sử rằng g(ã, t) là Rm
+ -lồi trên Ω

với mọi t ∈ T và điều kiện Slater đúng cho C(p0). Nếu S(p0) = Sw(p0), thì S

là nửa liên tục trên tại p0.

Chứng minh. Theo Mệnh đề 1.2.2, C là nửa liên tục dưới tại p0. áp dụng
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Định lý 1.4.1 ta có S là nửa liên tục trên tại p0. 2

Kết luận của Chương 1

Các kết quả chính của chương này bao gồm:

- Các điều kiện cần và điều kiện đủ cho tính nửa liên tục dưới của ánh xạ

nghiệm hữu hiệu S trong Định lý 1.3.1, Hệ quả 1.3.2, và Hệ quả 1.3.3.

- Các điều kiện cần và điều kiện đủ cho tính nửa liên tục trên của ánh xạ

nghiệm hữu hiệu S trong Định lý 1.4.1, Hệ quả 1.4.2, và Hệ quả 1.4.3.
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Chương 2

Tính giả-Lipschitz của nghiệm bài toán
tối ưu véctơ nửa vô hạn lồi

Chương này thiết lập một số điều kiện đủ cho tính giả-Lipschitz của ánh xạ

nghiệm hữu hiệu trong bài toán tối ưu véctơ nửa vô hạn lồi dưới phép nhiễu

hàm của hàm mục tiêu và phép nhiễu liên tục bên phải của các hàm ràng buộc.

Mục 2.1 được dành để giới thiệu một số khái niệm cơ bản và trình bày một

vài kết quả bổ trợ. Mục 2.2 phát biểu và chứng minh kết quả chính. Mục 2.3

đưa ra một số ví dụ để phân tích kết quả đạt được trong Mục 2.2.

Kết quả chính của chương này đã được công bố ở [14]; lược đồ chứng minh

của nó được phát triển từ lược đồ chứng minh cho bài toán tối ưu véctơ nửa vô

hạn tuyến tính [13].

2.1 Các khái niệm cơ bản và kết quả bổ trợ

Trong chương này, ta vẫn sử dụng các khái niệm và ký hiệu đã đưa ra trong

chương trước. ở đây, K ⊂ Rm được giả sử là nón lồi đóng nhọn với intK 6= ∅

và T là tập con compắc khác rỗng của một không gian mêtric. Tập hợp tất cả

các hàm véctơ K-lồi từ Rn vào Rm được ký hiệu bởi COK [Rn,Rm], đây là



32

một không gian mêtric được định nghĩa như sau: Đặt Kr = rBRn, r = 1, 2, ...,

ở đó BRn là hình cầu đơn vị đóng ở trong Rn. Khi đó {Kr}∞r=1 là dãy các tập

compắc ở trong Rn thỏa mãn Kr ⊂ intKr+1 và Rn = ∪∞r=1Kr. Với bất kỳ

f, h ∈ COK [Rn,Rm], khoảng cách giữa f và h là được định nghĩa bởi

ρ(f, h) :=
∞∑
r=1

1

2r
ρr(f, h)

1 + ρr(f, h)
,

ở đó ρr(f, h) := maxx∈Kr {||f(x)− h(x)||m} với mọi r = 1, 2, .... Mªtric d ở

trên không gian tích COK [Rn,Rm]ì C[T,R] được định nghĩa bởi

d(p1, p2) := max {ρ(f1, f2),max
t∈T
|b1(t)− b2(t)|}

với mọi p1 := (f1, b1), p2 := (f2, b2) ∈ COK [Rn,Rm]× C[T,R].

Bài toán tối ưu véctơ nửa vô hạn lồi phụ thuộc tham số (parametric convex

semi-infinite vector optimization), viết tắt là CSVO, được định nghĩa như sau:

Cho không gian tham số P := COK [Rn,Rm] × C[T,R]. Với mỗi tham số

p := (f, b) ∈ P , ta xét bài toán tối ưu véctơ nửa vô hạn lồi,

(CSVO)p : minKf(x) với ràng buộc x ∈ C(p), (2.1.1)

ở đó

C(p) := {x ∈ Rn | gt(x) ≤ b(t) ∀t ∈ T}

là tập ràng buộc, gt : Rn → R là hàm lồi với mọi t ∈ T và thỏa mãn

(t, x) 7→ gt(x) là liên tục trên T × Rn.

Trong trường hợp đặc biệt, khi p := (A, b) ∈ PL := L[Rn,Rm] × C[T,R],

và gt(x) = 〈B(t), x〉 với mọi t ∈ T, bài toán (2.1.1) trở thành bài toán tối ưu
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véctơ nửa vô hạn tuyến tính,

(LSVO)p : minKAx với ràng buộc x ∈ Rn, 〈B(t), x〉 ≤ b(t) ∀t ∈ T,
(2.1.2)

ở đó L[Rn,Rm] ký hiệu không gian các toán tử tuyến tính từ Rn vào Rm, và

B : T → Rn là hàm véctơ liên tục.

ánh xạ tập ràng buộc C : P ⇒ Rn và ánh xạ nghiệm hữu hiệu S : P ⇒ Rn

của bài toán (CSVO) được định nghĩa tương tự như ở trong Mục 1.1 của

Chương 1.

Cho (X, d) là một không gian mêtric. Khoảng cách từ x ∈ X đến tập Ω ⊂ X

được định nghĩa bởi

d(x,Ω) := inf {d(x, y) | y ∈ Ω},

và d(x, ∅) := +∞. Mêtric δ trên không gian tích X × Y của các không gian

mêtric (X, d) và (Y, l) được định nghĩa bởi

δ((x1, y1), (x2, y2)) := max {d(x1, x2), l(y1, y2)} ∀x1, x2 ∈ X, ∀y1, y2 ∈ Y.

Trong trường hợp X = Rk với k = 1, 2, ..., mêtric trên Rk được cảm sinh

bởi chuẩn Euclide || · ||k. Ký hiệu co(Ω) dùng để chỉ bao lồi (convex hull) của

Ω ⊂ Rk. Trong khi đó, cone(Ω) ký hiệu cho bao nón lồi (convex conical hull)

của Ω ⊂ Rk, đó là giao của tất cả các nón lồi chứa Ω và {0k}. Theo quy ước,

co(∅) = ∅ và cone(∅) = {0k}. Cho h : Rk → R ∪ {+∞} là một hàm lồi và

x ∈ Rk sao cho h(x) 6= +∞. Dưới vi phân của h tại x, ký hiệu ∂h(x), được

xác định bởi công thức

∂h(x) := {v ∈ Rk | 〈v, y − x〉 ≤ h(y)− h(x) ∀y ∈ Rk}.
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Nón đối ngẫu không âm của nón K ⊂ Rm được định nghĩa bởi

K∗ := {~ ∈ Rm | 〈~, y〉 ≥ 0 ∀y ∈ K}.

Cho F : X ⇒ Y là ánh xạ đa trị giữa các không gian mêtric. Khi không nói

gì thêm, ta ngầm hiểu các mêtric trên X và Y là phân biệt nhưng cùng được

ký hiệu bởi d. Đồ thị của F được cho bởi công thức

gphF := {(x, y) ∈ X × Y | y ∈ F (x)}.

Định nghĩa 2.1.1. (i) Ta nói rằng F là đóng tại x0 ∈ X nếu với các dãy bất

kỳ {xi} ⊂ X và {yi} ⊂ Y thỏa mãn xi → x0, yi → y0, yi ∈ F (xi), ta có

y0 ∈ F (x0).

(ii) Ta nói rằng F là giả-Lipschitz (hay có tính chất Aubin) tại (x0, y0) ∈ gphF

nếu tồn tại U ∈ N (x0), V ∈ N (y0) và κ > 0 sao cho

d(y2, F (x1)) ≤ κd(x1, x2) ∀x1, x2 ∈ U, ∀y2 ∈ V ∩ F (x2).

Trong trường hợp X và Y là các không gian định chuẩn || · ||, tính giả-

Lipschitz của F tại một điểm ở trên đồ thị của nó có thể phát biểu dưới dạng:

F là giả-Lipschitz tại (x0, y0) ∈ gphF nếu và chỉ nếu tồn tại U ′ ∈ N (x0),

V ′ ∈ N (y0) và κ′ > 0 sao cho

F (x2) ∩ V ′ ⊂ F (x1) + κ′||x1 − x2||BY ∀x1, x2 ∈ U ′.

Định nghĩa 2.1.2. (Xem [23, p. 162-163]) Cho p := (f, b) ∈ P.

(i) Ta nói rằng điều kiện Slater đúng cho C(p) nếu tồn tại x̂ ∈ Rn sao cho

gt(x̂) < b(t) ∀t ∈ T.
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(ii) Giả sử x ∈ C(p). Các tập hợp

Tp(x) := {t ∈ T | gt(x) = b(t)} và Ap(x) := cone

 ⋃
t∈Tp(x)

∂gt(x)


tương ứng được gọi là tập các ràng buộc hoạt (set of active constraints) và nón

các ràng buộc hoạt (cone of active constraints) tại x.

Định nghĩa 2.1.3. Cho p := (f, b) ∈ P và x ∈ S(p). Nếu tồn tại ~ ∈ K∗ với

||~||m = 1 sao cho

x ∈ argmin{~ ◦ f(z) | z ∈ C(p)},

thì x được gọi là nghiệm vô hướng hóa (scalarized solution) bởi ~. ở đây

~ ◦ f(z) := 〈~, f(z)〉 với mọi z ∈ Rn.

Nhận xét 2.1.1. Bởi vì với mỗi p := (f, b) ∈ P , bài toán (CSVO)p có hàm mục

tiêu f là K-lồi và tập ràng buộc C(p) là lồi, nên từ [34, Theorem 2.10] suy ra

rằng: mỗi x ∈ S(p) là nghiệm vô hướng hóa bởi ~ ∈ K∗ nào đó.

Tiếp theo chúng ta trình bày một số kết quả bổ trợ để chuẩn bị cho chứng

minh kết quả chính đưa ra trong mục sau.

Mệnh đề 2.1.1. Cho (p0, x
0) := (f0, b0, x

0) ∈ P × Rn. Khi đó ánh xạ đa trị

T : P × Rn ⇒ T, (p, x) 7→ Tp(x) là đóng tại điểm (p0, x
0).

Chứng minh. Lấy hai dãy tùy ý
{

(pk, x
k) := (fk, bk, x

k)
}∞
k=1
⊂ P × Rn

và {tk}∞k=1 ⊂ T thỏa mãn (pk, x
k) → (p0, x

0) vµ tk ∈ T (pk, x
k), tk → t0

khi k → ∞. Ta cần chỉ ra rằng t0 ∈ T (p0, x
0). Vì pk → p0 khi k → ∞

nên với mỗi ε > 0, tồn tại k0 sao cho d(pk, p0) < ε với mọi k ≥ k0. Do đó,

maxt∈T |bk(t)− b0(t)| < ε với mọi k ≥ k0. Ta có

|bk(tk)− b0(t0)| ≤ |bk(tk)− b0(tk)|+ |b0(tk)− b0(t0)| < ε+ |b0(tk)− b0(t0)|



36

với mọi k ≥ k0. Vì vậy, từ tính liên tục của b0 suy ra lim
k→∞

bk(tk) = b0(t0). Bên

cạnh đó, do (t, x) 7→ gt(x) liên tục trên T × Rn, ta có

gt0(x
0)− b0(t0) = lim

k→∞
(gtk(xk)− bk(tk)) = 0.

Điều này có nghĩa t0 ∈ Tp0(x
0) = T (p0, x

0) và chứng minh kết thúc. 2

Bổ đề 2.1.1. (Xem [44, Theorem 24.5]) Cho h : Rn → R và hk : Rn → R,

k = 1, 2, ..., là các hàm lồi thỏa mãn limk→∞ hk(x) = h(x) với mọi x ∈ Rn.

Giả sử x̄ ∈ Rn và {xk}∞k=1 ⊂ Rn thỏa mãn limk→∞ xk = x̄. Khi đó, với bất kỳ

ε > 0, tồn tại k0 sao cho

∂hk(xk) ⊂ ∂h(x̄) + εBRn ∀k ≥ k0.

Kết quả sau đây đã được đưa ra ở trong [7, Lemma 3].

Bổ đề 2.1.2. Cho p := (f, b) ∈ P. Khi đó, điều kiện Slater đúng cho C(p) nếu

và chỉ nếu 0n /∈ co
(⋃

t∈Tp(x) ∂gt(x)
)
với mọi x ∈ C(p) với Tp(x) 6= ∅.

Bổ đề 2.1.3. (Xem [23, Theorems 7.8 and 7.9] hoặc [7, Lemma 1]) Cho

p := (f, b) ∈ P, ~ ∈ K∗ với ||~||m = 1 và cho x ∈ C(p). Giả sử rằng

điều kiện Slater đúng cho C(p). Khi đó, x ∈ argmin{~ ◦ f(z) | z ∈ C(p)} khi

và chỉ khi ∂(~ ◦ f)(x) ∩ (−Ap(x)) 6= ∅.

Kết quả cuối cùng trong mục này khẳng định tính luôn luôn đóng và tính

nửa liên tục dưới (với sự thỏa mãn điều kiện Slater) của ánh xạ tập ràng buộc

C : P ⇒ Rn tại một điểm cho trước.

Bổ đề 2.1.4. Cho p := (f, b) ∈ P. Khi đó các phát biểu sau đúng.

(a) (Xem [33, Proposition 4.1]) C là đóng tại p.
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(b) (Xem [33, Theorem 4.1] hoặc [7, Lemma 3]) Nếu điều kiện Slater đúng

cho C(p), thì C là nửa liên tục dưới tại p.

2.2 Tính giả-Lipschitz của ánh xạ nghiệm hữu hiệu

Kết quả chính của chương này được phát biểu như sau.

Định lý 2.2.1. Cho p0 := (f0, b0) ∈ P và (p0, x
0) ∈ gphS. Giả sử rằng các

điều kiện sau được thỏa mãn:

(i) Điều kiện Slater đúng cho C(p0).

(ii) Không tồn tại T0 ⊂ Tp0(x
0) với |T0| < n thỏa mãn

∂(~0 ◦ f0)(x0) ∩ cone

(⋃
t∈T0

(−∂gt(x0))

)
6= ∅ (2.2.1)

với mọi ~0 ∈ K∗ sao cho x0 là nghiệm vô hướng hóa bởi ~0. Hơn nữa, nếu x0

là nghiệm vô hướng hóa bởi cả ~ và ~̄, thì với mỗi z ∈ Rn với ||z||n = 1,

〈u, z〉 · 〈ū, z〉 ≥ 0 với mọi u ∈ ∂(~ ◦ f0)(x0), ū ∈ ∂(~̄ ◦ f0)(x0). (2.2.2)

Khi đó S là giả-Lipschitz tại (p0, x
0).

Nhận xét sau đây giúp ta hiểu rõ hơn các giả thiết (i) và (ii).

Nhận xét 2.2.1. Trong trường hợp vô hướng (m = 1), (2.2.2) tự động đúng khi

∂f0(x0) chỉ là một điểm, chẳng hạn f0 là khả vi Fréchet tại x0. Đặc biệt hơn,

đối với bài toán (2.1.2), các giả thiết (i) và (ii) không chỉ là điều kiện đủ mà

còn là điều kiện cần cho tính giả-Lipschitz của S tại (p0, x
0) (xem [7, Theorem

16]). Trong trường hợp véctơ (m ≥ 2), các giả thiết (i) và (ii) trở thành các

điều kiện tương ứng trong [13, Theorem 3.1] cho bài toán (2.1.2) vớiK = Rm
+ .

Để chứng minh Định lý 2.2.1, ngoài một số bổ đề đã được đưa ra trong mục

trước, chúng ta cần thiết lập thêm hai kết quả bổ trợ sau.
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Mệnh đề 2.2.1. Nếu tất cả các giả thiết của Định lý 2.2.1 được thỏa mãn, thì

các phát biểu sau đây đúng:

(a) Tồn tại W ∈ N (p0) sao cho điều kiện Slater đúng cho C(p) với mọi

p ∈ W.

(b) Lấy dãy tùy ý {(pk, xk) := (fk, bk, x
k)}∞k=1 ⊂ gphS. Nếu (pk, x

k) →

(p0, x
0) := (f0, b0, x

0) ∈ gphS, thì với k đủ lớn, tồn tại ~k ∈ K∗ với

||~k||m = 1, uk ∈ ∂(~k ◦ fk)(xk), uktki ∈ −∂gtki (xk), tki ∈ Tpk
(xk), vµ λki > 0

với mọi i = 1, 2, ..., n, sao cho

uk =
n∑
i=1

λki u
k
tki
,

ở đó {uk
tk1
, ..., uk

tkn
} là một cơ sở của Rn.

Chứng minh. (a) Do giả thiết (i) của Định lý 2.2.1 và tính compắc của T , tồn

tại x̂ ∈ Rn và α > 0 sao cho gt(x̂) ≤ b0(t)−α với mọi t ∈ T. Chọn ε ∈ (0, α2 )

vµW := {p ∈ P | d(p, p0) < ε} ∈ N (p0). Khi đó, với bất kỳ p := (f, b) ∈ W,

ta có

max
t∈T
|b(t)− b0(t)| ≤ d(p, p0) < ε.

Suy ra b0(t) < b(t) + ε với mọi t ∈ T. Do đó,

gt(x̂) ≤ b0(t)− α < b(t)− α

2
∀t ∈ T.

Điều này có nghĩa là điều kiện Slater đúng cho C(p).

(b) Giả sử
{

(pk, x
k) := (fk, bk, x

k)
}∞
k=1

là dãy bất kỳ trong gphS sao cho

(pk, x
k) → (p0, x

0) := (f0, b0, x
0) ∈ gphS. V× (pk, x

k) → (p0, x
0), nên từ (a)

kéo theo rằng điều kiện Slater đúng cho C(p) với mọi k đủ lớn. Bởi vì, với mỗi

k, xk ∈ S(pk), nên theo Nhận xét 2.1.1, tồn tại ~k ∈ K∗ với ||~k||m = 1 sao
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cho xk là nghiệm vô hướng hóa bởi ~k, có nghĩa là,

xk ∈ argmin{~k ◦ fk(z) | z ∈ C(pk)}.

Từ Bổ đề 2.1.3 suy ra

∂(~k ◦ fk)(xk) ∩ (−Apk
(xk)) 6= ∅ (2.2.3)

với k đủ lớn. Nếu tồn tại một số nguyên dương k0 sao cho Tpk
(xk) = ∅ với mọi

k ≥ k0, thì 0n ∈ ∂(~k ◦ fk)(xk) với mọi k ≥ k0. Bằng cách lấy một dãy con

nếu cần, ta có thể giả sử rằng limk→∞ ~k = ~0 ∈ K∗ và ‖~0‖m = 1. áp dụng

Bổ đề 2.1.1 cho các dãy {~k ◦ fk} và {xk}, ta thu được 0n ∈ ∂(~0 ◦ f0)(x0).

Đặt T0 := ∅ ⊂ Tp0(x
0). Khi đó ∂(~0 ◦ f0)(x0)∩ cone

(⋃
t∈T0

(−∂gt(x0))
)
6= ∅.

Điều này mâu thuẫn với giả thiết (ii) của Định lý 2.2.1. Vì vậy, không mất tính

tổng quát, ta có thể giả sử rằng Tpk
(xk) 6= ∅ với mọi k đủ lớn. Từ (2.2.3) suy ra

rằng, với mọi k đủ lớn, tồn tại q ∈ N := {1, 2, ...}, uk ∈ ∂(~k ◦ fk)(xk), uktki ∈

−∂gtki (xk), λki ≥ 0 và tki ∈ Tpk
(xk), i ∈ {1, ..., q} sao cho

uk =

q∑
i=1

λki u
k
tki
. (2.2.4)

Theo định lý Carathéodory (xem [27, Theorem 1, p. 184]), ta có thể giả sử

rằng q ≤ n, λki > 0 với mọi i ∈ {1, ..., q} và {uk
tki
| i = 1, ..., q} là một hệ

độc lập tuyến tính. Chứng minh sẽ kết thúc nếu ta chỉ ra được rằng q = n. Giả

sử ngược lại, q < n. Với mỗi i ∈ {1, ..., q}, do tính compắc của T , ta có thể

giả sử rằng (bằng cách lấy một dãy con nếu cần) {tki }k hội tụ đến ti ∈ T . Vì

tki ∈ Tpk
(xk), nên từ Mệnh đề 2.1.1 suy ra ti ∈ Tp0(x

0) với mọi i ∈ {1, ..., q}.

Với mọi k đủ lớn, đặt àk :=
∑q

i=1 λ
k
i . Ta khẳng định rằng tồn tại α > 0

sao cho àk ≤ α với mọi k đủ lớn. Thật vậy, nếu khẳng định là sai, thì bằng
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cách lấy một dãy con nếu cần, ta có thể giả sử rằng lim
k→+∞

µk = +∞ và {λ
k
i

µk}k

hội tụ đến ài ≥ 0 với mọi i ∈ {1, ..., q}. Chú ý rằng t 7→ gt(x) là liên tục với

mọi x ∈ Rn. áp dụng Bổ đề 2.1.1 cho các dãy {gtki }, i ∈ {1, ..., q} và {x
k},

ta nhận được uti := lim
k→∞

uk
tki
∈ −∂gti(x0), i ∈ {1, ..., q}. Chia hai vế cho àk ở

trong (2.2.4) và để k → +∞, ta thu được

0n =

q∑
i=1

àiuti với
q∑
i=1

ài = 1.

Một cách tương đương,

0n =

q∑
i=1

ài(−uti) với
q∑
i=1

ài = 1.

Do đó, 0n ∈ co
(⋃

t∈Tp0(x0) ∂gt(x
0)
)
. Điều này mâu thuẫn với Bổ đề 2.1.2. Vì

vậy khẳng định vừa nêu là đúng. Do đó, dãy {λki } cũng bị chặn trên bởi α.

Không mất tính tổng quát, ta có thể giả sử rằng

lim
k→+∞

~k = ~0 ∈ K∗, ||~0||m = 1, lim
k→+∞

λki = λi ≥ 0 ∀i ∈ {1, ..., q}.

Bằng cách sử dụng lại một lần nữa Bổ đề 2.1.1, ta có thể giả sử rằng, với mỗi

i ∈ {1, ..., q}, {uk
tki
} hội tụ đến (thêm một lần nữa) uti ∈ −∂gti(x0), và {uk}

hội tụ đến u ∈ ∂(~0 ◦ f0)(x0). Cho k → +∞ ở trong (2.2.4), ta thu được

u =

q∑
i=1

λiuti với {t1, ..., tq} ⊂ Tp0(x
0) và q < n.

Điều này cùng với Bổ đề 2.1.3 dẫn đến x0 là nghiệm vô hướng hóa bởi ~0, mâu

thuẫn với giả thiết (ii) của Định lý 2.2.1. Vì thế, q = n. 2

Mệnh đề 2.2.2. Nếu tất cả các giả thiết của Định lý 2.2.1 được thỏa mãn, thì

các phát biểu sau đây đúng:

(a) Với mỗi ~0 ∈ K∗ thỏa mãn x0 là nghiệm vô hướng hóa tương ứng, ta có

argmin{~0 ◦ f0(z) | z ∈ C(p0)} = {x0}.
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(b) Với mỗi dãy {pk}∞k=1 ⊂ P hội tụ đến p0, ta có thể tìm được các phần tử

xk ∈ S(pk) sao cho xk → x0 khi k → +∞.

Chứng minh. (a) Giả sử rằng x0 là nghiệm vô hướng hóa bởi ~0. Khi đó, tồn

tại ~0 ∈ K∗ với ||~0||m = 1 sao cho

x0 ∈ argmin{~0 ◦ f0(z) | z ∈ C(p0)}.

Theo Bổ đề 2.1.3, ta có

∂(~0 ◦ f0)(x0) ∩ (−Ap0(x
0)) 6= ∅.

Do giả thiết (ii) của Định lý 2.2.1 và định lý Carathéodory (xem [27, Theorem 1,

p. 184]), tồn tại u ∈ ∂(~0 ◦ f0)(x0), uti ∈ −∂gti(x0), λi > 0 và ti ∈ Tp0(x
0),

i ∈ {1, ..., n} sao cho {ut1, ..., utn} là một cơ sở của Rn và

u =
n∑
i=1

λiuti.

Bây giờ, giả sử ngược lại rằng tồn tại

y ∈ argmin{~0 ◦ f0(z) | z ∈ C(p0)}\{x0}. (2.2.5)

Với mỗi i ∈ {1, ..., n}, do ti ∈ Tp0(x
0), ta có

0 ≥ gti(y)− b0(ti) = gti(y)− gti(x0) ≥ −uti(y − x0).

Vì vậy, từ tính lồi của ~0 ◦ f0 suy ra

0 = ~0 ◦ f0(y)− ~0 ◦ f0(x0) ≥ u(y − x0) =
n∑
i=1

λiuti(y − x0) ≥ 0.

Điều này có nghĩa là uti(y − x0) = 0 với mọi i = 1, ..., n.

Vì {ut1, ..., utn} là một cơ sở của Rn, nên tồn tại các số thực βi, i ∈ {1, ..., n}

sao cho y − x0 =
∑n

i=1 βiuti. Do đó,

(||y − x0||n)2 = 〈y − x0, y − x0〉 =
n∑
i=1

βiuti(y − x0) = 0.
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Vì vậy, ta thu được y = x0, mâu thuẫn với (2.2.5).

(b) Giả sử ngược lại rằng tồn tại
{
pk := (fk, bk)

}∞
k=1
⊂ P và một tập mở

U ∈ N (x0) sao cho {pk} hội tụ đến p0 := (f0, b0) và

S(pk) ∩ U = ∅ ∀k. (2.2.6)

Lấy một hình cầu mở tâm x0 bán kính r > 0, được ký hiệu bởi Br(x0), sao

cho clBr(x
0) ⊂ U. Do giả thiết (i) của Định lý 2.2.1, điều kiện Slater đúng cho

C(p0). Từ Bổ đề 2.1.4(b) suy ra C là nửa liên tục dưới tại p0. Vì thế, tồn tại

dãy {vk} sao cho vk → x0 và vk ∈ C(pk) với mọi k ≥ 1. Do Br(x0) là tập mở

chứa x0, nên không mất tính tổng quát ta có thể giả sử vk ∈ Br(x0) với mọi

k ≥ 1. Với mỗi k ≥ 1, ta đặt

Wk(x
0) :=

{
x ∈ C(pk) ∩Br(x0) | ||x− x0||n < ||vk − x0||n +

1

k

}
.

DÔ thÊy vk ∈ Wk(x
0) với mọi k ≥ 1. Suy ra Wk(x

0) 6= ∅ với mọi k ≥ 1.

Ta khẳng định rằng tồn tại k0 ≥ 1, xk ∈ Wk(x
0) và zk ∈ C(pk)\Br(x0) sao

cho

fk(z
k)− fk(xk) ∈ −K\{0m} ∀k ≥ k0. (2.2.7)

Thật vậy, nếu khẳng định trên là sai, thì tồn tại dãy con {kl} ⊂ {k}, để cho gọn

ta vẫn ký hiệu dãy con này là {k}, sao cho với mỗi k ≥ 1, với mọi x ∈ Wk(x
0)

và mọi z ∈ C(pk)\Br(x0), ta có

fk(z)− fk(x) 6∈ −K\{0m}. (2.2.8)

Ký hiệu S(Ω, fk) là tập các nghiệm hữu hiệu của bài toán

minK{fk(x) | x ∈ Ω},
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trong đó Ω ⊂ C(pk). Từ Bổ đề 2.1.4(a) kéo theo rằng C(pk) là đóng với mọi

k. Do tính comp¾c của C(pk) ∩ clBr(x
0) và tính liên tục của fk (xem [50,

Lemma 2.1]), ta có S(C(pk) ∩ clBr(x
0), fk) 6= ∅. Xét hai khả năng sau:

Nếu S(C(pk) ∩ clBr(x
0), fk) ∩Wk(x

0) 6= ∅, thì tồn tại

z̄ ∈ S(C(pk) ∩ clBr(x
0), fk) ∩Wk(x

0).

Khi đó, z̄ ∈ S(pk). Thật vậy, nếu z̄ 6∈ S(pk), thì do

z̄ ∈ S(C(pk) ∩ clBr(x
0), fk),

tồn tại z ∈ C(pk)\Br(x0) sao cho fk(z) − fk(z̄) ∈ −K\{0m}. Quan hệ này

mâu thuẫn với (2.2.8). Vậy z̄ ∈ S(pk) và do đó,

z̄ ∈ S(pk) ∩Wk(x
0) ⊂ S(pk) ∩Br(x0) ⊂ S(pk) ∩ U.

Điều này trái ngược với (2.2.6).

Nếu S(C(pk) ∩ clBr(x
0), fk) ∩Wk(x

0) = ∅, thì ta chọn

ȳ ∈ Wk(x
0)\S(C(pk) ∩ clBr(x

0), fk).

Khi đó tồn tại zȳ ∈ C(pk) ∩ clBr(x
0) sao cho

fk(zȳ)− fk(ȳ) ∈ −K\{0m}. (2.2.9)

§Æt D := {x ∈ C(pk) ∩ clBr(x
0) | fk(x) − fk(zȳ) ∈ −K}. Dễ thấy rằng

S(D, fk) 6= ∅ vµ

S(D, fk) ⊂ S(C(pk) ∩ clBr(x
0), fk).

Lấy tùy ý z̄ ∈ S(D, fk). Khi đó, z̄ ∈ S(pk). Thật vậy, nếu z̄ 6∈ S(pk), thì do

z̄ ∈ S(C(pk) ∩ clBr(x
0), fk), tồn tại y ∈ C(pk)\Br(x0) sao cho

fk(y)− fk(z̄) ∈ −K\{0m}. (2.2.10)
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Vì z̄ ∈ D, nên fk(z̄)− fk(zȳ) ∈ −K. Kết hợp điều này với (2.2.9) và (2.2.10),

ta thu được

fk(y)− fk(ȳ) ∈ −K\{0m},

mâu thuẫn với (2.2.8). Vì vậy, z̄ ∈ S(pk). Từ z̄ ∈ D suy ra

z̄ ∈ S(pk) ∩ clBr(x
0) ⊂ S(pk) ∩ U.

Điều này trái ngược với (2.2.6). Vậy khẳng định ở (2.2.7) là đúng.

Để tiếp tục, ta xét hai trường hợp. Nếu {zk}k≥k0 bị chặn, thì bằng cách lấy

một dãy con nếu cần ta có thể giả sử rằng zk → z0 ∈ Rn\Br(x0). Theo Bổ

đề 2.1.4(a), C là đóng tại p0, nên suy ra z0 ∈ C(p0). Một mặt, bằng cách cho

k →∞ ở trong (2.2.7), ta thu được

f0(z0)− f0(x0) ∈ −K. (2.2.11)

Do đó, f0(z0) = f0(x0), bởi vì x0 ∈ S(p0). Mặt khác, vì x0 ∈ S(p0), nên từ

Nhận xét 2.1.1 suy ra rằng x0 là nghiệm vô hướng hóa bởi ~0 ∈ K∗ nào đó.

Vì thế, ~0 ◦ f0(z0) = ~0 ◦ f0(x0). Điều này kéo theo

z0 ∈ argmin{~0 ◦ f0(z) | z ∈ C(p0)}. (2.2.12)

Theo khẳng định (a),

argmin{~0 ◦ f0(z) | z ∈ C(p0)} = {x0}. (2.2.13)

Kết hợp (2.2.12) với (2.2.13), ta thu được z0 = x0. Điều này là vô lý, bởi vì

z0 ∈ Rn\Br(x0).

Nếu {zk}k≥k0 không bị chặn, thì ta có thể giả sử rằng

||zk||n →∞ và
zk

||zk||n
→ ẑ ∈ Rn víi ||ẑ||n = 1.
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Do bk → b0, tồn tại α sao cho

|bk(t)| ≤ α ∀t ∈ T ∀k.

Một mặt, vì gt là lồi với mọi t ∈ T, nên ta có, với k đủ lớn,

gt

(
1

||zk||n
zk +

(
1− 1

||zk||n
)
xk
)
≤ 1

||zk||n
gt(z

k) +
(
1− 1

||zk||n
)
gt(x

k)

≤ 1

||zk||n
bk(t) +

(
1− 1

||zk||n
)
bk(t) = bk(t).

(2.2.14)

Cho k → ∞ ở trong (2.2.14), ta thu được gt(ẑ + x0) ≤ b0(t) với mọi t ∈ T.

Điều này có nghĩa là ẑ + x0 ∈ C(p0). Mặt khác, do fk là K-låi, ta có, với k

đủ lớn,

fk

(
1

||zk||n
zk +

(
1− 1

||zk||n
)
xk
)
− 1

||zk||n
fk(z

k)− (1− 1

||zk||n
)fk(x

k) ∈ −K.

Một cách tương đương,

fk

(
1

||zk||n
zk +

(
1− 1

||zk||n
)
xk
)
− fk(xk) ∈

1

||zk||n
[fk(z

k)− fk(xk)]−K.

Kết hợp điều này với (2.2.7) dẫn đến

fk

(
1

||zk||n
zk +

(
1− 1

||zk||n
)
xk
)
− fk(xk) ∈ −K. (2.2.15)

Cho k →∞ ở trong (2.2.15), ta thu được f0(ẑ + x0)− f0(x0) ∈ −K. Vì vậy

f0(ẑ+x0) = f0(x0), bởi vì x0 ∈ S(p0). Bằng cách lập luận tương tự như ở trên

ta đi đến ẑ + x0 = x0, điều này không thể. Mệnh đề đã được chứng minh. 2

Chứng minh Định lý 2.2.1. Giả sử khẳng định của định lý là sai. Khi đó phải

tồn tại dãy {xk}∞k=1 ⊂ Rn hội tụ đến x0, hai dãy {pk := (fk, bk)}∞k=1 ⊂ P

và {p̄k := (f̄k, b̄k)}∞k=1 ⊂ P cùng hội tô đến p0, sao cho với mọi k ≥ 1,

xk ∈ S(pk) và

d(xk,S(p̄k)) > kd(pk, p̄k). (2.2.16)
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Theo Mệnh đề 2.2.2, tồn tại x̄k ∈ S(p̄k) thỏa mãn x̄k → x0 khi k → +∞. Từ

(2.2.16) suy ra

max
t∈T
|bk(t)− b̄k(t)| ≤ d(pk, p̄k) <

1

k
||xk − x̄k||n ∀k ≥ 1.

Do đó, với mỗi k mà xk 6= x̄k, ta có

maxt∈T |bk(t)− b̄k(t)|
||xk − x̄k||n

<
1

k
. (2.2.17)

Theo Mệnh đề 2.2.1, với mọi k đủ lớn, tồn tại ~k, ~̄k ∈ K∗ với ||~k||m =

||~̄k||m = 1, uk ∈ ∂(~k ◦ fk)(xk), ūk ∈ ∂(~̄k ◦ f̄k)(x̄k), uktki ∈ −∂gtki (xk), tki ∈

Tpk
(xk), ūk

t̄ki
∈ −∂gt̄ki (x̄k), t̄ki ∈ Tp̄k

(x̄k) và tồn tại λki , λ̄
k
i > 0, i = 1, 2, ..., n,

sao cho

uk =
n∑
i=1

λki u
k
tki
, vµ ūk =

n∑
i=1

λ̄ki ū
k
t̄ki
, (2.2.18)

ở đó {uk
tk1
, ..., uk

tkn
} và {ūk

t̄k1
, ..., ūk

t̄kn
} là các cơ sở của Rn. Bằng cách lấy một

dãy con nếu cần, với mỗi i ∈ {1, ..., n}, ta có thể giả sử rằng các dãy {tki }k

và {t̄ki }k hội tô tương ứng đến ti và t̄i nào đó. Từ Mệnh đề 2.1.1 suy ra rằng

ti, t̄i ∈ Tp0(x
0). Giống như trong chứng minh của Mệnh đề 2.2.1, ta có thể giả

sử rằng {λki }k và {λ̄ki }k hội tô tương ứng đến λi và λ̄i nào đó. Đồng thời ta có

thể giả sử rằng lim
k→∞

~k = ~ ∈ K∗, lim
k→∞

~̄k = ~̄ ∈ K∗ víi ||~||m = ||~̄||m = 1

và, với mỗi i ∈ {1, 2, ..., n}, các dãy {uk}k, {ūk}k, {uktki }k, {ū
k
t̄ki
}k hội tụ tương

ứng đến u ∈ ∂(~◦f0)(x0), ū ∈ ∂(~̄◦f0)(x0), uti ∈ −∂gti(x0), ūt̄i ∈ −∂gt̄i(x0)

nào đó.

Bằng phép qua giới hạn ở trong (2.2.18), ta thu được

u =
n∑
i=1

λiuti, và ū =
n∑
i=1

λ̄iūt̄i. (2.2.19)
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Từ (2.2.19) và Bổ đề 2.1.3 suy ra rằng x0 là nghiệm vô hướng hóa bởi cả ~ và

~̄. Giả thiết (ii) cùng với định lý CarathÐodory (xem [27, Theorem 1, p. 184])

đảm bảo rằng λi > 0, λ̄i > 0 với mọi i = 1, ..., n và đồng thời cả {ut1, ..., utn}

và {ūt̄1, ..., ūt̄n} là các cơ sở Rn.

Một mặt, từ tki ∈ Tpk
(xk) và x̄k ∈ S(p̄k) ⊂ C(p̄k) với mọi i ∈ {1, ..., n} và

mọi k suy ra

gtki (xk) = bk(t
k
i ), gtki (x̄k) ≤ b̄k(t

k
i ).

Do đó, với sự để ý đến (2.2.17),

utki
xk − x̄k

||xk − x̄k||n
= −utki

x̄k − xk

||xk − x̄k||n
≤
gtki (x̄k)− gtki (xk)

||xk − x̄k||n
≤ b̄k(t

k
i )− bk(tki )
||xk − x̄k||n

<
1

k
.

(2.2.20)

Bằng cách lấy một dãy con nếu cần, ta có thể giả sử rằng
{

x̄k−xk

||xk−x̄k||n

}
k
héi

tụ đến z ∈ Rn với ||z||n = 1. Để cho k → ∞ ở trong (2.2.20), ta thu được

utiz ≤ 0. Kết hợp điều này với (2.2.19) dẫn đến

〈u, z〉 =
n∑
i=1

λiutiz ≤ 0.

Nếu 〈u, z〉 = 0, thì utiz = 0 với mọi i = 1, 2, ..., n, mâu thuẫn với z 6= 0 và

{ut1, ..., utn} là một cơ sở của Rn. Do đó,

〈u, z〉 < 0. (2.2.21)

Mặt khác, bằng cách lập luận tương tự như trên ta thấy rằng với mọi i ∈

{1, ..., n} và mọi k,

gt̄ki (x̄k) = b̄k(t̄
k
i ), gt̄ki (xk) ≤ bk(t̄

k
i ),

do đó, ūt̄iz ≥ 0. Điều này cùng với (2.2.19) kéo theo

〈ū, z〉 =
n∑
i=1

λ̄iūt̄iz ≥ 0.
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Do {ūt̄1, ..., ūt̄n} là một cơ sở của Rn và z 6= 0, ta có

〈ū, z〉 > 0. (2.2.22)

Vì vậy, từ (2.2.21) và (2.2.22) suy ra

〈u, z〉 · 〈ū, z〉 < 0,

mâu thuẫn với giả thiết (ii). Vậy định lý đã được chứng minh. 2

Định lý 2.2.1 mở rộng [13, Theorem 3.1]. Cụ thể hơn, ta có hệ quả sau.

Hệ quả 2.2.1. Xét bài toán (2.1.2), cho p0 := (A0, b0) ∈ PL và (p0, x
0) ∈ gphS.

Giả sử rằng các điều kiện sau được thỏa mãn:

(i) Điều kiện Slater đúng cho C(p0).

(ii) Không tồn tại T0 ⊂ Tp0(x
0) với |T0| < n thỏa mãn

−~0A0 ∈ cone({B(t) | t ∈ T0})

với mọi ~0 ∈ K∗ sao cho x0 là nghiệm vô hướng hóa bởi ~0. Hơn nữa, nếu x0

là nghiệm vô hướng hóa bởi cả ~ và ~̄, thì với mỗi z ∈ Rn với ||z||n = 1,

〈~A0, z〉 · 〈~̄A0, z〉 ≥ 0.

Khi đó S là giả-Lipschitz tại (p0, x
0).

2.3 Một số ví dụ

Trước hết, ta xét một ví dụ minh họa để thấy Định lý 2.2.1 có thể áp dụng

cho những bài toán cụ thể.

Ví dụ 2.3.1. Lấy T = {1, 2}. Cho f0 ∈ COR2
+
[R,R2] là hàm vÐct¬ R2

+-lồi,

b0 ∈ C[T,R] và gt : R→ R, t ∈ T là các hàm lồi được định nghĩa như sau.

f0(x) = (x+ 1, x+ 1) ∀x ∈ R, b0(t) = 2 ∀t ∈ T,
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gt(x) =

{
−x+ 1 nÕu t = 1
x+ 1 nÕu t = 2.

§Æt p0 := (f0, b0) ∈ P := COR2
+
[R,R2] × C[T,R]. Ta thấy rằng C(p0) =

[−1, 1]. Khảo sát điểm x0 := −1 ∈ S(p0). Rõ ràng rằng x̂ := 0 thỏa mãn

gt(x̂) < b0(t) với mọi t ∈ T . Do đó, giả thiết (i) của Định lý 2.2.1 được

thỏa mãn. Chúng ta hãy kiểm tra giả thiết (ii). Với mỗi ~ = (λ, γ) ∈ R2
+ với

||~||2 = 1, ta có ∂(~ ◦ f0)(x0) = λ+ γ 6= {0} và hơn nữa,{
〈∂(~ ◦ f0)(x0), z〉 < 0 nÕu z = −1
〈∂(~ ◦ f0)(x0), z〉 > 0 nÕu z = 1.

Vì vậy, nếu x0 = −1 là nghiệm vô hướng hóa bởi cả ~ và ~̄, thì

〈∂(~ ◦ f0)(x0), z〉 · 〈∂(~̄ ◦ f0)(x0), z〉 > 0

với mọi z ∈ {−1, 1} và do đó, giả thiết (ii) cũng được thỏa mãn. Bây giờ, áp

dụng Định lý 2.2.1, ta kết luận rằng S là giả-Lipschitz tại (p0, x
0).

Hai ví dụ tiếp theo chỉ ra rằng các giả thiết (i) và (ii) trong Định lý 2.2.1 là

thiết yếu, có nghĩa là nếu ta bỏ đi một trong hai giả thiết thì kết luận của Định

lý 2.2.1 sẽ không còn giá trị.

Ví dụ 2.3.2. Lấy T = [0, 1]. Cho f0 ∈ COR2
+
[R,R2] là hàm vÐct¬ R2

+-lồi,

b0, bk ∈ C[T,R], k ≥ 1 và gt : R → R, t ∈ T là các hàm lồi được định nghĩa

như sau.

f0(x) = (x+ 1, x+ 1) ∀x ∈ R, b0(t) = t ∀t ∈ [0, 1],

gt(x) = −tx ∀t ∈ [0, 1], bk(t) =

{
k+1
k tư 1

k nếu t ∈ [ 1
k+1 , 1]

0 nếu t ∈ [0, 1
k+1 ].

Đặt p0 := (f0, b0), pk := (f0, bk) ∈ P := COR2
+
[R,R2] × C[T,R] với mọi

k ≥ 1. Ta thấy rằng pk → p0, C(p0) = [−1,+∞), S(p0) = {−1},
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C(pk) = [0,+∞) và S(pk) = {0} với mọi k ≥ 1. Xét điểm x0 := −1 ∈ S(p0).

Với mỗi ~ = (λ, γ) ∈ R2
+ với ||~||2 = 1, ta có ∂(~ ◦ f0)(x0) = λ + γ 6= {0}

và hơn nữa, {
〈∂(~ ◦ f0)(x0), z〉 < 0 nÕu z = −1
〈∂(~ ◦ f0)(x0), z〉 > 0 nÕu z = 1.

Vì thế, nếu x0 = −1 là nghiệm vô hướng hóa bởi cả ~ và ~̄, thì

〈∂(~ ◦ f0)(x0), z〉 · 〈∂(~̄ ◦ f0)(x0), z〉 > 0

với mọi z ∈ {−1, 1} và do đó, giả thiết (ii) được thỏa mãn. Nhận thấy rằng

điều kiện Slater không đúng cho p0 (giả thiết (i) bị vi phạm). Trên thực tế, S

không là giả-Lipschitz tại (p0, x
0).

Ví dụ 2.3.3. Lấy T = {1, 2, 3} và cho b0, bk ∈ C[T,R], f0, fk ∈

COR+[R2,R], k ≥ 1, gt : R2 → R, t ∈ T là các hàm lồi được định nghĩa

như sau.

f0(x) = x1 + 1 ∀x = (x1, x2) ∈ R2, b0(t) = 0 ∀t ∈ T,

fk(x) = x1 +1− 1

k3
x2 ∀x = (x1, x2) ∈ R2, bk(t) =

{
0 nÕu t ∈ {1, 3}
−1
k nÕu t = 2,

gt(x) =

−x1 + x2 + 1 nÕu t = 1
−x1 + 1 nÕu t = 2 ∀x = (x1, x2) ∈ R2.
−x1 − x2 + 1 nÕu t = 3

Đặt p0 := (f0, b0), pk := (fk, bk) ∈ P := COR+[R2,R] × C[T,R] với mọi

k ≥ 1. Khi đó pk → p0. Bằng cách tính toán trực tiếp ta thu được

C(p0) = {(x1, x2) ∈ R2 | 1 ≤ x1 < +∞,−x1 + 1 ≤ x2 ≤ x1 − 1},

S(p0) = {(1, 0)}. Đặt x0 := (1, 0) ∈ S(p0). Rõ ràng rằng x̂ := (2, 0) ∈ R2

thỏa mãn gt(x̂) < b0(t) với mọi t ∈ T . Do đó, giả thiết (i) của Định lý 2.2.1
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được thỏa mãn. Tuy nhiên, giả thiết (ii) bị vi phạm. Thật vậy, với bất kỳ

~ ∈ R+ := [0,+∞) và ~ = 1, ta có

∂(~ ◦ f0)(x0) = (1, 0) ∈ cone({−∂gt(x0) = (1, 0) | t = 2 ∈ Tp0(x
0)}).

Ta thấy rằng S không là giả-Lipschitz tại (p0, x
0). Thật vậy, chọn p̄k := (f0, bk),

ta có p̄k → p0 khi k →∞. Bằng cách tính toán trực tiếp ta thu được

C(p̄k) = C(pk) = {(x1, x2) ∈ R2 | 1+
1

k
≤ x1 < +∞,−x1+1 ≤ x2 ≤ x1−1},

S (p̄k) =

{(
1 +

1

k
, x2

)
| − 1

k
≤ x2 ≤

1

k

}
,S(pk) =

{(
1 +

1

k
,

1

k

)}
∀k ≥ 1.

Ngoài ra,

d(pk, p̄k) =
∞∑
r=1

1

2r

r
k3

1 + r
k3

≤ 1

k3

∞∑
r=1

r

2r
=:

l0
k3
, ở đây l0 :=

∞∑
r=1

r

2r
<∞.

LÊy x̄k := (1 + 1
k , 0) ∈ S(p̄k), ta cã

d(x̄k,S(pk)) =
1

k
>
l0
k2
≥ kd(pk, p̄k) ∀k > l0.

Vì vậy, S không là giả-Lipschitz tại (p0, x
0).

Kết luận của Chương 2

Các kết quả chính của chương này bao gồm:

- Các điều kiện đủ để cho ánh xạ nghiệm hữu hiệu của bài toán tối ưu véctơ

nửa vô hạn lồi là giả-Lipschitz trong Định lý 2.2.1.

- Các ví dụ 2.3.1, 2.3.2 và 2.3.3 (minh họa và phân tích kết quả chính).
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Chương 3

Đạo hàm trên-đồ-thị Clarke suy rộng
của hàm giá trị tối ưu trong tối ưu véctơ

Trong chương này chúng tôi sử dụng đạo hàm trên-đồ-thị Clarke suy rộng

được giới thiệu bởi Chen [8] để phân tích độ nhạy nghiệm.

Mục 3.1 được dành để giới thiệu một số khái niệm cơ bản và trình bày một

vài kết quả bổ trợ. Mục 3.2 đưa ra một số công thức để tính đạo hàm trên-đồ-thị

Clarke suy rộng của hàm giá trị tối ưu trong bài toán tối ưu véctơ không có

ràng buộc. Mục 3.3 thiết lập các công thức như ở trong Mục 3.2, nhưng cho

bài toán tối ưu véctơ có ràng buộc.

Các kết quả chính trình bày ở đây được lấy từ bài báo [16].

3.1 Các khái niệm cơ bản và kết quả bổ trợ

Trong chương này, trừ khi quy ước khác đi, ta vẫn sử dụng các khái niệm và

ký hiệu đã đưa ra trong các chương trước. Cho f : P ìX → Y là hàm véctơ

và C : P ⇒ X là ánh xạ đa trị. ở đây P,X và Y được giả sử là các không

gian Euclide hữu hạn chiều được trang bị với chuẩn || · ||. Cho K ⊂ Y là nón

lồi đóng nhọn. Nón K cảm sinh một quan hệ thứ tự bộ phận �K ở trên Y như
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sau:

y �K y′ ⇔ y′ − y ∈ K ∀y, y′ ∈ Y.

Xét bài toán tối ưu véctơ

minK
{
f(p, x) |x ∈ C(p)

}
(3.1.1)

phụ thuộc vào tham số p ∈ P.

Định nghĩa 3.1.1. Ta nói y ∈ A là điểm hữu hiệu của tập A ⊂ Y đối với nón

K nếu (y −K) ∩ A = {y}. Tập tất cả các điểm hữu hiệu của A đối với nón

K được ký hiệu bởi E(A|K). Quy ước, E(∅|K) := ∅.

Cho F : P ⇒ Y là ánh xạ đa trị được xác định bởi

F (p) := (f ◦ C)(p) := f(p, C(p)) = {f(p, x) |x ∈ C(p)}. (3.1.2)

Ta đặt

F(p) := E(F (p)|K), p ∈ P (3.1.3)

và gọi F : P ⇒ Y là hàm giá trị tối ưu của bài toán (3.1.1). Khi đó, với mỗi

p ∈ P, tập nghiệm hữu hiệu S(p) của bài toán (3.1.1) được xác định bởi

S(p) = {x ∈ C(p) | f(p, x) ∈ F(p)}.

Định nghĩa 3.1.2. Cho G : P ⇒ Y là ánh xạ đa trị.

(i) Ta nói rằng G là Lipschitz trên địa phương (locally upper Lipschitzian) tại

p̄ ∈ P nếu tồn tại U ∈ N (p̄) và số thực M > 0 sao cho

G(p) ⊂ G(p̄) +M ||p− p̄||BY ∀p ∈ U.

(ii) G được gọi là lồi nếu

αG(p) + (1− α)G(p′) ⊂ G(αp+ (1− α)p′) ∀p, p′ ∈ P, ∀α ∈ [0, 1].
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(iii) G được gọi là lồi theo nón K (hay K-lồi) nếu

αG(p) + (1− α)G(p′) ⊂ G(αp+ (1− α)p′) +K ∀p, p′ ∈ P, ∀α ∈ [0, 1].

Nhận xét 3.1.1. Ta biết rằng (chẳng hạn xem [50]) G là lồi khi và chỉ khi

gphG là một tập lồi trong P × Y. Theo [28, Lemma 14.8], G là K-lồi khi và

chỉ khi epiG là một tập lồi trong P × Y. ở đây

epiG := {(p, y) ∈ P × Y | p ∈ domG, y ∈ G(p) +K}

ký hiệu cho trên-đồ-thị của ánh xạ đa trị G.

Để cho gọn trong các phát biểu về sau, ta ký hiệu các giả thiết như sau:

(A) ánh xạ tập ràng buộc C ở trong (3.1.1) là lồi và hàm mục tiêu f ở

trong (3.1.1) là K-lồi;

(B) ánh xạ đa trị F ở trong (3.1.2) là K-lồi.

Ta có (xem [50, Proposition 2.1]), (A) kéo theo (B).

Định nghĩa 3.1.3. (Xem [2]) Cho Ω ⊂ Y và ȳ ∈ clΩ.

(i) Nón tiếp tuyến Bouligand (hay nón contingent) của Ω tại ȳ là được xác định

bởi công thức

TB(Ω; ȳ) := {v ∈ Y | ∃{tn} ⊂ (0,+∞), tn → 0,∃{vn} ⊂ Y, vn → v

víi ȳ + tnvn ∈ Ω ∀n ∈ N}.

(ii) Nón tiếp tuyến Clarke (hay nón tiếp tuyến làm tròn) của Ω tại ȳ được xác

định bởi công thức

TC(Ω; ȳ) := {v ∈ Y | ∀{ȳn} ⊂ Ω, ȳn → ȳ,∀{tn} ⊂ (0,+∞), tn → 0,

∃{vn} ⊂ Y, vn → v víi ȳn + tnvn ∈ Ω ∀n ∈ N}.
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Nhận xét 3.1.2. Ta đã biết rằng các nón tiếp tuyến ở trên là đóng và TC(Ω; ȳ)

là lồi. Hơn nữa, TC(Ω; ȳ) ⊂ TB(Ω; ȳ) và TC(Ω; ȳ) = TB(Ω; ȳ) khi Ω là tập

lồi (xem [2]).

Nón đối cực âm của nón tiếp tuyến Clarke TC(Ω; ȳ), được ký hiệu bởi

NC(ȳ; Ω), được gọi là nón pháp tuyến Clarke của Ω ⊂ Y tại ȳ,

NC(ȳ; Ω) := TC(Ω; ȳ)◦ = {v ∈ Y | 〈v, y〉 ≤ 0 ∀y ∈ TC(Ω; ȳ)}.

Khi Ω là tập lồi, NC(ȳ; Ω) trùng với nón pháp tuyến (theo nghĩa của giải tích

lồi) của Ω tại điểm đó và được xác định bởi công thức

N(ȳ; Ω) := {v ∈ Y | 〈v, y − ȳ〉 ≤ 0 ∀y ∈ Ω}.

Nón lùi xa của tập lồi khác rỗng Ω ⊂ Y được định nghĩa là tập

0+Ω := {y ∈ Y | Ω + y ⊂ Ω}.

Cho trước một tập Ω̃ ⊂ P × Y, ta định nghĩa phép chiếu tại u ∈ P bởi

ΠuΩ̃ := {y ∈ Y | (u, y) ∈ Ω̃}.

Định nghĩa 3.1.4. (Xem [8]) ChoG : P ⇒ Y là ánh xạ đa trị và (p̄, ȳ) ∈ gphG.

ánh xạ đa trị DCG(p̄, ȳ) : P ⇒ Y được gọi là đạo hàm trªn-®å-thÞ Clarke suy

rộng (generalized Clarke epiderivative) của G tại (p̄, ȳ) nếu

DCG(p̄, ȳ)(u) = E
(
ΠuT

C(epiG; (p̄, ȳ))|K
)
∀u ∈ P. (3.1.4)

Nhận xét 3.1.3. (Xem [8]) Từ định nghĩa ta thấy rằng ΠuT
C(epiG; (p̄, ȳ)) là

tập lồi đóng và

ΠuT
C(epiG; (p̄, ȳ)) = ΠuT

C(epiG; (p̄, ȳ)) +K. (3.1.5)
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Nếu nón tiếp tuyến Clarke của epiG tại (p̄, ȳ) ở trong (3.1.4) được thay

bởi nón tiếp tuyến Bouligand của epiG tại điểm tương ứng, thì ta thu được

khái niệm đạo hàm trên-đồ-thị tiếp liên suy rộng (generalized contingent

epiderivative) của G tại (p̄, ȳ). Khái niệm này được giới thiệu một cách độc

lập bởi Bednarczuk và Song [3] và bởi Chen và Jahn [10].

Từ [29, Corollary 1], [29, Theorem 6] và [10, Remark 1] suy ra rằng nếu

G := g : P → R là hàm lồi (liên tục) tại p̄ ∈ P, thì đạo hàm trªn-®å-thÞ Clarke

suy rộng, đạo hàm trên-đồ-thị tiếp liên suy rộng và đạo hàm theo hướng (theo

nghĩa cổ điển) trùng nhau. Như vậy có thể xem đạo hàm trên-đồ-thị Clarke suy

rộng và đạo hàm trên-đồ-thị tiếp liên suy rộng là sự mở rộng một cách tự nhiên

đạo hàm theo hướng (theo nghĩa cổ điển) của ánh xạ đơn trị sang trường hợp

đa trị. Người đọc quan tâm có thể tìm hiểu sâu thêm, ở trong [3,8,10], những

tính chất và một số áp dụng của hai đạo hàm này vào việc thiết lập các điều

kiện cần/đủ tối ưu cho bài toán tối ưu đa trị.

Định nghĩa 3.1.5. (Xem [3]) ánh xạ đa trị G : P ⇒ Y được gọi là compắc

theo hướng (directionally compact) tại (p̄, ȳ) ∈ gphG nếu với mỗi dãy tùy ý

{tn} ⊂ (0,+∞), tn → 0, {hn} ⊂ P, hn → h ∈ P , {yn} ⊂ Y thỏa mãn

ȳ + tnyn ∈ G(p̄+ tnhn) với mọi n kéo theo {yn} chứa một dãy con hội tô.

Một số điều kiện đủ đảm bảo tính compắc theo hướng của G tại một điểm

trên đồ thị của nó đã được đưa ra ở trong [3]. Sau đây, chúng ta đặc trưng tính

chất compắc theo hướng của một ánh xạ đa trị.

Mệnh đề 3.1.1. Cho ánh xạ đa trị G : P ⇒ Y và (p̄, ȳ) ∈ gphG. Khi đó, G

là comp¾c theo hướng tại (p̄, ȳ) khi và chỉ khi G là Lipschitz trên địa phương
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tại p̄ với G(p̄) = {ȳ}.

Chứng minh. Trước hết ta chứng minh điều kiện cần. Giả sử rằng G là

comp¾c theo hướng tại (p̄, ȳ). Nếu G không là Lipschitz trên địa phương tại p̄

với G(p̄) = {ȳ}, thì tồn tại các dãy {pn} ⊂ P và {yn} ⊂ Y sao cho

pn → p̄, yn ∈ G(pn), yn /∈ ȳ + n||pn − p̄||BY ∀n.

Lấy tùy ý tn ∈
(
0,min { 1

n ,
||yn−ȳ||

n }
)
nếu pn = p̄ và lấy tn = ||pn − p̄|| nếu

pn 6= p̄. Đặt hn = 0 nếu pn = p̄ và hn = pn−p̄
||pn−p̄|| nếu pn 6= p̄. Khi đó, ||yn−ȳ

tn
|| >

n→∞, tn → 0. Để ý rằng do {hn} ⊂ P và P là hữu hạn chiều nên {hn} có

một dãy con hội tụ {hnk
}. Ta cã ȳ+tnk

ynk
−ȳ

tnk
= ynk

∈ G(pnk
) = G(p̄+tnk

hnk
).

Suy ra G không là comp¾c theo hướng tại (p̄, ȳ). Mâu thuẫn.

Bây giờ ta chứng minh điều kiện đủ. Xét các dãy tùy ý {tn} ⊂

(0,+∞), tn → 0, {hn} ⊂ P, hn → h ∈ P , {yn} ⊂ Y thỏa mãn ȳ + tnyn ∈

G(p̄+ tnhn) với mọi n. Vì Y là hữu hạn chiều, nên để kết thúc chứng minh ta

chỉ cần chỉ ra rằng {yn} bị chặn. Do G là Lipschitz trên địa phương tại p̄ với

G(p̄) = {ȳ}, tồn tại U ∈ N (p̄) và M > 0 sao cho

G(p) ⊂ {ȳ}+M ||p− p̄||BY ∀p ∈ U.

Vì tn → 0 và hn → h, nên tồn tại n0 và M0 > 0 sao cho ||hn|| ≤ M0

và G(p̄ + tnhn) ⊂ {ȳ} + Mtn||hn||BY với mọi n ≥ n0. Điều này dẫn đến

||yn|| ≤MM0 với mọi n ≥ n0. 2

Định nghĩa 3.1.6. (Xem [46]) (i) Ta nói rằng tính chất trội đúng cho Ω ⊂ Y

nếu

Ω ⊂ E(Ω|K) +K.
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(ii) Ta nói rằng tính chất trội đúng cho G : P ⇒ Y ở xung quanh p̄ ∈ P nếu

tồn tại U ∈ N (p̄) sao cho

G(p) ⊂ E(G(p)|K) +K ∀p ∈ U.

Bổ đề 3.1.1. (Xem [46, Theorem 3.2.12]) Giả sử Ω ⊂ Y là tập lồi đóng khác

rỗng. Khi đó, tính chất trội đúng cho Ω khi và chỉ khi 0+Ω ∩ (−K) = {0}.

3.2 Trường hợp bài toán tối ưu véctơ không có ràng buộc

Mục này đưa ra một số công thức để tính đạo hàm trên-đồ-thị Clarke suy

rộng của hàm giá trị tối ưu F , được định nghĩa trong (3.1.3), cho bài toán tối

ưu véctơ không có ràng buộc. ở đây, bài toán tối ưu véctơ không có ràng buộc

được hiểu theo nghĩa: ánh xạ đa trị F ở trong công thức (3.1.3) là tùy ý (không

cần thiết phải có dạng (3.1.2)). Vì các công thức này được biểu diễn qua nón

tiếp tuyến Clarke của đồ thị của ánh xạ đa trị F , nên trước hết ta cần tính hoặc

ước lượng đạo hàm trên-đồ-thị Clarke suy rộng của F.

Mệnh đề 3.2.1. Cho giả thiết (B) được thỏa mãn và cho (p̄, ȳ) ∈ gphF. Ta có

DCF (p̄, ȳ)(u) ⊂ E
(
ΠuT

C(gphF ; (p̄, ȳ))|K
)
∀u ∈ P, (3.2.1)

và bao hàm thức ngược lại cũng đúng nếu

epiDCF (p̄, ȳ) = TC(epiF ; (p̄, ȳ)). (3.2.2)

Chứng minh. Trước hết ta chứng minh

DCF (p̄, ȳ)(u) ⊂ ΠuT
C(gphF ; (p̄, ȳ)) ∀u ∈ P. (3.2.3)
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Với mỗi u ∈ P và y ∈ DCF (p̄, ȳ)(u), ta cần chỉ ra rằng y ∈ ΠuT
C(gphF ; (p̄, ȳ)),

hay là, (u, y) ∈ TC(gphF ; (p̄, ȳ)). Lấy tùy ý các dãy {(ūn, ȳn)} ⊂ gphF,

(ūn, ȳn) → (p̄, ȳ) vµ {tn} ⊂ (0,+∞), tn → 0. Do (u, y) ∈ TC(epiF ; (p̄, ȳ))

và gphF ⊂ epiF, tồn tại dãy {(un, yn)} ⊂ P × Y thỏa mãn (un, yn)→ (u, y)

và ȳn+ tnyn ∈ F (ūn+ tnun) +K với mọi n. Do đó, tồn tại {kn} ⊂ K sao cho

ȳn + tnyn − kn ∈ F (ūn + tnun) ∀n.

Một cách tương đương,

ȳn + tn

(
yn −

kn
tn

)
∈ F (ūn + tnun) ∀n. (3.2.4)

Do kn ∈ K và Y là không gian hữu hạn chiều, tồn tại αn ≥ 0 và bn ∈ K với

||bn|| = 1 sao cho kn = αnbn với mọi n. Khi đó, kn

tn
= bn

αn

tn
và lim

n→∞
kn

tn
= 0 nếu

và chỉ nếu lim
n→∞

αn

tn
= 0. Ta khẳng định rằng lim

n→∞
αn

tn
= 0 và do đó, lim

n→∞
kn

tn
= 0.

Thật vậy, nếu khẳng định là sai, thì bằng cách lấy một dãy con nếu cần, ta có

thể giả sử rằng lim
n→∞

bn = b với ||b|| = 1 và tồn tại ε > 0 sao cho αn

tn
≥ ε với

mọi n. Đặt k̄n := εtn
αn
kn ∈ K. Khi đó, k̄n �K kn và

ȳn + tnyn − k̄n ∈ F (ūn + tnun) +K ∀n. (3.2.5)

Tõ k̄n

tn
= εbn với mọi n suy ra lim

n→∞
k̄n

tn
= εb. Do đó,

lim
n→∞

(
yn −

k̄n
tn

)
= y − εb.

Viết lại (3.2.5) như sau:

ȳ + tn

(
ȳn − ȳ
tn

+ yn −
k̄n
tn

)
∈ F

(
p̄+ tn

( ūn − p̄
tn

+ un

))
+K ∀n.

Do (ūn, ȳn) → (p̄, ȳ), ta có thể chọn một dãy con {ȳ′n} của {ȳn} và một dãy
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con {ū′n} cña {ūn} sao cho

lim
n→∞

ȳ′n − ȳ
tn

= 0 và lim
n→∞

ū′n − p̄
tn

= 0.

Ta nhận được

ȳ + tn

(
ȳ′n − ȳ
tn

+ yn −
k̄n
tn

)
∈ F

(
p̄+ tn

( ū′n − p̄
tn

+ un

))
+K ∀n.

Do đó, (u, y − εb) ∈ TB(epiF ; (p̄, ȳ)). Vì epiF là lồi, nên ta có (u, y − εb) ∈

TC(epiF ; (p̄, ȳ)). Vì vậy,

y − εb ∈ ΠuT
C(epiF ; (p̄, ȳ)). (3.2.6)

Do y − εb �K y và y − εb 6= y, (3.2.6) mâu thuẫn với

y ∈ E
(
ΠuT

C(epiF ; (p̄, ȳ))|K
)
.

Do đó, khẳng định ở trên là đúng, có nghĩa là lim
n→∞

kn

tn
= 0. Để ý đến (3.2.4),

ta có (u, y) ∈ TC(gphF ; (p̄, ȳ)). Vì vậy, (3.2.3) nghiệm đúng.

Bây giờ ta chỉ ra rằng, với mỗi u ∈ P,

ΠuT
C(gphF ; (p̄, ȳ)) +K ⊂ ΠuT

C(epiF ; (p̄, ȳ)). (3.2.7)

Lấy tùy ý y ∈ ΠuT
C(gphF ; (p̄, ȳ)) và k ∈ K. Từ bao hàm thức

TC(gphF ; (p̄, ȳ)) ⊂ TB(gphF ; (p̄, ȳ))

suy ra y ∈ ΠuT
B(gphF ; (p̄, ȳ)). Do đó, tồn tại các dãy {(un, yn)} ⊂ P × Y,

(un, yn)→ (u, y) và {tn} ⊂ (0,+∞), tn → 0 sao cho

ȳ + tnyn ∈ F (p̄+ tnun) ∀n.

Đặt ȳn := yn + k với mọi n. Khi đó, (un, ȳn)→ (u, y + k) và

ȳ + tnȳn = ȳ + tnyn + tnk ∈ F (p̄+ tnun) +K ∀n.
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Điều này cùng với tính lồi của tập epiF kéo theo

(u, y + k) ∈ TB(epiF ; (p̄, ȳ)) = TC(epiF ; (p̄, ȳ)).

Suy ra y + k ∈ ΠuT
C(epiF ; (p̄, ȳ)) và do đó, (3.2.7) được thiết lập. Kết hợp

(3.2.3) với (3.2.7) đưa đến

DCF (p̄, ȳ)(u) ⊂ ΠuT
C(gphF ; (p̄, ȳ)) ⊂ ΠuT

C(epiF ; (p̄, ȳ)).

Vậy (3.2.1) nghiệm đúng.

Nếu epiDCF (p̄, ȳ) = TC(epiF ; (p̄, ȳ)), thì từ (3.2.7) suy ra

ΠuT
C(gphF ; (p̄, ȳ))+K ⊂ ΠuT

C(epiF ; (p̄, ȳ)) = DCF (p̄, ȳ)(u)+K ∀u ∈ P.

Kết hợp điều này với (3.2.1) dẫn đến

E
(
ΠuT

C(gphF ; (p̄, ȳ))|K
)

+K ⊂ DCF (p̄, ȳ)(u) +K

⊂ E
(
ΠuT

C(gphF ; (p̄, ȳ))|K
)

+K ∀u ∈ P.

Do đó,

E
(
ΠuT

C(gphF ; (p̄, ȳ))|K
)
⊂ DCF (p̄, ȳ)(u) ∀u ∈ P.

Chứng minh kết thúc. 2

Để hiểu rõ thêm điều kiện (3.2.2), sau đây ta đưa ra một điều kiện đủ cho

đẳng thức này nghiệm đúng.

Mệnh đề 3.2.2. Cho (p̄, ȳ) ∈ gphF.NÕuDCF (p̄, ȳ)(0) 6= ∅, thì (3.2.2) nghiệm

đúng.

Chứng minh. Lấy tùy ý u ∈ P sao cho ΠuT
C(epiF ; (p̄, ȳ)) 6= ∅. Vì

ΠuT
C(epiF ; (p̄, ȳ)) = {y ∈ Y | (u, y) ∈ TC(epiF ; (p̄, ȳ))}
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là một tập lồi đóng, nên theo định nghĩa nón lùi xa ta có

0+ΠuT
C(epiF ; (p̄, ȳ)) = {y ∈ Y | (0, y) ∈ TC(epiF ; (p̄, ȳ))}

= Π0T
C(epiF ; (p̄, ȳ)).

Nhận thấy rằng

0 ∈ DCF (p̄, ȳ)(0). (3.2.8)

Thật vậy, giả sử ngược lại, 0 /∈ DCF (p̄, ȳ)(0). Khi đó, tồn tại k ∈ K \ {0} sao

cho −k ∈ Π0T
C(epiF ; (p̄, ȳ)). Do Π0T

C(epiF ; (p̄, ȳ)) là một nón lồi đóng, ta

cã

y − k ∈ Π0T
C(epiF ; (p̄, ȳ)) ∀y ∈ Π0T

C(epiF ; (p̄, ȳ)).

Suy ra

y /∈ E
(
Π0T

C(epiF ; (p̄, ȳ))|K
)
∀y ∈ Π0T

C(epiF ; (p̄, ȳ)).

Do đó, DCF (p̄, ȳ)(0) = ∅, mâu thuẫn với giả thiết. Vì vậy, (3.2.8) nghiệm

đúng. Từ đó suy ra

(−K) ∩ Π0T
C(epiF ; (p̄, ȳ)) = {0}.

Một cách tương đương,

(−K) ∩ 0+ΠuT
C(epiF ; (p̄, ȳ)) = {0}.

Theo Bổ đề 3.1.1, tính chất trội đúng cho ΠuT
C(epiF ; (p̄, ȳ)), có nghĩa là

ΠuT
C(epiF ; (p̄, ȳ)) ⊂ DCF (p̄, ȳ)(u) +K. (3.2.9)

Tõ (3.1.5) suy ra

DCF (p̄, ȳ)(u) +K ⊂ ΠuT
C(epiF ; (p̄, ȳ)) +K = ΠuT

C(epiF ; (p̄, ȳ)).
(3.2.10)
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Kết hợp (3.2.9) với (3.2.10) đưa đến ΠuT
C(epiF ; (p̄, ȳ)) = DCF (p̄, ȳ)(u)+K.

Vì vậy, (3.2.2) nghiệm đúng. 2

Bây giờ, ta phát biểu và chứng minh kết quả chính của mục này.

Định lý 3.2.1. Cho giả thiết (B) được thỏa mãn và cho (p̄, ȳ) ∈ gphF . Giả sử

rằng tính chất trội đúng cho F ở xung quanh p̄. Ta có

DCF(p̄, ȳ)(u) ⊂ E
(
ΠuT

C(gphF ; (p̄, ȳ))|K
)
∀u ∈ P.

Bao hàm thức ngược lại cũng đúng nếu (3.2.2) được thỏa mãn.

Chứng minh. Do F(p) ⊂ F (p) với mọi p ∈ P và do tính chất trội đúng cho

F ở xung quanh p̄ ∈ P, tồn tại U ∈ N (p̄) sao cho

F(p) +K = F (p) +K ∀p ∈ U.

Vì vậy,

TC(epiF ; (p̄, ȳ)) = TC(epiF ; (p̄, ȳ)).

Điều này kéo theo, với mỗi u ∈ P,

ΠuT
C(epiF ; (p̄, ȳ)) = ΠuT

C(epiF ; (p̄, ȳ)).

Do đó, DCF(p̄, ȳ)(u) = DCF (p̄, ȳ)(u). Để kết thúc chứng minh, chỉ cần áp

dụng Mệnh đề 3.2.1. 2

Như một hệ quả trực tiếp của Định lý 3.2.1 và Mệnh đề 3.2.2, ta có kết quả

sau đây.

Hệ quả 3.2.1. Cho giả thiết (B) được thỏa mãn và cho (p̄, ȳ) ∈ gphF . Giả sử

rằng tính chất trội đúng cho F ở xung quanh p̄. Nếu DCF (p̄, ȳ)(0) 6= ∅, thì

DCF(p̄, ȳ)(u) = E
(
ΠuT

C(gphF ; (p̄, ȳ))|K
)
∀u ∈ P.
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3.3 Trường hợp bài toán tối ưu véctơ có ràng buộc

Mục này được dành để trình bày một số công thức tính đạo hàm trên-đồ-thị

Clarke suy rộng của hàm giá trị tối ưu F , được định nghĩa ở trong (3.1.3), cho

bài toán tối ưu véctơ có ràng buộc. Cụ thể hơn, ta xét bài toán (3.1.1) với ánh

xạ tập ràng buộc C : P ⇒ X. Vì các công thức này được biểu diễn qua hàm

mục tiêu f , ánh xạ tập ràng buộc C và ánh xạ đa trị F , được định nghĩa ở trong

(3.1.2), nên trước hết ta cần thiết lập một số kết quả bổ trợ mô tả mối liên hệ

giữa f, C và F . Ta định nghĩa ánh xạ C̃ : P × Y ⇒ X như sau:

C̃(p, y) = {x ∈ C(p) | y − f(p, x) ∈ K}. (3.3.1)

Mệnh đề 3.3.1. Cho p̄ ∈ P và x̄ ∈ C(p̄). Giả sử rằng f là khả vi FrÐchet tại

(p̄, x̄) với đạo hàm ∇f(p̄, x̄). Nếu giả thiết (B) được thỏa mãn, thì

{∇f(p̄, x̄)(p, x) | (p, x) ∈ TC(gphC; (p̄, x̄))}+K ⊂ ΠpT
C(epiF ; (p̄, ȳ))

(3.3.2)

với mọi p ∈ P, ở đó ȳ := f(p̄, x̄). Hơn nữa, nếu giả thiết (B) được thay bởi

giả thiết (A) và ánh xạ C̃ ở trong (3.3.1) là comp¾c theo hướng tại ((p̄, ȳ), x̄),

thì bao hàm thức ngược lại của (3.3.2) nghiệm đúng, có nghĩa là

{∇f(p̄, x̄)(p, x) | (p, x) ∈ TC(gphC; (p̄, x̄))}+K = ΠpT
C(epiF ; (p̄, ȳ))

(3.3.3)

với mọi p ∈ P.

Chứng minh. Trước hết ta chỉ ra rằng

{∇f(p̄, x̄)(p, x) | (p, x) ∈ TC(gphC; (p̄, x̄))} ⊂ ΠpT
B(gphF ; (p̄, ȳ))

(3.3.4)
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với mọi p ∈ P. Lấy (p, x) ∈ TC(gphC; (p̄, x̄)). Suy ra (p, x) ∈ TB(gphC; (p̄, x̄)).

Khi đó, tồn tại các dãy {tn} ⊂ (0,+∞) và {(pn, xn)} ⊂ P × X sao cho

tn → 0, (pn, xn)→ (p, x) và x̄+ tnxn ∈ C(p̄+ tnpn) với mọi n. Ta có

f(p̄+ tnpn, x̄+ tnxn) ∈ F (p̄+ tnpn) ∀n.

Một cách tương đương,

ȳ + tn
f(p̄+ tnpn, x̄+ tnxn)− f(p̄, x̄)

tn
∈ F (p̄+ tnpn) ∀n.

Vì f là khả vi FrÐchet tại (p̄, x̄), nên ta có

lim
n→∞

f(p̄+ tnpn, x̄+ tnxn)− f(p̄, x̄)

tn
= ∇f(p̄, x̄)(p, x).

Do đó, (p,∇f(p̄, x̄)(p, x)) ∈ TB(gphF ; (p̄, ȳ)). Vì vậy, (3.3.4) được thiết lập.

Tiếp theo ta chứng minh (3.3.2). Lấy tùy ý (p, x) ∈ TC(gphC; (p̄, x̄)) và

k ∈ K. Do (3.3.4), (p,∇f(p̄, x̄)(p, x)) ∈ TB(gphF ; (p̄, ȳ)). Vì thế, tồn tại các

dãy {tn} ⊂ (0,+∞) và {(pn, yn)} ⊂ P × Y thỏa mãn tn → 0, (pn, yn) →

(p,∇f(p̄, x̄)(p, x)) vµ

ȳ + tnyn ∈ F (p̄+ tnpn) ∀n.

Với mỗi n = 1, 2, ..., đặt ȳn := yn + k. Khi đó lim
n→∞

ȳn = ∇f(p̄, x̄)(p, x) + k

và

ȳ + tnȳn = ȳ + tnyn + tnk ∈ F (p̄+ tnpn) +K ∀n.

Do đó, (p,∇f(p̄, x̄)(p, x) + k) ∈ TB(epiF ; (p̄, ȳ)). Vì epiF là lồi, nên ta có

(p,∇f(p̄, x̄)(p, x) + k) ∈ TC(epiF ; (p̄, ȳ)). Vì vậy, (3.3.2) nghiệm đúng.

Bây giờ, ta chứng minh (3.3.3). Với mỗi p ∈ P, lấy tùy ý y ∈

ΠpT
C(epiF ; (p̄, ȳ)), có nghĩa là (p, y) ∈ TC(epiF ; (p̄, ȳ)). Suy ra (p, y) ∈
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TB(epiF ; (p̄, ȳ)). Khi đó, tồn tại các dãy {tn} ⊂ (0,+∞) và {(pn, yn)} ⊂

P × Y thỏa mãn tn → 0, (pn, yn)→ (p, y) và

ȳ + tnyn ∈ F (p̄+ tnpn) +K ∀n.

Do đó, tồn tại {xn} ⊂ C(p̄+ tnpn) và {kn} ⊂ K sao cho

ȳ + tnyn = f(p̄+ tnpn, xn) + kn ∀n. (3.3.5)

§Æt x̂n := xn−x̄
tn

. Ta có xn = x̄+ tnx̂n ∈ C̃(p̄+ tnpn, ȳ + tnyn) với mọi n. Do

C̃ là comp¾c theo hướng tại ((p̄, ȳ), x̄), không mất tính tổng quát, ta có thể giả

sử rằng {x̂n} hội tô đến x̂ ∈ X. Vì vậy, (p, x̂) ∈ TB(gphC; (p̄, x̄)). Do C là

lồi, ta có (p, x̂) ∈ TC(gphC; (p̄, x̄)). Từ (3.3.5) suy ra

yn −
f(p̄+ tnpn, x̄+ tnx̂n)− f(p̄, x̄)

tn
=
kn
tn
∈ K ∀n.

Vì K đóng, nên ta có y−∇f(p̄, x̄)(p, x̂) ∈ K. Do đó, y ∈ ∇f(p̄, x̄)(p, x̂) +K

và (3.3.3) được thiết lập. 2

Nhận xét 3.3.1. Quan sát chứng minh của Mệnh đề 3.3.1, ta thấy rằng tính

comp¾c theo hướng của C tại (p̄, x̄) kéo theo tính chất tương ứng của C̃ tại

((p̄, ȳ), x̄). Do đó, kết luận của Mệnh đề 3.3.1 vẫn còn hiệu lực nếu giả thiết

C̃ là comp¾c theo hướng tại ((p̄, ȳ), x̄) được thay bởi điều kiện C có tính chất

tương ứng tại (p̄, x̄).

Từ Mệnh đề 3.1.1, Mệnh đề 3.3.1 và Nhận xét 3.3.1 ta có hệ quả sau đây.

Hệ quả 3.3.1. Cho giả thiết (A) được thỏa mãn và cho p̄ ∈ P, x̄ ∈ C(p̄). Giả

sử rằng f là khả vi FrÐchet tại (p̄, x̄). Nếu một trong các đòi hỏi sau đây được

thực hiện, thì (3.3.3) nghiệm đúng.

(i) C là Lipschitz trên địa phương tại p̄ với C(p̄) = {x̄}.
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(ii) C̃ ở trong (3.3.1) là Lipschitz trên địa phương tại (p̄, ȳ) với C̃(p̄, ȳ) =

{x̄}, ở đó ȳ := f(p̄, x̄).

Kết quả tiếp theo cho ta thêm một điều kiện đủ để có đẳng thức (3.3.3). Điều

kiện này dựa trên tính gi¶-Lipschitz tại một điểm trên đồ thị của ánh xạ C̃. Mét

số tiêu chuẩn cho tính gi¶-Lipschitz của C̃ đã được Song và Wan [47] đưa ra.

Tính gi¶-Lipschitz của một số ánh xạ tổng quát hơn C̃ đã được Rockafellar [45]

khảo sát.

Mệnh đề 3.3.2. Cho giả thiết (A) được thỏa mãn và cho p̄ ∈ P, x̄ ∈ C(p̄).

Đặt ȳ := f(p̄, x̄). Giả sử rằng f là khả vi FrÐchet tại (p̄, x̄). Nếu C̃ ở trong

(3.3.1) là gi¶-Lipschitz tại ((p̄, ȳ), x̄), thì (3.3.3) nghiệm đúng.

Chứng minh. Theo Mệnh đề 3.3.1, để kết thúc chứng minh ta chỉ cần chỉ ra

rằng

ΠpT
C(epiF ; (p̄, ȳ)) ⊂ {∇f(p̄, x̄)(p, x) | (p, x) ∈ TC(gphC; (p̄, x̄))}+K

(3.3.6)

với mọi p ∈ P. Với mỗi p ∈ P, lấy tùy ý y ∈ ΠpT
C(epiF ; (p̄, ȳ)), cã

nghĩa là (p, y) ∈ TC(epiF ; (p̄, ȳ)). Suy ra (p, y) ∈ TB(epiF ; (p̄, ȳ)). Khi

đó, tồn tại các dãy {tn} ⊂ (0,+∞) và {(pn, yn)} ⊂ P × Y thỏa mãn

tn → 0, (pn, yn)→ (p, y) và

ȳ + tnyn ∈ F (p̄+ tnpn) +K ∀n.

Do C̃ là gi¶-Lipschitz tại ((p̄, ȳ), x̄), tồn tại U1 ∈ N (p̄), U2 ∈ N (ȳ), V ∈ N (x̄)

và M > 0 sao cho

C̃(p1, y1) ∩ V ⊂C̃(p2, y2) +M(||p1 − p2||2 + ||y1 − y2||2)
1
2BX ,

∀p1, p2 ∈ U1, ∀y1, y2 ∈ U2. (3.3.7)
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Chọn δ > 0 thỏa mãn p̄+ δBP ⊂ U1, ȳ + δBY ⊂ U2. Từ (3.3.7) suy ra

x̄ ∈C̃(p̄, ȳ) ∩ V ⊂ C̃(p̄+ tp′, ȳ + ty′) +Mt(||p′||2 + ||y′||2)
1
2BX ,

∀t ∈ (0, δ), ∀p′ ∈ P, ||tp′|| ≤ δ, ∀y′ ∈ Y, ||ty′|| ≤ δ. (3.3.8)

Do tn → 0 và (pn, yn) → (p, y), không mất tính tổng quát, ta có thể giả sử

rằng tồn tạiM1 > 0 sao cho (||pn||2 + ||yn||2)
1
2 ≤M1 và tn ∈ (0, δ), ||tnpn|| ≤

δ, ||tnyn|| ≤ δ với mọi n.V× thế, do (3.3.8), tồn tại {xn} ⊂ C̃(p̄+tnpn, ȳ+tnyn)

sao cho ||x̄−xn|| ≤MM1tn với mọi n. Đặt x̂n := xn−x̄
tn

. Khi đó ||x̂n|| ≤MM1

với mọi n, và

xn = x̄+ tnx̂n ∈ C̃(p̄+ tnpn, ȳ + tnyn) ∀n. (3.3.9)

Do X là hữu hạn chiều, bằng cách lấy một dãy con nếu cần, ta có thể giả sử

rằng {x̂n} hội tô đến x̂ ∈ X. Điều này cùng với các bao hàm thức

x̄+ tnx̂n ∈ C̃(p̄+ tnpn, ȳ + tnyn) ⊂ C(p̄+ tnpn) ∀n

kéo theo (p, x̂) ∈ TB(gphC; (p̄, x̄)). Suy ra (p, x̂) ∈ TC(gphC; (p̄, x̄)), bởi vì

C là lồi. Do (3.3.9), ta có

ȳ + tnyn − f(p̄+ tnpn, xn) ∈ K ∀n.

Một cách tương đương,

yn −
f(p̄+ tnpn, x̄+ tnx̂n)− f(p̄, x̄)

tn
∈ K ∀n.

V×K đóng, nên suy ra y−∇f(p̄, x̄)(p, x̂) ∈ K. Do đó, y ∈ ∇f(p̄, x̄)(p, x̂)+K

và (3.3.6) được thiết lập. 2

Kết quả chính đầu tiên trong mục này được phát biểu như sau.
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Định lý 3.3.1. Cho p̄ ∈ P và cho x̄ ∈ C(p̄) sao cho ȳ := f(p̄, x̄) ∈ F(p̄). Giả

sử rằng tính chất trội đúng cho F ở xung quanh p̄ và f là khả vi FrÐchet tại

(p̄, x̄) với đạo hàm ∇f(p̄, x̄). Nếu (3.3.3) nghiệm đúng, thì

DCF(p̄, ȳ)(p) = E
(
{∇f(p̄, x̄)(p, x) | (p, x) ∈ TC(gphC; (p̄, x̄))}|K

)
∀p ∈ P.

Chứng minh. Do F(u) ⊂ F (u) với mọi u ∈ P, và do tính chất trội đúng cho

F ở xung quanh p̄, tồn tại U ∈ N (p̄) sao cho

F(u) +K = F (u) +K ∀u ∈ U.

Do ®ã, TC(epiF ; (p̄, ȳ)) = TC(epiF ; (p̄, ȳ)). Suy ra

ΠpT
C(epiF ; (p̄, ȳ)) = ΠpT

C(epiF ; (p̄, ȳ)) ∀p ∈ P.

Kết hợp điều này với (3.3.3), ta nhận được kết quả mong muốn. 2

Tiếp theo ta sẽ thiết lập sự áp dụng của Định lý 3.3.1 vào bài toán tối ưu

véctơ nửa vô hạn. Xét bài toán (3.1.1) với ánh xạ tập ràng buộc C : P ⇒ X

được định nghĩa bởi

C(p) := {x ∈ X | gt(p, x) ≤ 0 ∀t ∈ T}, (3.3.10)

ở đó T là tập chỉ số bất kỳ và với mỗi t ∈ T, gt : P ìX → R := R ∪ {±∞}

là hàm lồi chính thường nửa liên tục dưới.

Ký hiệu bởi R(T )
+ là họ tất cả các hàm λ : T → R lấy giá trị λt dương

chỉ tại hữu hạn điểm của T, và bằng 0 tại các điểm khác. Trong mối liên

hệ với (3.3.10), ta sử dụng tập các nhân tử ràng buộc hoạt (active constraint

multipliers) được định nghĩa bởi

A(p̄, x̄) := {λ ∈ R(T )
+ |λtgt(p̄, x̄) = 0 ∀t ∈ T}.
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Cho hàm số ϕ : X → R. Trên-đồ-thị của hàm ϕ được định nghĩa là tập

epiϕ := {(x, µ) ∈ X × R | µ ≥ ϕ(x)}.

Hàm liên hợp ϕ∗ : X → R của hàm ϕ được định nghĩa bởi

ϕ∗(v) := sup {〈v, x〉 − ϕ(x) | x ∈ X} ∀v ∈ X.

Định nghĩa 3.3.1. (Xem [19]) Ta nói rằng điều kiện Farkas-Minkowski (FM)

đúng cho hệ ràng buộc (3.3.10) nếu tập

cone

(⋃
t∈T

epig∗t

)
đóng ở trong P ìX × R. (3.3.11)

Nhận xét 3.3.2. (Xem [19, Corollary 3.6]) Cho (p̄, x̄) ∈ gphC. Nếu điều kiện

(FM) đúng cho hệ (3.3.10), thì ta có

N
(
(p̄, x̄); gphC

)
=

⋃
λ∈A(p̄,x̄)

[∑
t∈T

λt∂gt(p̄, x̄)
]
,

ở đây ký hiệu ∂ được dùng để chỉ dưới vi phân theo nghĩa giải tích lồi (xem

lại định nghĩa ở trong Mục 2.1 của Chương 2).

Để hiểu rõ hơn điều kiện chính quy ở trên, ta nhắc lại (xem [19]) điều kiện

Slater. Ta nói rằng điều kiện Slater (S) đúng cho hệ (3.3.10) nếu như:

(a) Tập chỉ số T là một tập con compắc của một không gian hữu hạn chiều;

(b) Họ các ràng buộc gt(p, x) là liên tục theo các biến (t, p, x) ở trên

T × P ×X;

(c) Tồn tại (p0, x0) ∈ P ×X sao cho gt(p0, x0) < 0 với mọi t ∈ T.

Theo [19, Theorem 4.5], nếu gphC bị chặn, thì điều kiện (S) đúng cho

hệ (3.3.10) kéo theo điều kiện (FM) đúng cho hệ tương ứng. Hơn nữa, [19,
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Example 4.6] chỉ ra rằng tồn tại một hệ ràng buộc mà điều kiện (FM) đúng

cho nó, trong khi đó điều kiện (S) bị vi phạm.

Dưới đây, chúng ta sẽ thiết lập các công thức để tính đạo hàm trên-đồ-thị

Clarke suy rộng của hàm giá trị tối ưu F trong bài toán tối ưu véctơ nửa vô hạn.

Nhưng trước hết ta cần đưa ra một tiêu chuẩn để tính nón tiếp tuyến Clarke của

đồ thị ánh xạ tập ràng buộc C tại một điểm cho trước.

Mệnh đề 3.3.3. Cho (p̄, x̄) ∈ gphC. Giả sử điều kiện (FM) đúng cho hệ

(3.3.10). Khi đó,

TC
(
gphC; (p̄, x̄)

)
={

(p, x) ∈ P ×X
∣∣∑
t∈T

λt∂gt(p̄, x̄)(p, x) ≤ 0 ∀λ ∈ A(p̄, x̄)
}
. (3.3.12)

Chứng minh. Theo giả thiết, tập hợp

gphC =
{

(p, x) ∈ P ×X | gt(p, x) ≤ 0 ∀t ∈ T
}

là lồi. Do đó, từ Nhận xét 3.3.2 suy ra rằng

NC
(
(p̄, x̄); gphC

)
= N

(
(p̄, x̄); gphC

)
=

⋃
λ∈A(p̄,x̄)

[∑
t∈T

λt∂gt(p̄, x̄)
]
.

(3.3.13)

VÌ TC
(
gphC; (p̄, x̄)

)
là tập đóng, nên ta có

TC
(
gphC; (p̄, x̄)

)
=
(
TC
(
gphC; (p̄, x̄)

)◦)◦
= NC

(
(p̄, x̄); gphC

)◦
.

Kết hợp điều này với (3.3.13) đưa đến (3.3.12). Chứng minh kết thúc. 2

Định lý 3.3.2. Cho p̄ ∈ P và cho x̄ ∈ C(p̄) sao cho ȳ := f(p̄, x̄) ∈ F(p̄). Giả

sử rằng tính chất trội đúng cho F ở xung quanh p̄, hàm mục tiêu f là khả vi
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FrÐchet tại (p̄, x̄), và điều kiện (FM) đúng cho hệ (3.3.10). Nếu

{
∇f(p̄, x̄)(p, x)

∣∣ (p, x) ∈P ×X,
∑
t∈T

λt∂gt(p̄, x̄)(p, x) ≤ 0,∀λ ∈ A(p̄, x̄)
}

+K = ΠpT
C(epiF ; (p̄, ȳ)) ∀p ∈ P, (3.3.14)

thì, với mỗi p ∈ P ,

DCF(p̄, ȳ)(p) = E
({
∇f(p̄, x̄)(p, x) | (p, x) ∈ P ×X,∑
t∈T

λt∂gt(p̄, x̄)(p, x) ≤ 0 ∀λ ∈ A(p̄, x̄)
}∣∣K).

Chứng minh. Suy trực tiếp từ Định lý 3.3.1 và Mệnh đề 3.3.3. 2

Cuối cùng ở trong mục này ta hãy xét một ví dụ minh họa sự áp dụng các

kết quả chính của chương này vào một bài toán cụ thể.

Ví dụ 3.3.1. Lấy T = [0, 1], P = R, X = Y = R2, K = R2
+. Cho

f : R × R2 → R2 là hàm vÐct¬ và gt : R × R2 → R, t ∈ T là các hàm

số được xác định như sau.

f(p, x) = (p, 0) + (x1, x2) ∀x = (x1, x2) ∈ R2 ∀p ∈ R,

gt(p, x) = tp− tx1 − (1− t)x2 ∀x = (x1, x2) ∈ R2 ∀p ∈ R.

Xét bài toán (3.1.1) với ánh xạ tập ràng buộc C ở trong (3.3.10). Bằng cách

tính toán trực tiếp ta thu được

C(p) = {(x1, x2) ∈ R2 | x1 ≥ p, x2 ≥ 0},

F (p) = {y = (y1, y2) ∈ R2 | y1 ≥ 2p, y2 ≥ 0} ∀p ∈ P.

Vì vậy, ta thấy rằng tính chất trội đúng cho F tại mọi điểm p ∈ P. Đặc biệt
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hơn, với p̄ := 0,

C(p̄) = {(x1, x2) ∈ R2 |x1 ≥ 0, x2 ≥ 0},

F (p̄) = {(y1, y2) ∈ R2 | y1 ≥ 0, y2 ≥ 0}.

Do đó, x̄ := (0, 0) ∈ C(p̄) và ȳ := f(p̄, x̄) = (0, 0) ∈ F(p̄). Với mỗi t ∈ T,

x = (x1, x2) ∈ R2, p ∈ R, ta cã

g∗t (p, x) =

{
0, nếu (p, x) = (t,−t, tư 1)
+∞, nếu (p, x) 6= (t,−t, tư 1),

epig∗t = {t} × {−t} × {t− 1} × R+.

Suy ra cone
(⋃

t∈T epig∗t

)
= R+ × R2

− × R+ đóng ở trong R4. Theo Mệnh

đề 3.3.3,

TC
(
gphC; (p̄, x̄)

)
=
{

(p, x) ∈ R× R2 | tp− tx1 − (1− t)x2 ≤ 0 ∀t ∈ T
}
.

Do đó,

{∇f(p̄, x̄)(p, x) | (p, x) ∈ TC(gphC; (p̄, x̄))}+ R2
+

= {(y1, y2) ∈ R2 | y1 ≥ 2p, y2 ≥ 0} ∀p ∈ P.

Ta cã

TC(epiF ; (p̄, ȳ)) = {(p, y) ∈ R× R2 | y1 ≥ 2p, y2 ≥ 0} ∀p ∈ P.

Vì vậy, (3.3.14) nghiệm đúng. áp dụng Định lý 3.3.2, ta thu được

DCF(p̄, ȳ)(p) = {(2p, 0)} ∀p ∈ R.

Kết luận của Chương 3

Các kết quả chính của chương này bao gồm:
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- Một số công thức để tính đạo hàm trên-đồ-thị Clarke suy rộng của hàm giá

trị tối ưu F trong bài toán tối ưu véctơ không có ràng buộc (Định lý 3.2.1 và

Hệ quả 3.2.1).

- Công thức tính đạo hàm trên-đồ-thị Clarke suy rộng của hàm giá trị tối ưu

F trong bài toán tối ưu véctơ có ràng buộc tổng quát (Định lý 3.3.1).

- Công thức tính đạo hàm trên-đồ-thị Clarke suy rộng của hàm giá trị tối ưu

F trong bài toán tối ưu véctơ nửa vô hạn (Định lý 3.3.2).
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Chương 4

Đối đạo hàm Fréchet của hàm giá trị tối
ưu trong tối ưu véctơ

Chương này nghiên cứu độ nhạy nghiệm bằng cách sử dụng đối đạo hàm

FrÐchet.

Mục 4.1 được dành để giới thiệu một số khái niệm cơ bản và trình bày một

vài kết quả bổ trợ. Mục 4.2 thiết lập một số công thức để tính đối đạo hàm

Fréchet của hàm giá trị tối ưu trong bài toán tối ưu véctơ có ràng buộc được

xác định bởi một ánh xạ đa trị. Mục 4.3 triển khai các công thức như ở trong

Mục 4.2 vào một số lớp các bài toán tối ưu véctơ có ràng buộc toán tử, ràng

buộc được mô tả bởi một số hữu hạn hoặc vô hạn các hàm số thực.

Các kết quả chính trình bày ở đây đã được công bố trong [15].

4.1 Các khái niệm cơ bản và kết quả bổ trợ

Trong chương này, trừ khi quy ước khác đi, ta vẫn sử dụng các khái niệm và

ký hiệu đã đưa ra trong các chương trước. Chẳng hạn, ta tiếp tục xét bài toán

tối ưu véctơ phụ thuộc tham số (3.1.1), ánh xạ đa trị F ở trong (3.1.2) và hàm

giá trị tối ưu F ở trong (3.1.3), nhưng xuyên suốt chương này P,X và Y được
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giả sử là các không gian Banach thực với chuẩn || · ||.

Cặp đối ngẫu giữa X và đối ngẫu tôpô của nó X∗ được ký hiệu bởi 〈· , ·〉.

Ký hiệu A∗ được dùng để chỉ toán tử liên hợp của toán tử tuyến tính liên tục

A. Hình cầu mở tâm x ∈ X bán kính ρ trong X được ký hiệu bởi Bρ(x). Nón

đối ngẫu không âm của nón K được định nghĩa là tập

K∗ := {y∗ ∈ Y ∗ | 〈y∗, k〉 ≥ 0 ∀k ∈ K}. (4.1.1)

Không gian Banach X được gọi là không gian Asplund nếu mọi hàm lồi liên

tục xác định trên một tập con lồi mở khác rỗng U ⊂ X là khả vi Fréchet trên

một tập con trù mật của U. Ta đã biết rằng lớp các không gian Asplund là đủ

rộng bao gồm tất cả các không gian Banach phản xạ, các không gian có đối

ngẫu tôpô khả li (xem [36,37,42]).

Hàm vÐct¬ f : P → Y được gọi là khả vi chặt tại p̄ ∈ P nếu tồn tại một

toán tử tuyến tính liên tục ∇f(p̄) : P → Y sao cho

lim
p,u→p̄

f(p)− f(u)− 〈∇f(p̄), p− u〉
‖p− u‖

= 0.

Hàm véctơ l : Ω ⊂ X → Y được gọi là Lipschitz địa phương (tương ứng,

Lipschitz trên địa phương) tại x̄ ∈ Ω nếu tồn tại η > 0 và ` ≥ 0 sao cho

‖l(x)− l(u)‖ ≤ `‖x− u‖ ∀ x, u ∈ Bη(x̄) ∩ Ω

(tương ứng, ‖l(x)− l(x̄)‖ ≤ `‖x− x̄‖ ∀ x ∈ Bη(x̄) ∩ Ω).

Ta nói rằng ánh xạ đa trị L : X ⇒ Y có lát cắt Lipschitz trên địa phương

tại (x̄, ȳ) ∈ gphL nếu tồn tại hàm vÐct¬ l : domL → Y là Lipschitz trên địa

phương tại x̄ sao cho l(x̄) = ȳ và l(x) ∈ L(x) với mọi x ∈ domL trong mét
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lân cận nào đó của x̄ (xem [38]). Đối với ánh xạ đa trị G : X ⇒ X∗, ký hiệu

Lim sup
x→x̄

G(x) :=
{
x∗ ∈ X∗

∣∣∣∃ xn → x̄, ∃x∗n
w∗−→ x∗, x∗n ∈ F (xn) ∀n ∈ N

}
được dùng để chỉ giới hạn trên theo dãy theo nghĩa Painlevé-Kuratowski trong

tôpô sinh bởi chuẩn của X và tôpô yếu∗ (được ký hiệu bởi chữ w∗) của X∗. Ký

hiệu x
Ω−→ x̄ đối với tập Ω ⊂ X có nghĩa là x → x̄ với x ∈ Ω. Ký hiệu ε ↓ ε0

được dùng để chỉ ε→ ε0 với ε ≥ ε0.

Định nghĩa 4.1.1. (Xem [36]) Cho Ω ⊂ X .

(i) Với mỗi ε ≥ 0, đặt

N̂ε(x̄; Ω) :=
{
x∗ ∈ X∗

∣∣∣ lim sup

x
Ω−→x̄

〈x∗, x− x̄〉
‖x− x̄‖

≤ ε
}
. (4.1.2)

Các phần tử của tập hợp ở vế trái công thức này được gọi là các ε-pháp tuyến

của Ω tại x̄ ∈ Ω. Khi ε = 0, tập hợp N̂(x̄; Ω) := N̂0(x̄; Ω) ở trong (4.1.2) là

một nón và được gọi là nón pháp tuyến FrÐchet của Ω tại x̄. Nếu x̄ /∈ Ω, thì ta

đặt N̂ε(x̄; Ω) := ∅ với mọi ε ≥ 0.

(ii) Nón pháp tuyến Mordukhovich của Ω tại x̄ ∈ Ω được định nghĩa là tập

N(x̄; Ω) := Lim sup

x
Ω−→x̄
ε↓0

N̂ε(x; Ω). (4.1.3)

Ta đặt N(x̄; Ω) := ∅ nếu x̄ /∈ Ω.

Nhận xét 4.1.1. Hiển nhiên ta có N̂(x̄; Ω) ⊂ N(x̄; Ω).

Nếu X là không gian Asplund và nếu Ω là tập đóng địa phương ở xung

quanh x̄ (tức là tồn tại hình cầu đóng tâm x̄ với bán kính dương có giao với Ω

là một tập đóng trong X), thì

N(x̄; Ω) := Lim sup

x
Ω−→x̄

N̂(x; Ω).
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Định nghĩa 4.1.2. (Xem [36]) Cho hàm số ϕ : X → R và cho x̄ ∈ X.

(i) Dưới vi phân Mordukhovich (hay dưới vi phân qua giới hạn) và dưới vi phân

FrÐchet của ϕ tại x̄ với |ϕ(x̄)| <∞ tương ứng được cho bởi các công thức

∂ϕ(x̄) := {x∗ ∈ X∗ | (x∗,−1) ∈ N((x̄, ϕ(x̄)); epiϕ)},

∂̂ϕ(x̄) := {x∗ ∈ X∗ | (x∗,−1) ∈ N̂((x̄, ϕ(x̄)); epiϕ)}.

Nếu |ϕ(x̄)| =∞, thì ta đặt ∂ϕ(x̄) = ∂̂ϕ(x̄) = ∅.

(ii) Dưới vi phân FrÐchet trên của ϕ tại x̄ được định nghĩa là tập

∂̂+ϕ(x̄) := −∂̂(−ϕ)(x̄). (4.1.4)

Nhận xét 4.1.2. (Xem [36, Theorem 1.93]) Nếu ϕ là hàm lồi, thì dưới vi phân

Mordukhovich của ϕ tại x̄ với |ϕ(x̄)| < ∞ trùng với dưới vi phân theo nghĩa

giải tích lồi, có nghĩa là

∂ϕ(x̄) = {x∗ ∈ X∗ | 〈x∗, x− x̄〉 ≤ ϕ(x)− ϕ(x̄) ∀x ∈ X}.

Theo định nghĩa trên và Nhận xét 4.1.1, ta luôn có ∂̂ϕ(x̄) ⊂ ∂ϕ(x̄). Nếu

bao hàm thức ngược lại được nghiệm đúng, thì ta nói rằng ϕ là chính quy dưới

(lower regular) tại x̄, có nghĩa là

∂̂ϕ(x̄) = ∂ϕ(x̄). (4.1.5)

Tập hợp các hàm chính quy dưới là đủ rộng, bao gồm tất cả các hàm lồi, các

hàm khả vi chặt (xem [36, Theorem 1.93] và [36, Proposition 1.94]).

Theo [36, Proposition 1.87], ∂̂ϕ(x̄) 6= ∅ và ∂̂+ϕ(x̄) 6= ∅ khi và chỉ khi ϕ là

khả vi FrÐchet tại x̄, trong trường hợp này ∂̂ϕ(x̄) = ∂̂+ϕ(x̄) = {∇ϕ(x̄)}.

Định nghĩa 4.1.3. (Xem [36]) Cho G : P ⇒ Y là ánh xạ đa trị và cho
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(p̄, ȳ) ∈ gphG. Đối đạo hàm FrÐchet (FrÐchet coderivative) của G tại (p̄, ȳ)

được cho bởi công thức

D̂∗G(p̄, ȳ)(y∗) := {p∗ ∈ P ∗ | (p∗,−y∗) ∈ N̂((p̄, ȳ); gphG))} ∀y∗ ∈ Y ∗.
(4.1.6)

Nếu G(x) = {g(x)} là ánh xạ đơn trị, thì ta viết D̂g(p̄) thay cho D̂g(p̄, g(p̄)).

Nhận xét 4.1.3. (Xem [36, Theorem 1.38]) Nếu g : P → Y là khả vi Fréchet

tại p̄, thì ta có

D̂∗g(p̄)(y∗) = {∇g(p̄)∗y∗} ∀y∗ ∈ Y ∗.

Với mỗi hàm véctơ tùy ý g : P → Y ta có thể liên kết g với một phần tử

y∗ ∈ Y ∗ để được một hàm vô hướng hóa:

〈y∗, g〉(p) = 〈y∗, g(p)〉 ∀p ∈ P.

Quan hệ giữa đối đạo hàm Fréchet của một hàm véctơ Lipschitz địa phương

và dưới vi phân Fréchet của hàm vô hướng hóa đã được thiết lập như sau

(xem [38, Proposition 3.5]): Nếu g là Lipschitz địa phương tại p̄ ∈ P , thì ta có

D̂∗g(p̄)(y∗) = ∂̂〈y∗, g〉(p̄) ∀y∗ ∈ Y ∗. (4.1.7)

Trên thực tế, đẳng thức ở trong (4.1.7) vẫn còn giá trị khi (thay thế g là Lipschitz

địa phương tại p̄) ta chỉ cần giả sử rằng g là Lipschitz trên địa phương tại điểm

đó.

Tiếp theo ta sẽ trình bày hai kết quả bổ trợ. Kết quả đầu tiên đưa ra một

sự đặc trưng các dưới gradient Fréchet của một hàm số qua các hàm số xấp xỉ

dưới, khả vi Fréchet tại điểm được xét.

Bổ đề 4.1.1. (Xem [36, Theorem 1.88 (i)]) Cho ϕ : X → R và x̄ ∈ X thỏa

mãn |ϕ(x̄)| <∞. Khi đó x∗ ∈ ∂̂ϕ(x̄) nếu và chỉ nếu tồn tại U ∈ N (x̄) và một
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hàm s : U → R là khả vi FrÐchet tại x̄ với đạo hàm ∇s(x̄) sao cho

s(x̄) = ϕ(x̄), ∇s(x̄) = x∗, s(x) ≤ ϕ(x) ∀x ∈ U.

Kết quả tiếp theo được biết như là một công thức tính nón pháp tuyến Fréchet

của ảnh ngược của các tập hợp dưới ánh xạ khả vi với đạo hàm tràn.

Bổ đề 4.1.2. (Xem [36, Corollary 1.15]) Cho g : P → Y,Θ ⊂ Y, p̄ ∈ P và

ȳ := g(p̄) ∈ Θ. Giả sử rằng g là khả vi FrÐchet tại p̄. Khi đó ta có

N̂(p̄; g−1(Θ)) ⊃ ∇g(p̄)∗N̂(ȳ; Θ).

Bao hàm thức ngược lại ở trên nghiệm đúng khi ∇g(p̄) là toàn ánh và hoặc Y

là không gian hữu hạn chiều, hoặc g là khả vi chặt tại p̄.

4.2 Trường hợp bài toán tối ưu véctơ có ràng buộc tổng quát

Mục này thiết lập một số công thức để tính đối đạo hàm Fréchet của hàm

giá trị tối ưu F được xác định bởi (3.1.3) trong bài toán tối ưu véctơ có ràng

buộc tổng quát (3.1.1) với P,X và Y là các không gian Banach.

Trước hết, ta cần tính hoặc ước lượng đối đạo hàm Fréchet của tổng một ánh

xạ đa trị với một nón.

Mệnh đề 4.2.1. Cho G : P ⇒ Y là ánh xạ đa trị, cho (p̄, ȳ) ∈ gphG và xét

K∗ được cho bởi (4.1.1). Khi đó,

D̂∗(G+K)(p̄, ȳ)(y∗) ⊂ D̂∗G(p̄, ȳ)(y∗) ∀y∗ ∈ Y ∗, (4.2.1)

và bao hàm thức ngược lại nghiệm đúng nếu y∗ ∈ K∗ và có H có lát cắt

Lipschitz trên địa phương tại (p̄, ȳ, ȳ), ở đây H : P × Y ⇒ Y là ánh xạ đa trị
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được xác định bởi H(p, y) := G(p) ∩ (y −K).

Chứng minh. Từ 0 ∈ K suy ra gphG ⊂ gph(G+K). Do đó, theo định nghĩa

của nón pháp tuyến Fréchet ta có

N̂
(
(p̄, ȳ); gph(G+K)

)
⊂ N̂

(
(p̄, ȳ); gphG

)
.

Vì vậy, từ định nghĩa của đối đạo hàm Fréchet ở trong (4.1.6) kéo theo (4.2.1).

Để chứng minh bao hàm thức ngược lại, ta chọn y∗ ∈ K∗ và lấy tùy ý

p∗ ∈ D̂∗G(p̄, ȳ)(y∗). Giả sử rằng p∗ /∈ D̂∗(G + K)(p̄, ȳ)(y∗). Theo các công

thức tính đối đạo hàm Fréchet ở trong (4.1.6) và nón pháp tuyến Fréchet ở

trong (4.1.2) với ε = 0, tồn tại dãy (pn, yn)→ (p̄, ȳ) với yn ∈ G(pn) +K sao

cho

lim sup
n→∞

〈(p∗,−y∗), (pn, yn)− (p̄, ȳ)〉
‖(pn, yn)− (p̄, ȳ)‖

> 0. (4.2.2)

DoH có lát cắt Lipschitz trên địa phương tại (p̄, ȳ, ȳ) và domH = gph(G+K),

tồn tại ` > 0 vµU×V ∈ N (p̄, ȳ) sao cho với mỗi (p, y) ∈ (U×V )∩gph(G+K)

ta tìm được y′ ∈ H(p, y) thỏa mãn

||y′ − ȳ|| ≤ `||(p, y)− (p̄, ȳ)||.

Vì (pn, yn) → (p̄, ȳ), nên tồn tại n0 ∈ N sao cho (pn, yn) ∈ U × V với mọi

n ≥ n0. Do đó, với mỗi n ≥ n0, tồn tại y′n ∈ H(pn, yn) = G(pn)∩(yn−K) sao

cho ||y′n−ȳ|| ≤ `||(pn, yn)−(p̄, ȳ)||. Suy ra, với mỗi n ≥ n0, tồn tại y′n ∈ G(pn)

và kn ∈ K thỏa mãn y′n = yn − kn. Điều này có nghĩa là ta tìm được dãy

(pn, y
′
n)

gphG−−−→ (p̄, ȳ) sao cho ||(pn, y′n)− (p̄, ȳ)|| ≤ (` + 1)||(pn, yn)− (p̄, ȳ)||

với mọi n ≥ n0. Hơn nữa, từ sự chọn lựa của y∗ ∈ K∗ và định nghĩa của nón
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đối ngẫu không âm ở trong (4.1.1), suy ra

〈y∗, k〉 ≥ 0 ∀k ∈ K.

Do đó, với mỗi n ≥ n0, ta có

〈(p∗,−y∗), (pn, y′n)− (p̄, ȳ)〉 =〈(p∗,−y∗), (pn − p̄, yn − kn − ȳ)〉

=〈(p∗,−y∗), (pn − p̄, yn − ȳ)〉+ 〈y∗, kn〉

≥〈(p∗,−y∗), (pn − p̄, yn − ȳ)〉.

Vì thế, từ (4.2.2) suy ra

lim sup
n→∞

〈(p∗,−y∗), (pn, y′n)− (p̄, ȳ)〉
‖(pn, y′n)− (p̄, ȳ)‖

≥ lim sup
n→∞

〈(p∗,−y∗), (pn − p̄, yn − ȳ)〉
‖(pn, y′n)− (p̄, ȳ)‖

≥ lim sup
n→∞

〈(p∗,−y∗), (pn − p̄, yn − ȳ)〉
(`+ 1)‖(pn, yn)− (p̄, ȳ)‖

> 0.

Do đó,

lim sup

(p,y)
gph G−−−→(p̄,ȳ)

〈(p∗,−y∗), (p, y)− (p̄, ȳ)〉
‖(p, y)− (p̄, ȳ)‖

> 0.

Điều này có nghĩa là p∗ /∈ D̂∗G(p̄, ȳ)(y∗), mâu thuẫn. Chứng minh kết thúc. 2

Nhận xét 4.2.1. Bao hàm thức (4.2.1) có thể là chặt (nghĩa là không phải đẳng

thức) nếu giả thiết về sự tồn tại lát cắt Lipschitz trên địa phương củaH tại điểm

được khảo sát bị loại bỏ.

Ví dụ 4.2.1. Cho P = Y = R và K = R+ := [0,+∞). Lấy

G(p) :=

{
{0, 2} nếu p ≥ 0
∅ nếu p < 0.

Xét (p̄, ȳ) = (0, 2) ∈ gphG và y∗ = 2 ∈ K∗. Ta thấy rằng H không có lát cắt

Lipschitz trên địa phương tại (0, 2, 2). Thật vậy, với dãy (pn, yn) = ( 1
n , 2−

1
n)→
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(0, 2), H(pn, yn) = {0} với mọi n ∈ N. Do đó, không tồn tại ` > 0 sao cho

||0− ȳ|| ≤ `||(pn, yn)− (p̄, ȳ)|| với mọi n đủ lớn. Bằng cách tính toán trực tiếp,

ta thu được

D̂∗(G+K)(0, 2)(2) = ∅, D̂∗G(0, 2)(2) = (−∞, 0].

Điều này có nghĩa là bao hàm thức (4.2.1) là chặt.

Tiếp theo ta thiết lập quy tắc tính cho đối đạo hàm Fréchet của hàm hợp của

một hàm véctơ với một ánh xạ đa trị.

Mệnh đề 4.2.2. Cho g : P ìX → Y là hàm véctơ, G : P ⇒ X là ánh xạ đa

trị và cho p̄ ∈ P , ȳ ∈ (g ◦G)(p̄). Với y∗ ∈ Y ∗, giả sử rằng với mỗi x̄ ∈ G(p̄)

thỏa mãn (p̄, x̄) ∈ g−1(ȳ), hàm g là Lipschitz trên địa phương tại (p̄, x̄) và

∂̂+〈y∗, g〉(p̄, x̄) 6= ∅. Ta cã

D̂∗(g ◦G)(p̄, ȳ)(y∗) ⊂
⋂

(p∗,x∗)∈∂̂+〈y∗,g〉(p̄,x̄)

[
p∗ + D̂∗G(p̄, x̄)(x∗)

]
. (4.2.3)

Nếu g là khả vi FrÐchet tại (p̄, x̄) với đạo hµm∇g(p̄, x̄) := (∇pg(p̄, x̄),∇xg(p̄, x̄))

và G̃ có lát cắt Lipschitz trên địa phương tại (p̄, ȳ, x̄), thì bao hàm thức ngược

lại của (4.2.3) nghiệm đúng và do đó,

D̂∗(g ◦G)(p̄, ȳ)(y∗) = ∇pg(p̄, x̄)∗y∗ + D̂∗G(p̄, x̄)
(
∇xg(p̄, x̄)∗y∗

)
, (4.2.4)

ở đây G̃ : P × Y ⇒ X là ánh xạ đa trị được xác định bởi G̃(p, y) := {x ∈

G(p) | y = g(p, x)}.

Chứng minh. Lấy tùy ý u∗ ∈ D̂∗(g ◦ G)(p̄, ȳ)(y∗). Theo các công thức tính

đối đạo hàm Fréchet và nón pháp tuyến Fréchet tương ứng ở trong (4.1.6) và
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(4.1.2) với ε = 0, ta có

lim sup

(p,y)
gph(g◦G)−−−−−→(p̄,ȳ)

〈(u∗,−y∗), (p, y)− (p̄, ȳ)〉
‖(p, y)− (p̄, ȳ)‖

≤ 0.

Điều này có nghĩa là với mỗi ε > 0 tồn tại η1 > 0 và η2 > 0 sao cho

〈u∗, p− p̄〉 ≤ 〈y∗, y − ȳ〉+ ε(||p− p̄||+ ||y − ȳ||) (4.2.5)

với mọi p ∈ Bη1(p̄), y ∈ Bη2(ȳ) thỏa mãn y ∈ (g ◦ G)(p) = {g(p, x) | x ∈

G(p)}. Lấy (p∗, x∗) ∈ ∂̂+〈y∗, g〉(p̄, x̄). Để ý đến (4.1.4) và áp dụng Bổ đề 4.1.1

cho (−p∗,−x∗) ∈ ∂̂(−〈y∗, g〉)(p̄, x̄) ta tìm được hàm s : U ⊂ P ×X → R là

khả vi FrÐchet tại (p̄, x̄) và thỏa mãn

s(p̄, x̄) = 〈y∗, g〉(p̄, x̄), (p∗, x∗) = ∇s(p̄, x̄) := (∇ps(p̄, x̄),∇xs(p̄, x̄)),

s(p, x) ≥ 〈y∗, g〉(p, x) ∀(p, x) ∈ U, (4.2.6)

ở đây U là lân cận nào đó của (p̄, x̄). Do g là Lipschitz trên địa phương tại

(p̄, x̄), tồn tại lân cận U1 của (p̄, x̄) và l1 ≥ 0 sao cho

||g(p, x)− g(p̄, x̄)|| ≤ l1(||p− p̄||+ ||x− x̄||) ∀(p, x) ∈ U1.
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Kết hợp điều này với (4.2.5) và (4.2.6) đưa đến

〈u∗, p− p̄〉 ≤〈y∗, g(p, x)〉 − 〈y∗, g(p̄, x̄)〉+ ε(||p− p̄||+ ||g(p, x)− g(p̄, x̄)||)

≤s(p, x)− s(p̄, x̄) + ε(||p− p̄||+ ||g(p, x)− g(p̄, x̄)||)

=〈∇ps(p̄, x̄), p− p̄〉+ 〈∇xs(p̄, x̄), x− x̄〉+ o(||p− p̄||+ ||x− x̄||)

+ ε(||p− p̄||+ ||g(p, x)− g(p̄, x̄)||)

≤〈∇ps(p̄, x̄), p− p̄〉+ 〈∇xs(p̄, x̄), x− x̄〉+ o(||p− p̄||+ ||x− x̄||)

+ ε(1 + l1)(||p− p̄||+ ||x− x̄||)

=〈p∗, p− p̄〉+ 〈x∗, x− x̄〉+ o(||p− p̄||+ ||x− x̄||)

+ ε(1 + l1)(||p− p̄||+ ||x− x̄||) (4.2.7)

với mọi p ∈ Bα1(p̄), x ∈ Bα2(x̄) ∩G(p) đối với α1 > 0, α2 > 0 nào đó, ở đó

lim
(p,x)→(p̄,x̄)

o(||p− p̄||+ ||x− x̄||)
||p− p̄||+ ||x− x̄||

= 0.

Vì ε > 0 đã được chọn một cách tùy ý, nên từ (4.2.7) suy ra

lim sup

(p,x)
gphG−−−→(p̄,x̄)

〈(u∗ − p∗,−x∗), (p, x)− (p̄, x̄)〉
‖(p, x)− (p̄, x̄)‖

≤ 0.

Do đó, từ (4.1.2) với ε = 0 và từ (4.1.6) kéo theo u∗− p∗ ∈ D̂∗G(p̄, x̄)(x∗), có

nghĩa là u∗ ∈ p∗ + D̂∗G(p̄, x̄)(x∗). Vì vậy, (4.2.3) nghiệm đúng.

Bây giờ, để chứng minh (4.2.4), ta chỉ cần chứng minh bao hàm thức

ngược lại của (4.2.3) dưới các giả thiết đã thêm vào. Chọn tùy ý u∗ /∈

D̂∗(g ◦G)(p̄, ȳ)(y∗). Chứng minh sẽ kết thúc nếu ta chỉ ra được rằng

u∗ /∈ ∇pg(p̄, x̄)∗y∗ + D̂∗G(p̄, x̄)(∇xg(p̄, x̄)∗y∗). (4.2.8)

Tõ (4.1.6) suy ra (u∗,−y∗) /∈ N̂
(
(p̄, ȳ); gph(g ◦ G)

)
mçi khi u∗ /∈ D̂∗(g ◦
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G)(p̄, ȳ)(y∗). Do đó, theo (4.1.2) với ε = 0 ta có

lim sup

(p,y)
gph(g◦G)−−−−−→(p̄,ȳ)

〈(u∗,−y∗), (p, y)− (p̄, ȳ)〉
‖(p, y)− (p̄, ȳ)‖

> 0. (4.2.9)

Từ (4.2.9) suy ra tồn tại {(pn, yn)} ⊂ gph(g ◦ G) và α > 0 thỏa mãn

(pn, yn)→ (p̄, ȳ) khi n→∞ và

〈u∗, pn − p̄〉 ≥ 〈y∗, yn − ȳ〉+ α(||pn − p̄||+ ||yn − ȳ||) (4.2.10)

với mọi n đủ lớn. Vì G̃ có lát cắt Lipschitz trên địa phương tại (p̄, ȳ, x̄), nên tồn

tại l : domG̃ → X là Lipschitz trên địa phương tại (p̄, ȳ) sao cho l(p̄, ȳ) = x̄

và l(p, y) ∈ G̃(p, y) với mọi (p, y) ∈ dom G̃ đủ gần (p̄, ȳ). Do đó, tồn tại ` > 0

sao cho

||xn − x̄|| ≤ `(||pn − p̄||+ ||yn − ȳ||) (4.2.11)

với mọi n đủ lớn, ở đó xn := l(pn, yn) ∈ G̃(pn, yn). Với mỗi n như ở trên, vì

xn ∈ G̃(pn, yn) cho nên xn ∈ G(pn), yn = g(pn, xn) và do đó, từ (4.2.10) suy

ra

〈u∗, pn − p̄〉 ≥〈y∗, g(pn, xn)− g(p̄, x̄)〉+ α(||pn − p̄||+ ||g(pn, xn)− g(p̄, x̄)||)

=〈y∗,∇g(p̄, x̄)(pn − p̄, xn − x̄)〉+ o(||pn − p̄||+ ||xn − x̄||)

+ α(||pn − p̄||+ ||g(pn, xn)− g(p̄, x̄)||)

=〈∇g(p̄, x̄)∗y∗, (pn − p̄, xn − x̄)〉+ o(||pn − p̄||+ ||xn − x̄||)

+ α(||pn − p̄||+ ||g(pn, xn)− g(p̄, x̄)||).
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Điều này và (4.2.11) suy ra

〈u∗, pn − p̄〉 ≥〈∇g(p̄, x̄)∗y∗, (pn − p̄, xn − x̄)〉+ o(||pn − p̄||+ ||xn − x̄||)

+
α

2
||pn − p̄||+

α

2`
||xn − x̄||

≥〈∇g(p̄, x̄)∗y∗, (pn − p̄, xn − x̄)〉+ o(||pn − p̄||+ ||xn − x̄||)

+ α̂(||pn − p̄||+ ||xn − x̄||)

với α̂ := min {α/2, α/(2`)} > 0. Do đó,

lim sup

(p,x)
gphG−−−→(p̄,x̄)

〈u∗ −∇pg(p̄, x̄)∗y∗, p− p̄〉 − 〈∇xg(p̄, x̄)∗y∗, x− x̄〉
‖p− p̄||+ ||x− x̄‖

≥ α̂,

điều này có nghĩa là (u∗−∇pg(p̄, x̄)∗y∗,−∇xg(p̄, x̄)∗y∗) /∈ N̂
(
(p̄, x̄); gphG

)
.

Theo (4.1.6), u∗ − ∇pg(p̄, x̄)∗y∗ /∈ D̂∗G(p̄, x̄)(∇xg(p̄, x̄)∗y∗). Vì vậy, (4.2.8)

nghiệm đúng. 2

Nhận xét 4.2.2. Dấu "=" ở trong (4.2.4) có thể không xảy ra nếu giả thiết về

sự tồn tại lát cắt Lipschitz trên địa phương của G̃ bị loại bỏ.

Ví dụ 4.2.2. Cho P = X = Y = R. Lấy g(p, x) := x2 và

G(p) :=

{
{−√p,√p} nÕu p ≥ 0
∅ nÕu p < 0.

Ta cã

gphG = {(p, x) ∈ R2 | x2 = p},

gph(g ◦G) = {(p, y) ∈ R2 | p ≥ 0, y = p}.

Xét p̄ = x̄ = ȳ = 0 và y∗ = 0. Để ý rằng G̃ không có lát cắt Lipschitz địa

phương nào tại (0, 0, 0). Bằng cách tính toán trực tiếp, ta thu được

D̂∗G(0, 0)(0) = R, D̂∗(g ◦G)(0, 0)(0) = (−∞, 0].
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Điều này có nghĩa là không có dấu "=" ở trong (4.2.4).

Mệnh đề 4.2.2 phát triển một kết quả đã biết trong [40]. Cụ thể hơn, ta có

hệ quả sau.

Hệ quả 4.2.1. (Xem [40, Proposition 4.6]) Cho g : P × X → Y là hàm

vÐct¬, G : P ⇒ X là ánh xạ đa trị với gphG là tập đóng, và cho p̄ ∈ P ,

ȳ ∈ (g ◦G)(p̄). Giả sử rằng với mỗi x̄ ∈ G(p̄) thỏa mãn (p̄, x̄) ∈ g−1(ȳ), hàm

g là Lipschitz địa phương tại (p̄, x̄) và khả vi FrÐchet tại điểm này. Khi đó,

D̂∗(g ◦G)(p̄, ȳ)(y∗) ⊂ ∇pg(p̄, x̄)∗y∗ + D̂∗G(p̄, x̄)
(
∇xg(p̄, x̄)∗y∗

)
∀y∗ ∈ Y ∗.

Hơn nữa, nếu G = h là ánh xạ đơn trị và Lipschitz địa phương tại p̄, thì ta có

D̂∗(g ◦ h)(p̄, ȳ)(y∗) = ∇pg(p̄, x̄)∗y∗ + ∂̂〈∇xg(p̄, x̄)∗y∗, h〉(p̄) ∀y∗ ∈ Y ∗.

Bây giờ, ta sẽ phát biểu và chứng minh kết quả chính của mục này. Như

ở các mục trước của chương này, hàm giá trị tối ưu F của bài toán tối ưu

véctơ (3.1.1) được định nghĩa ở trong (3.1.3) và ánh xạ đa trị F được xác

định bởi (3.1.2) với P,X và Y là các không gian Banach. Ta định nghĩa

các ánh xạ H : P × Y ⇒ Y và C̃ : P × Y ⇒ X lần lượt như sau:

H(p, y) := F(p) ∩ (y −K), C̃(p, y) := {x ∈ C(p) | y = f(p, x)}.

Định lý 4.2.1. Cho p̄ ∈ P, x̄ ∈ C(p̄) sao cho ȳ := f(p̄, x̄) ∈ F(p̄). Với

y∗ ∈ K∗ được cho bởi (4.1.1), giả sử rằng ∂̂+〈y∗, f〉(p̄, x̄) 6= ∅ và hàm f là

Lipschitz trên địa phương tại (p̄, x̄). Giả thiết thêm rằng tính chất trội đúng

cho F ở xung quanh p̄ và H có lát cắt Lipschitz trên địa phương tại (p̄, ȳ, ȳ).



89

Khi đó,

D̂∗F(p̄, ȳ)(y∗) ⊂
⋂

(p∗,x∗)∈∂̂+〈y∗,f〉(p̄,x̄)

[
p∗ + D̂∗C(p̄, x̄)(x∗)

]
. (4.2.12)

Nếu ta giả sử thêm rằng f là khả vi FrÐchet tại (p̄, x̄) với đạo hµm∇f(p̄, x̄) :=

(∇pf(p̄, x̄),∇xf(p̄, x̄)) và C̃ có lát cắt Lipschitz trên địa phương tại (p̄, ȳ, x̄),

thì bao hàm thức ngược lại của (4.2.12) nghiệm đúng, có nghĩa là ta có

D̂∗F(p̄, ȳ)(y∗) = ∇pf(p̄, x̄)∗y∗ + D̂∗C(p̄, x̄)
(
∇xf(p̄, x̄)∗y∗

)
. (4.2.13)

Chứng minh. Trước hết ta chứng minh (4.2.12). Do F(p) ⊂ F (p) với mọi

p ∈ P và do tính chất trội đúng cho F ở xung quanh p̄ ∈ P, tồn tại U ∈ N (p̄)

sao cho

F(p) +K = F (p) +K ∀p ∈ U.

Khi đó,

D̂∗(F +K)(p̄, ȳ)(y∗) = D̂∗(F +K)(p̄, ȳ)(y∗) ∀y∗ ∈ Y ∗.

Điều này cùng với Mệnh đề 4.2.1 kéo theo

D̂∗F(p̄, ȳ)(y∗) = D̂∗(F +K)(p̄, ȳ)(y∗) = D̂∗(F +K)(p̄, ȳ)(y∗), y∗ ∈ K∗.
(4.2.14)

Xét ánh xạ H : P × Y ⇒ Y được cho bởi H(p, y) := F (p) ∩ (y − K).

Dễ thấy rằng H(p, y) ⊂ H(p, y) với mọi (p, y) ∈ P × Y và domH =

gph(F + K), domH = gph(F + K). Vì vậy, H có lát cắt Lipschitz trên

địa phương tại (p̄, ȳ, ȳ) mỗi khi H có lát cắt Lipschitz trên địa phương tại điểm

đó. Bằng cách áp dụng Mệnh đề 4.2.1 một lần nữa, ta thu được

D̂∗(F +K)(p̄, ȳ)(y∗) = D̂∗F (p̄, ȳ)(y∗), y∗ ∈ K∗. (4.2.15)
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Để ý đến công thức hợp của ánh xạ F ở trong (3.1.2) và áp dụng Mệnh đề 4.2.2

cho nó, ta nhận được

D̂∗F (p̄, ȳ)(y∗) ⊂
⋂

(p∗,x∗)∈∂̂+〈y∗,f〉(p̄,x̄)

[
p∗ + D̂∗C(p̄, x̄)(x∗)

]
. (4.2.16)

Từ các mối quan hệ ở trong (4.2.14)-(4.2.16) suy ra (4.2.12) nghiệm đúng.

Nhận xét rằng, theo Mệnh đề 4.2.2, bao hàm thức ngược lại ở trong (4.2.16)

nghiệm đúng dưới các giả thiết thêm vào của định lý. Vì vậy, để thu được

(4.2.13) ta chỉ cần sử dụng lại một lần nữa các tính chất ở trong (4.2.14)-

(4.2.16). 2

Nhận xét 4.2.3. Bằng những ví dụ thích hợp, ta có thể chỉ ra rằng giả thiết

y∗ ∈ K∗ và giả thiết C̃ có lát cắt Lipschitz trên địa phương tại điểm được xét

ở trong Định lý 4.2.1 là thiết yếu. Ví dụ sau đây sẽ minh họa tầm quan trọng

của tính chất trội của ánh xạ F , đó là bao hàm thức (4.2.12) có thể không còn

đúng nữa nếu giả thiết về sự tồn tại của tính chất trội của F ở xung quanh điểm

đang khảo sát đã bị loại bỏ.

Ví dụ 4.2.3. Cho P = X = Y = R và K = R+ := [0,+∞). Lấy f(p, x) := x

và

C(p) :=

{
[0,+∞) nếu p = 0
(|p|,+∞) nếu p 6= 0.

Ta thấy rằng

gphC = {(p, x) ∈ R2 | x > |p|} ∪ {(0, 0)},

F (p) = C(p) ∀p ∈ P.

Xét p̄ := x̄ := 0 và y∗ := 1 ∈ K∗ được cho bởi (4.1.1). Ta có

F(p) =

{
{0} nÕu p = 0
∅ nÕu p 6= 0.
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Vì vậy, ȳ := f(p̄, x̄) = 0 ∈ F(p̄) và tính chất trội không đúng cho F ở xung

quanh p̄ = 0. Trong khi đó, vì

H(p, y) =

{
{0} nếu (p, y) ∈ {0} × R+

∅ nếu (p, y) /∈ {0} × R+,

nên H có lát cắt Lipschitz trên địa phương tại (p̄, ȳ, ȳ). Bằng cách tính toán

trực tiếp, ta thu được

D̂∗F(0, 0)(1) = (−∞,+∞), ∇pf(0, 0)∗(1) + D̂∗C(0, 0)(1) = [−1, 1].

Điều này có nghĩa là bao hàm thức (4.2.12) không nghiệm đúng.

4.3 Trường hợp bài toán tối ưu véctơ có ràng buộc thông thường

Mục này được dành để triển khai các công thức tính đối đạo hàm Fréchet

của hàm giá trị tối ưu F như ở trong Định lý 4.2.1 vào một số lớp các bài toán

tối ưu véctơ có ràng buộc toán tử, và ràng buộc được mô tả bởi hữu hạn và vô

hạn các hàm số thực.

Trước hết ta xét bài toán (3.1.1) với ánh xạ tập ràng buộc C : P ⇒ X được

cho ở dạng

C(p) := {x ∈ X | h(p, x) ∈ Θ}, (4.3.1)

ở đó h : P × X → W là hàm véctơ giữa các không gian Banach (lưu ý rằng

P,X và Y vẫn được giả sử là các không gian Banach) và ∅ 6= Θ ⊂ W. Các

ràng buộc kiểu (4.3.1) được biết như là ràng buộc toán tử. Chúng bao gồm

ràng buộc hình học, ràng buộc hàm và một số loại ràng buộc khác khi đã chỉ

ra một cách cụ thể h và Θ (xem [36,37]).

Kết quả đầu tiên trong mục này đưa ra các công thức để tính đối đạo hàm
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Fréchet của F được xác định bởi (3.1.3) với ánh xạ tập ràng buộc C ở trong

(4.3.1).

Định lý 4.3.1. Cho p̄ ∈ P, x̄ ∈ C(p̄) sao cho ȳ := f(p̄, x̄) ∈ F(p̄). Với

y∗ ∈ K∗ được cho bởi (4.1.1), giả sử rằng ∂̂+〈y∗, f〉(p̄, x̄) 6= ∅ và hàm f là

Lipschitz trên địa phương tại (p̄, x̄). Giả thiết thêm rằng tính chất trội đúng

cho F được xác định bởi (3.1.2) ở xung quanh p̄ và H có lát cắt Lipschitz trên

địa phương tại (p̄, ȳ, ȳ). Ta có các khẳng định sau:

(i) Giả sử rằng h ở trong (4.3.1) là khả vi chặt tại (p̄, x̄) với đạo hàm

∇h(p̄, x̄) là toàn ánh. Khi đó,

D̂∗F(p̄, ȳ)(y∗) ⊂
⋂

(p∗,x∗)∈∂̂+〈y∗,f〉(p̄,x̄)

{
p∗ + u∗

∣∣ (u∗,−x∗) ∈ ∇h(p̄, x̄)∗N̂(w̄; Θ)
}
,

(4.3.2)

ở đây w̄ := h(p̄, x̄).

(ii) Giả sử thêm vào (i) rằng f là khả vi FrÐchet tại (p̄, x̄) với đạo hàm

∇f(p̄, x̄) := (∇pf(p̄, x̄),∇xf(p̄, x̄)) và C̃ có lát cắt Lipschitz trên địa phương

tại (p̄, ȳ, x̄). Khi đó bao hàm thức ngược lại của (4.3.2) nghiệm đúng, có nghĩa

là ta có

D̂∗F(p̄, ȳ)(y∗) ={
∇pf(p̄, x̄)∗y∗ + u∗

∣∣ (u∗,−∇xf(p̄, x̄)∗y∗) ∈ ∇h(p̄, x̄)∗N̂(w̄; Θ)
}
. (4.3.3)

Chứng minh. Nhận xét rằng đồ thị của ánh xạ tập ràng buộc C ở trong (4.3.1)

có biểu diễn ảnh ngược

gphC = h−1(Θ) :=
{

(p, x) ∈ P ×X
∣∣ h(p, x) ∈ Θ

}
. (4.3.4)
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Vì h là khả vi chặt tại (p̄, x̄) và đạo hàm ∇h(p̄, x̄) là toàn ánh, nên từ Bổ

đề 4.1.2 và (4.3.4) ta có

N̂
(
(p̄, x̄); gphC

)
= N̂

(
(p̄, x̄);h−1(Θ)

)
= ∇h(p̄, x̄)∗N̂(w̄; Θ).

Điều này cùng với (4.1.6) đưa đến

D̂∗C(p̄, x̄)(x∗) =
{
u∗ ∈ P ∗ | (u∗,−x∗) ∈ ∇h(p̄, x̄)∗N̂(w̄; Θ)

}
. (4.3.5)

Thay (4.3.5) vào (4.2.12) và (4.2.13) ở trong Định lý 4.2.1, ta thu được (4.3.2)

và (4.3.3) một cách tương ứng. Chứng minh kết thúc. 2

Bây giờ, ta xét bài toán (3.1.1) với các ràng buộc đẳng thức và bất đẳng thức

C(p) :=
{
x ∈ X | gi(p, x) ≤ 0, i = 1, ...,m,

gi(p, x) = 0, i = m+ 1, ...,m+ r
}
, (4.3.6)

ở đó gi, i = 1, ...,m + r là các hàm số thực ở trên P × X. Các ràng buộc

kiểu này có thể được xem như một trường hợp đặc biệt của ràng buộc toán tử

(4.3.1) với h : P ìX → Rm+r được xác định bởi

h(p, x) := (g1(p, x), ..., gm+r(p, x)) (4.3.7)

và Θ ⊂ Rm+r được cho bởi

Θ :=
{

(α1, ..., αm+r) ∈ Rm+r | αi ≤ 0, i = 1, ...,m,

αi = 0, i = m+ 1, ...,m+ r
}
. (4.3.8)

Tuy nhiên, các ràng buộc kiểu (4.3.6) là một lớp thông thường và quen thuộc

trong quy hoạch phi tuyến và tối ưu véctơ. Định lý tiếp theo đưa ra các công

thức để tính đối đạo Fréchet của F của bài toán (3.1.1) với C được cho bởi

(4.3.6).
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Định lý 4.3.2. Cho p̄ ∈ P, x̄ ∈ C(p̄) sao cho ȳ := f(p̄, x̄) ∈ F(p̄). Với

y∗ ∈ K∗ được cho bởi (4.1.1), giả sử rằng ∂̂+〈y∗, f〉(p̄, x̄) 6= ∅ và hàm f là

Lipschitz trên địa phương tại (p̄, x̄). Giả sử rằng tính chất trội đúng cho F

được xác định bởi (3.1.2) ở xung quanh p̄ và H có lát cắt Lipschitz trên địa

phương tại (p̄, ȳ, ȳ). Giả thiết thêm rằng các hàm gi, i = 1, ...,m + r, ở trong

(4.3.6) là khả vi FrÐchet tại (p̄, x̄) và

∇g1(p̄, x̄), ...,∇gm+r(p̄, x̄) là độc lập tuyến tính. (4.3.9)

Ta có

D̂∗F(p̄, ȳ)(y∗) ⊂
⋂

(p∗,x∗)∈∂̂+〈y∗,f〉(p̄,x̄)

⋃
λ∈Λ(p̄,x̄,x∗)

[
p∗ +

m+r∑
i=1

λi∇pgi(p̄, x̄)
]
,

(4.3.10)

ở đó

Λ(p̄, x̄, x∗) :=
{
λ := (λ1, ...,λm+r) ∈ Rm+r

∣∣x∗ +
m+r∑
i=1

λi∇xgi(p̄, x̄) = 0,

λi ≥ 0, λigi(p̄, x̄) = 0 víi i = 1, ...,m
}

(4.3.11)

ký hiệu cho tập các nhân tử Lagrange (xem [39]). Hơn nữa, (4.3.10) trở thành

đẳng thức

D̂∗F(p̄, ȳ)(y∗) =
⋃

λ∈Λ(p̄,x̄,∇xf(p̄,x̄)∗y∗)

[
∇pf(p̄, x̄)∗y∗ +

m+r∑
i=1

λi∇pgi(p̄, x̄)
]
,

(4.3.12)

nếu C̃ có lát cắt Lipschitz trên địa phương tại (p̄, ȳ, x̄) và f là khả vi FrÐchet

tại (p̄, x̄) với đạo hàm ∇f(p̄, x̄) := (∇pf(p̄, x̄),∇xf(p̄, x̄)).

Chứng minh. Ta nhận thấy rằng ánh xạ tập ràng buộc C ở trong (4.3.6) có

biểu diễn ảnh ngược

gphC = h−1(Θ) :=
{

(p, x) ∈ P ×X
∣∣ h(p, x) ∈ Θ

}
, (4.3.13)
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ở đó hàm véctơ h được xác định bởi (4.3.7) và nón lồi đóng Θ được cho bởi

(4.3.8). Theo giả thiết của định lý và định nghĩa của hàm h ở trong (4.3.7), ta có

h là khả vi FrÐchet tại (p̄, x̄) và hơn nữa từ (4.3.9) suy ra đạo hàm ∇h(p̄, x̄) là

toàn ánh (chẳng hạn xem [27, Example 13]). Vì vậy, từ Bổ đề 4.1.2 và (4.3.13)

ta có

N̂
(
(p̄, x̄); gphC

)
= N̂

(
(p̄, x̄);h−1(Θ)

)
= ∇h(p̄, x̄)∗N̂(h(p̄, x̄); Θ).

Điều này cùng với (4.1.6) dẫn đến

D̂∗C(p̄, x̄)(x∗) =
{
u∗ ∈ P ∗ | (u∗,−x∗) ∈ ∇h(p̄, x̄)∗N̂(h(p̄, x̄); Θ)

}
.

(4.3.14)

Bằng cách tính toán trực tiếp, với lưu ý Θ là lồi, ta có

N̂(h(p̄, x̄); Θ) =
{
λ := (λ1, ..., λm+r) ∈ Rm+r

∣∣ λi ≥ 0, λigi(p̄, x̄) = 0

víi i = 1, ...,m
}
.

Kết hợp điều này với (4.3.14) và để ý đến định nghĩa của h ở trong (4.3.7), ta

thu được

D̂∗C(p̄, x̄)(x∗) =
{
u∗ ∈ P ∗ | (u∗,−x∗) =

m+r∑
i=1

λi∇gi(p̄, x̄) víi mét λ ∈ Rm+r

thỏa mãn λi ≥ 0, λigi(p̄, x̄) = 0, i = 1, ...,m
}
. (4.3.15)

Bây giờ, thay (4.3.15) vào (4.2.12) và (4.2.13) ở trong Định lý 4.2.1 đồng thời

chó ý đến cấu trúc của tập nhân tử Lagrange Λ(p̄, x̄, x∗) ở trong (4.3.11) ta thu

được (4.3.10) và (4.3.12) một cách tương ứng. Chứng minh kết thúc. 2

Nhận xét 4.3.1. ở trong Định lý 4.3.2, điều kiện độc lập tuyến tính của các

gradient ở trong (4.3.9) - đảm bảo tính toàn ánh của ∇h(p̄, x̄) - là hơi chặt. ở

trong định lý tiếp theo, chúng ta sẽ "nới lỏng" điều kiện này bằng cách thay thế
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nó bởi cái gọi là điều kiện chính quy Mangasarian-Fromovitz. Nhắc lại rằng

điều kiện chính quyMangasarian-Fromovitz (MF) thỏa mãn tại (p̄, x̄) ∈ gph C,

ở đây C được xác định bởi (4.3.6), nếu
các gradient ∇gm+1(p̄, x̄), . . . ,∇gm+r(p̄, x̄) là độc lập tuyến tính
và tồn tại u ∈ P ×X sao cho 〈∇gi(p̄, x̄), u〉 = 0
với mọi i = m+ 1, . . . ,m+ r, và 〈∇gi(p̄, x̄), u〉 < 0 với mọi
i = 1, . . . ,m mà gi(p̄, x̄) = 0.

(4.3.16)

ở đó P và X được giả sử là các không gian Asplund và các hàm gi, i =

1, ...,m+ r trong (4.3.6) được giả sử là khả vi chặt tại điểm (p̄, x̄).

Dưới điều kiện chính quy (MF), chúng ta có thể tính chính xác đối đạo

hàm Fréchet của ánh xạ tập ràng buộc C tại điểm được xét (xem [36,

Corollary 4.35]). Cho P và X là các không gian Asplund và cho C được

xác định bởi (4.3.6), ở đó gi, i = 1, ...,m + r là các hàm khả vi chặt tại điểm

(p̄, x̄) ∈ gphC. Nếu điều kiện chính quy (MF) thỏa mãn tại (p̄, x̄), thì ta có

D̂∗C(p̄, x̄)(x∗) =
{
u∗ ∈ P ∗ | (u∗,−x∗) =

m+r∑
i=1

λi∇gi(p̄, x̄) víi mét λ ∈ Rm+r

thỏa mãn λi ≥ 0, λigi(p̄, x̄) = 0, i = 1, ...,m
}
.

(4.3.17)

Định lý 4.3.3. Trong ký hiệu của Định lý 4.3.2, giả sử rằng các không gian P

và X là Asplund, các hàm gi, i = 1, ...,m + r là khả vi chặt tại (p̄, x̄), và giả

sử điều kiện (4.3.9) được thay bởi điều kiện (4.3.16). Khi đó, ta có (4.3.10) và

(4.3.12) tương ứng với các giả thiết thêm vào ở trong Định lý 4.3.2.

Chứng minh. Do các giả thiết của định lý và Nhận xét 4.3.1, ta có công thức

tính (4.3.17) cho đối đạo hàm Fréchet của ánh xạ tập ràng buộc C tại điểm

(p̄, x̄).

Bây giờ, thay (4.3.17) vào (4.2.12) và (4.2.13) tương ứng ở trong Định
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lý 4.2.1 ta thu được kết quả mong muốn. 2

Tiếp theo chúng ta sẽ triển khai các công thức để tính đối đạo hàm Fréchet

của hàm giá trị tối ưu F trong bài toán tối ưu véctơ nửa vô hạn. Cụ thể, ta xét

bài toán (3.1.1) với ánh xạ tập ràng buộc C được xác định bởi (3.3.10), nhưng

giả sử rằng với mỗi t ∈ T, gt : P ìX → R là chính quy dưới (xem định nghĩa

ở trong (4.1.5)) tại điểm đang khảo sát. Ta vẫn giả thiết rằng P,X và Y là các

không gian Banach và sử dụng các ký hiệu ở trong Mục 3.3 của Chương 3.

Định nghĩa 4.3.1. Ta nói rằng hệ (3.3.10) thỏa mãn điều kiện chính quy ràng

buộc đặt trên dưới vi phân FrÐchet, viết tắt là (FRCQ), tại (p̄, x̄) ∈ gphC nếu

N̂
(
(p̄, x̄); gphC

)
=

⋃
λ∈A(p̄,x̄)

[∑
t∈T

λt∂̂gt(p̄, x̄)
]
. (4.3.18)

Nhận xét 4.3.2. Bài báo [12] đã đề xuất hai điều kiện chính quy ràng buộc cho

hệ (3.3.10) với P,X là các không gian Banach và với mỗi t ∈ T, gt : P ìX →

R là hàm tùy ý, đồng thời đã cung cấp một số điều kiện đủ cho sự thỏa mãn

của các điều kiện chính quy đó. Do khuôn khổ và cấu trúc của luận án, các

kết quả trong [12] sẽ không được trình bày vào đây. Tuy nhiên chúng tôi muốn

nhấn mạnh rằng, vì các hàm gt, t ∈ T ở trong (3.3.10) được giả sử là chính quy

dưới (xem định nghĩa ở trong (4.1.5)) tại điểm được xét, nên có một số tiêu

chuẩn đảm bảo cho các điều kiện chính quy ở trong [12] sẽ kéo theo điều kiện

(FRCQ) ở trên. Chẳng hạn, nếu điều kiện (FM), được định nghĩa bởi (3.3.12),

đúng cho hệ (3.3.10), thì từ [12, Theorem 3.7] suy ra hệ (3.3.10) thỏa mãn điều

kiện (FRCQ) tại (p̄, x̄) ∈ gphC; hoặc nếu điều kiện chính quy (MF), được

định nghĩa ở trong (4.3.16), thỏa mãn tại (p̄, x̄) ∈ gphC (với lưu ý khi đó T là

hữu hạn), thì từ [12, Theorem 3.6] cũng suy ra hệ (3.3.10) thỏa mãn điều kiện
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(FRCQ) tại điểm tương ứng.

Với sự giúp đỡ của điều kiện chính quy ràng buộc ở trong (4.3.18), bây giờ

ta sẽ thiết lập các công thức để tính đối đạo hàm Fréchet của F trong bài toán

tối ưu véctơ nửa vô hạn. Định lý 4.3.4 được dành cho bài toán với các hàm

ràng buộc không khả vi. Trong khi đó, Hệ quả 4.3.1 để cho trường hợp khả vi.

Định lý 4.3.4. Cho p̄ ∈ P, x̄ ∈ C(p̄) sao cho ȳ := f(p̄, x̄) ∈ F(p̄). Với

y∗ ∈ K∗ được cho bởi (4.1.1), giả sử rằng ∂̂+〈y∗, f〉(p̄, x̄) 6= ∅ và hàm f là

Lipschitz trên địa phương tại (p̄, x̄). Giả sử rằng tính chất trội đúng cho F ở

xung quanh p̄, H có lát cắt Lipschitz trên địa phương tại (p̄, ȳ, ȳ), và gt ở trong

(3.3.10) là chính quy dưới tại (p̄, x̄) với mọi t ∈ T. Giả thiết thêm rằng hệ

(3.3.10) thỏa mãn (FRCQ) tại (p̄, x̄). Khi đó ta có

D̂∗F(p̄, ȳ)(y∗) ⊂⋂
(p∗,x∗)∈∂̂+〈y∗,f〉(p̄,x̄)

{
p∗ + u∗

∣∣ (u∗,−x∗) ∈
⋃

λ∈A(p̄,x̄)

[∑
t∈T

λt∂̂gt(p̄, x̄)
]}
.

(4.3.19)

Ngoài ra, (4.3.19) nghiệm đúng dưới dạng đẳng thức

D̂∗F(p̄, ȳ)(y∗) ={
∇pf(p̄, x̄)∗y∗ + u∗

∣∣(u∗,−∇xf(p̄, x̄)∗y∗) ∈
⋃

λ∈A(p̄,x̄)

[∑
t∈T

λt∂̂gt(p̄, x̄)
]}
,

(4.3.20)

nếu C̃ có lát cắt Lipschitz trên địa phương tại (p̄, ȳ, x̄) và f là khả vi FrÐchet

tại (p̄, x̄) với đạo hàm ∇f(p̄, x̄) := (∇pf(p̄, x̄),∇xf(p̄, x̄)).
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Chứng minh. Vì hệ (3.3.10) thỏa mãn (FRCQ) tại (p̄, x̄), nên từ (4.1.6) suy ra

D̂∗C(p̄, x̄)(x∗) =
{
u∗ ∈ P ∗ | (u∗,−x∗) ∈

⋃
λ∈A(p̄,x̄)

[∑
t∈T

λt∂̂gt(p̄, x̄)
]}
.

(4.3.21)

Bây giờ, thay (4.3.21) vào (4.2.12) và (4.2.13) của Định lý 4.2.1, ta thu được

(4.3.19) và (4.3.20) một cách tương ứng. 2

Kết quả sau đây được suy ra trực tiếp từ Định lý 4.3.4.

Hệ quả 4.3.1. Trong ký hiệu của Định lý 4.3.4, giả thiết thêm rằng gt, t ∈ T,

ở trong (3.3.10) là khả vi FrÐchet tại (p̄, x̄). Ta có

D̂∗F(p̄, ȳ)(y∗) ⊂
⋂

(p∗,x∗)∈∂̂+〈y∗,f〉(p̄,x̄)

⋃
λ∈Λ(p̄,x̄,x∗)

[
p∗ +

∑
t∈T

λt∇pgt(p̄, x̄)
]
,

(4.3.22)

ở đó

Λ(p̄, x̄, x∗) :=
{
λ ∈ R(T )

+

∣∣x∗ +
∑
t∈T

λt∇xgt(p̄, x̄) = 0,

λtgt(p̄, x̄) = 0 ∀t ∈ T
}

ký hiệu cho tập các nhân tử Lagrange (xem [20]). Ngoài ra, (4.3.22) nghiệm

đúng dưới dạng đẳng thức

D̂∗F(p̄, ȳ)(y∗) =
⋃

λ∈Λ(p̄,x̄,∇xf(p̄,x̄)∗y∗)

[
∇pf(p̄, x̄)∗y∗ +

∑
t∈T

λt∇pgt(p̄, x̄)
]
,

nếu C̃ có lát cắt Lipschitz trên địa phương tại (p̄, ȳ, x̄) và f là khả vi FrÐchet

tại (p̄, x̄) với đạo hàm ∇f(p̄, x̄) := (∇pf(p̄, x̄),∇xf(p̄, x̄)).

Cuối cùng ở trong mục này ta hãy xét một ví dụ minh họa sự áp dụng các

kết quả chính của chương này vào những bài toán cụ thể.

Ví dụ 4.3.1. Lấy T = [0, 1], P = R, X = Y = R2, K = R2
+. Cho

f : R × R2 → R2 là hàm véc tơ và gt : R × R2 → R, t ∈ T là các hàm
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số thực được xác định như sau.

f(p, x) = (p+ x1 + 1, x2 + 1) ∀x = (x1, x2) ∈ R2 ∀p ∈ R,

gt(p, x) = tp− tx1 − (1− t)x2 ∀x = (x1, x2) ∈ R2 ∀p ∈ R.

Dễ thấy rằng gt là chính quy dưới tại mọi (p, x) ∈ P ìX với mọi t ∈ T. Xét

bài toán (3.1.1) với C được cho bởi (3.3.10). Bằng cách tính toán trực tiếp ta

thu được

C(p) = {(x1, x2) ∈ R2 | x1 ≥ p, x2 ≥ 0},

F (p) = {y = (y1, y2) ∈ R2 | y1 ≥ 2p+ 1, y2 ≥ 1} ∀p ∈ P.

Do đó, ta thấy rằng tính chất trội đúng cho ánh xạ F được xác định bởi (3.1.2)

tại mọi điểm p ∈ P . Hơn nữa, với p̄ := 0,

C(p̄) = {(x1, x2) ∈ R2 |x1 ≥ 0, x2 ≥ 0},

F (p̄) = {(y1, y2) ∈ R2 | y1 ≥ 1, y2 ≥ 1}.

Suy ra x̄ := (0, 0) ∈ C(p̄) và ȳ := f(p̄, x̄) = (1, 1) ∈ F(p̄). Kiểm tra được

rằng H và C̃ có lát cắt Lipschitz trên địa phương tại (p̄, ȳ, ȳ) và (p̄, ȳ, x̄) mét

cách tương ứng. Với mỗi t ∈ T, ta có

g∗t (p, x) =

{
0 nếu (p, x) = (t,−t, tư 1)
+∞ nếu (p, x) 6= (t,−t, tư 1),

∀x = (x1, x2) ∈ R2, ∀p ∈ R,

epig∗t = {t} × {−t} × {t− 1} × R+.

Vì vậy, cone
(⋃

t∈T epig∗t

)
= R+ ×R2

− ìR+ là đóng ở trong R4, có nghĩa là

điều kiện (FM) đúng cho hệ (3.3.10). Theo Nhận xét 4.3.2, hệ (3.3.10) thỏa
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mãn (FRCQ) tại (p̄, x̄). Với y∗ = (y∗1, y
∗
2) ∈ K∗ được cho bởi (4.1.1), ta có

Λ
(
p̄, x̄,∇xf(p̄, x̄)∗y∗

)
=
{
λ ∈ R(T )

+ | ∇xf(p̄, x̄)∗y∗ +
∑
t∈T

λt∇xgt(p̄, x̄) = 0,

λtgt(p̄, x̄) = 0, ∀t ∈ T
}

=
{
λ ∈ R(T )

+ | (y∗1, y∗2) +
∑
t∈T

λt(−t, t− 1) = (0, 0)
}

=
{
λ ∈ R(T )

+ |
∑
t∈T

λtt = y∗1,
∑
t∈T

λt = y∗1 + y∗2

}
.

Bây giờ, áp dụng Hệ quả 4.3.1 ta nhận được

D̂∗F(p̄, ȳ)(y∗) =
⋃

λ∈Λ
(
p̄,x̄,∇xf(p̄,x̄)∗y∗

) [y∗1 +
∑
t∈T

λtt
]

= {2y∗1}.

Kết luận của Chương 4

Các kết quả chính của chương này bao gồm:

- Công thức tính đối đạo hàm Fréchet cho bài toán tối ưu véctơ có tập ràng

buộc được xác định bởi một ánh xạ đa trị (Định lý 4.2.1).

- Công thức tính đối đạo hàm Fréchet cho bài toán tối ưu véctơ có ràng buộc

toán tử (Định lý 4.3.1).

- Các công thức tính đối đạo hàm Fréchet cho bài toán tối ưu véctơ có tập

ràng buộc được mô tả bởi hữu hạn các hàm số thực (Định lý 4.3.2 và Định

lý 4.3.3).

- Các công thức tính đối đạo hàm Fréchet cho bài toán tối ưu véctơ có tập

ràng buộc được mô tả bởi một tập tùy ý các hàm số thực (Định lý 4.3.4 và Hệ

quả 4.3.1).



102

Kết luận

Các kết quả chính của luận án này bao gồm:

1. Điều kiện cần và đủ cho tính chất nửa liên tục trên và nửa liên tục dưới của

ánh xạ nghiệm hữu hiệu trong bài toán tối ưu véctơ nửa vô hạn.

2. Điều kiện đủ cho tính chất giả-Lipschitz của ánh xạ nghiệm hữu hiệu trong

bài toán tối ưu véctơ nửa vô hạn lồi.

3. Công thức tính đạo hàm trên-đồ-thị Clarke suy rộng của hàm giá trị tối ưu

cho bài toán tối ưu véctơ trong các trường hợp sau: a) bài toán không có

ràng buộc, b) bài toán có ràng buộc tổng quát, c) bài toán tối ưu véctơ nửa

vô hạn.

4. Công thức tính đối đạo hàm Fréchet của hàm giá trị tối ưu trong các bài toán

tối ưu véctơ thuộc các dạng sau: a) bài toán có tập ràng buộc được xác định

bởi một ánh xạ đa trị, b) bài toán có ràng buộc toán tử, c) bài toán có tập

ràng buộc được mô tả bởi hữu hạn hoặc vô hạn các hàm số thực.

Có thể phát triển các kết quả của hai chương đầu, đặc biệt là của Chương 2,

bằng cách xác lập điều kiện cần cho tính giả-Lipschitz của ánh xạ nghiệm hữu

hiệu và đưa ra các điều kiện đủ để ánh xạ nghiệm hữu hiệu là liên tục Hölder.
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Cần nghiên cứu sâu thêm mối quan hệ giữa các kết quả của Chương 3 và

Chương 4 với những kết quả quen biết của J. Gauvin và J. W. Tolle (1977),

J. Gauvin (1979), R. T. Rockafellar (1982) về tính ổn định vi phân trong bài

toán quy hoạch có tham số.

Ngoài ra, cũng nên khảo sát sự cần thiết của một số giả thiết đặc biệt (như

tính lồi, điều kiện trội,...) trong các định lý ở Chương 3.
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